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chết dần mòn trong số những người nghèo nhất của những 
người nghèo. Những kỳ vọng thật lớn. Vì thế hãy nói thật 
mạnh mẽ để chúng ta cảm thấy tự tin hơn rằng chúng ta đã 
và sẽ thực hiện nhiệm vụ của chúng ta tốt nhất có thể.” 
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Uỷ ban Kinh tế vĩ mô và Sức khoẻ (CMH) được Bà Gro Harlem 
Brundtland, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới thành lập tháng 1 
năm 2000 để đánh giá vai trò của sức khoẻ trong phát triển kinh tế thế 
giới. Mặc dù Sức khoẻ hiểu theo nghĩa rộng vừa là mục tiêu chính, vừa 
là kết quả quan trọng của sự phát triển kinh tế, tầm quan trọng của việc 
đầu tư vào sức khoẻ để đẩy mạnh phát triển kinh tế và giảm đói nghèo 
hãy còn chưa được chú trọng đầy đủ. Chúng tôi thấy rằng việc mở 
rộng diện bao phủ của các dịch vụ y tế quan trọng, bao gồm cả một số 
ít các can thiệp đặc biệt, tới những người nghèo,  có thể cứu hàng triệu 
người mỗi năm, giảm đói nghèo và tăng cường an ninh toàn cầu. 

Báo cáo này đưa ra một chiến lược mới đầu tư vào sức khoẻvì phát 
triển kinh tế, đặc biệt tại các nước nghèo nhất thế giới, dựa trên sự hợp 
tác mới, toàn cầu giữa các nước đã và đang phát triển. Một hành động 
mạnh dạn và kịp thời có thể cứu sống ít nhất 8 triệu người mỗi năm 
vào cuối thập kỷ này, kéo dài tuổi thọ, năng suất lao động  và cuộc 
sống kinh tế của người nghèo. Một nỗ lực như thế sẽ đòi hỏi hai sáng 
kiến quan trọng: sự tăng đáng kể các nguồn lực tài chính cho y tế bởi 
các nước nghèo cũng như  các nước tài trợ và giải quyết những cản trở 
phi tài chính làm hạn chế tiềm năng các nước nghèo thực hiện các dịch 
vụ y tế. Chúng tôi tin rằng những đầu tư bổ sung vào y tế này - khoảng 
1/10 của 1% thu nhập quốc dân của các nước tài trợ, sẽ được hoàn lại 
gấp nhiều lần thông qua việc cứu sống hàng triệu người mỗi năm, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế và củng cố an ninh thế giới. Thực chất, nếu 
không có một nỗ lực đồng bộ, những cam kết của thế giới cải thiện 
cuộc sống của người nghèo được thể hiện  trong Các mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ (MDGs) không thể thực hiện được.  

Xét về nhiều mặt, mức độ của nỗ lực mở rộng diện bao phủ của các 
dịch vụ y tế phản ánh mức thu nhập cực kỳ thấp của các nước nghèo, 
dẫn đến mức chi tiêu không đáng kể cho y tế ở những nước này, kể cả 
cho những chi phí tối thiểu nhất. Những nỗ lực tham vọng như thế 



 

không thể được thực hiện chỉ trong ngành y tế. Báo cáo này nhấn 
mạnh tầm quan trọng của nỗ lực mở rộng viện trợ cho những nước 
nghèo nhất thế giới. Đây là điều quan trọng nhất ở vào thời điểm này, 
khi mà chúng ta đã nhận thức được rằng phải chú ý đến những cam go 
và bất bình đẳng của toàn cầu hoá.  

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý đến những cơ hội hành 
động trong năm tới, bằng cách bắt đầu quá trình mở rộng qui mô tiếp 
cận những dịch vụ y tế thiết yếu cho người nghèo. Với những quyết 
định đột phá vào năm 2002, thế giới có thể bắt đầu sự hợp tác quan 
trọng không cạnh tranh giữa người giàu và người nghèo, đưa lại món 
quà cuộc sống cho hàng triệu người nghèo trên thế giới và chứng tỏ 
cho những ai còn hoài nghi rằng toàn cầu hoá thực sự có thể mang lại 
lợi ích cho toàn nhân loại. 
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Báo cáo tóm tắt 

 

Công nghệ và chính trị đã đưa các dân tộc trên thế giới xích lại gần 
nhau hơn bao giờ hết. Lợi ích của toàn cầu hoá có tiềm năng to lớn, 
như sự chia sẻ tư tưởng, văn hoá, các kỹ thuật mới để cứu con người và 
các công nghệ sản xuất năng suất cao. Song toàn cầu hoá cũng đang bị 
chỉ trích, một phần vì hàng trăm triệu người nghèo trên thế giới còn 
chưa được hưởng những lợi ích đó, một phần vì toàn cầu hoá mang đến 
những thách thức quốc tế mới như sự hỗn loạn ở một khu vực trên thế 
giới có thể lan truyền rất nhanh đến các khu vực khác, thông qua chủ 
nghĩa khủng bố, xung đột vũ trang, sự xuống cấp của môi trường sống 
hoặc bệnh dịch. Ví dụ điển hình là sự lây nhiễm của AIDS trên toàn 
thế giới chỉ trong một thế hệ. 

Các nhà lãnh đạo chính trị của thế giới đã công nhận sự phụ thuộc 
lẫn nhau toàn cầu này trong những cam kết long trọng là sẽ cải thiện 
cuộc sống của những người nghèo vào năm 2015. Các Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ được nêu lên tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên 
kỷ của liên hợp quốc vào năm 2000, kêu gọi giảm đói nghèo và cải 
thiện sức khoẻ cho người nghèo. Những mục tiêu này là hiện thực 
nhưng không phải tự nhiên mà có. Với tình hình hiện tại, những mục 
tiêu đó sẽ không được thực hiện cho một tỉ lệ lớn của những người 
nghèo trên thế giới. Thành công trong việc thực hiện MDGs sẽ đòi hỏi 
sự nghiêm túc trong mục đích, giải pháp chính trị và sự cung cấp đủ 
các nguồn lực từ các nước thu nhập cao cho các nước thu nhập thấp 
trên cơ sở bền vững và đúng mục đích. 

Tầm quan trọng của MDG trong y tế là hiển nhiên. Cải thiện sức 
khoẻ và tuổi thọ của người nghèo tự nó là mục đích và là mục tiêu cơ 
bản của sự phát triển kinh tế. Song sức khoẻ  cũng là phương tiện để 
đạt được những mục tiêu phát triển khác liên quan đến giảm đói 
nghèo. Mối liên hệ của sức khoẻ đến giảm đói nghèo và tăng trưởng 
kinh tế lâu dài rất mật thiết và quan trọng hơn như vẫn thường được 
hiểu. Chi phí chữa bệnh ở một số khu vực thu nhập thấp, đặc biệt vùng 
cận sa mạc Sa-ha-ra luôn là cản trở rất lớn đối với sự phát triển kinh tế  
và vì thế cần được hiểu rõ và nhấn mạnh trong bất kỳ chiến lược phát 
triển nào. Đại dịch AIDS cũng đưa ra một thách thức cực kỳ nghiêm 
trọng. Chỉ riêng đại dịch này có thể phá hoại sự phát triển của châu Phi 
đến thế hệ sau, có thể làm hàng triệu người chết ở ấn Độ, Trung Quốc 
và nhiều nước đang phát triển khác nếu những nỗ lực to lớn không 
được áp dụng.  
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Bảng 1. Tuổi thọ và tỉ lệ tử vong theo mức độ phát triển quốc gia 
(1995 – 2000). 

 
Phân loại phát 

triển 

Dân số 
(1999 
triệu 

người)

Thu nhập 
trung bình 
hằng năm 

(đô la Mỹ)

Tuổi 
thọ 

(năm)

Tử vong sơ 
sinh (chết 

trước 1 tuổi 
trên 1000 
ca sinh) 

Tử vong trẻ 
dưới 5 tuổi 

(chết trước 5 
tuổi trên 

1000 ca sinh 

Các nước kém 
phát triển nhất 

643 296 51 100 159 

Các nước thu 
nhập thấp khác 

1777 538 59 80 120 

Các nước thu 
nhập thấp hơn 
trung bình 

2094 1200 70 35 39 

Các nước thu 
nhập cao hơn 
trung bình 

573 4900 71 26 35 

Các nước thu 
nhập cao 

891 25730 78 6 6 

Ghi nhớ: Cận sa 
mạc Sa-ha- ra 

642 500 51 92 151 

Nguồn: Báo cáo phát triển con người 2001, Bảng 8, và tính toán của CMH dùng 
các Chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới, 2001. 

 

Báo cáo của chúng tôi tập trung chủ yếu vào các nước thu nhập thấp 
và những người nghèo ở các nước thu nhập trung bình. Các nước thu 
nhập thấp với 2,5 tỷ dân và đặc biệt các nước cận sa mạc Sa-ha-ra, với 
650 triệu dân có tuổi thọ trung bình thấp hơn và tỷ lệ tử vong theo độ 
tuổi cao hơn rất nhiều so với phần còn lại của thế giới (Bảng 1). Tương 
tự  như thế đối với người nghèo ở các nước thu nhập trung bình, ví dụ 
Trung quốc. Để giảm tỷ lệ tử vong cao ở mức báo động này, việc kiểm 
soát các bệnh truyền nhiễm và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em đang 
còn là ưu tiên hàng đầu trong y tế công cộng. Những nguyên nhân 
chính của tử vong lẽ ra có thể tránh được ở các nước này là HIV/AIDS, 
sốt rét, lao, bệnh truyền nhiễm trẻ em, suy dinh dưỡng và các bệnh gây 
ra bởi thuốc lá. Nếu những bệnh này được kiểm soát cùng với tăng 
cường kế hoạch hoá gia đình, các gia đình nghèo không những có thể 
sống lâu hơn, khoẻ mạnh hơn, hiệu quả hơn mà còn lựa chọn có ít con 
hơn, với nhận thức rằng con cái họ sẽ sống và vì thế có thể đầu tư 
nhiều hơn vào giáo dục và sức khoẻ cho mỗi đứa trẻ. Cuộc sống của 
phụ nữ sẽ được cải thiện vì họ thường gánh chịu hậu quả nặng nề nhất 
của những bệnh này. Những cải thiện về sức khoẻ sẽ góp phần nâng 
cao thu nhập, phát triển kinh tế và giảm sự gia tăng dân số.  
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Mặc dù chúng tôi tập trung chủ yếu vào các bệnh truyền nhiễm và 
sức khoẻ bà mẹ và sản phụ, các bệnh không truyền nhiễm (NCD) cũng 
rất quan trọng đối với các nước đang phát triển; đối với nhiều nước thu 
nhập trung bình, tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm đã giảm đáng 
kể nên các bệnh không truyền nhiễm có xu hướng tăng lên và trở 
thành ưu tiên hàng đầu. Nhiều bệnh trong số đó, gồm cả bệnh tim 
mạch, tiểu đường, tâm thần và ung thư có thể được phòng chống một 
cách hiệu quả bằng những can thiệp tương đối rẻ, đặc biệt sử dụng các 
biện pháp đề phòng liên quan đến chế độ dinh dưỡng, hút thuốc và lối 
sống.2  Những ưu tiên toàn cầu cần được xây dựng trên cơ sở phân tích 
các ưu tiên của từng quốc gia dựa trên các bằng chứng dịch tễ được 
cập nhật thường xuyên. Quan điểm của chúng tôi về các hệ thống y tế 
định hướng theo kết quả nhằm nhấn mạnh khả năng của ngành y tế 
giải quyết một loạt những vấn đề, không nêu chi tiết ở đây, như sự 
điều trị với chi phí thấp bệnh tâm thần, tiểu đường và nhồi máu cơ tim. 
Thực tế cũng cho thấy các biện pháp nhằm mở rộng hệ thống y tế để 
cung cấp các can thiệp đối với các bệnh truyền nhiễm, bệnh sức khoẻ  
sinh sản, cũng sẽ đồng thời cải thiện chăm sóc các bệnh không truyền 
nhiễm. 3  

Khả năng thực hiện các mục tiêu MDG ở các nước thu nhập thấp 
thường bị đánh giá sai.  Một bên là những người lạc quan, tin rằng các 
mục tiêu y tế sẽ tự đến như là một sản phẩm hiển nhiên kèm theo của 
tăng trưởng kinh tế. Với tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước 
chậm phát triển nhất là 159/1000 so với 6/1000 ở các nước thu nhập 
cao, 4 những người lạc quan vô tư này cho rằng đó chỉ là vấn đề thời 
gian để tỷ lệ tử vong ở các nước nghèo giảm xuống như ở các nước 
giàu. Điều này là sai vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, chi phí chữa bệnh 
tự nó sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế, điều được coi là phương tiện để 
giải quyết những vấn đề y tế; thứ hai, tăng trưởng kinh tế thực chất rất 
quan trọng, nhưng chưa đủ. Các nước có cùng mức thu nhập, có các 
chỉ số y tế rất khác nhau. Thực tế cho thấy, 73 nước còn rất xa để đạt 
mục tiêu MDG về tử vong sơ sinh, và 66 nước - về tử vong trẻ em.5 Chi 
phí chữa bệnh có thể giảm xuống cùng với các MDG chỉ khi có một 
chiến lược toàn cầu và đồng bộ để tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ 
y tế thiết yếu cho người nghèo. 

Còn những người bi quan đánh giá thấp những tiến bộ đáng kể 
trong lĩnh vực y tế (với ngoại lệ là HIV/AIDS) ở hầu hết các nước thu 
nhập thấp và tin rằng gánh nặng bệnh tật nặng nề của họ là sản phẩm 
đi kèm của tham nhũng và hệ thống y tế cũ nát bị điều hành kém cỏi. 
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Cách nhìn trái ngược này cũng chứa chất những hiểu sai và cường 
điệu. Thực tế bệnh dịch đưa ra một thông điệp quan trọng: phần lớn 
gánh nặng bệnh tật này tập trung ở một số nhỏ các bệnh mà phương 
pháp điều trị hiệu quả đã được xác định để cải thiện sức khoẻ và giảm 
tử vong đáng kể. Vấn đề là ở chỗ những phương pháp điều trị này 
không đến được với người nghèo. Một số nguyên nhân trong số đó là 
tham nhũng, quản lý kém, khu vực nhà nước yếu kém, nhưng tuyệt đại 
đa số các nước có những lý do cơ bản  khác và có thể khắc phục được. 
Đó là người nghèo  cũng như chính phủ của họ thiếu những phương 
tiện tài chính để thực hiện những can thiệp y tế cần thiết này. Trong 
một số trường hợp các chương trình y tế cộng đồng chưa được điều 
chỉnh để tập trung vào các bệnh và những can thiệp được nêu ở trên. 

Khuyến nghị  chủ đạo của Uỷ ban là các quốc gia thu nhập kém và 
trung bình khi hợp tác với các quốc gia giàu cần phải mở rộng khả 
năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu cho người nghèo, với trọng tâm 
là các can thiệp mục tiêu. Các nước thu nhập thấp và trung bình cần 
cam kết các nguồn tài chính bổ sung trong nước, sự lãnh đạo chính trị, 
sự minh bạch và các điều kiện cho sự tham gia và trách nhiệm của 
cộng đồng, để đảm bảo rằng các hệ thống y tế được cấp tài chính đầy 
đủ có thể hoạt động hiệu quả và phục vụ các vấn đề y tế quan trọng. 
Các nước thu nhập cao cũng đồng thời cam kết tăng đáng kể viện trợ 
tài chính dưới hình thức các trợ cấp, đặc biệt cho các nước cần kíp hơn 
cả, tập trung ở cận sa mạc Sa-ha-ra châu Phi. Họ cần khẳng định rằng 
việc thiếu quĩ tài trợ không phải là yếu tố hạn chế khả năng cung 
cấp dịch vụ y tế cho những người nghèo nhất thế giới. 

Sự phối hợp cần tiến hành từng bước, với các biện pháp các nước 
nghèo tạo điều kiện để nhận được tài trợ, trong khi các nước tài trợ tạo 
được thực tiễn tài chính để mở rộng tiếp cận dịch vụ, hệ thống y tế 
hiệu quả hơn, với sự đánh giá, kiểm tra thường xuyên và điều chỉnh 
giữa kỳ. Vấn đề con gà - và - quả trứng để xác định cải cách trong 
nước có trước hay viện trợ tài chính cần phải có trước sẽ được tạm gác 
lại khi cả nhà tài trợ lẫn bên nhận đều trung thựcnhận rằng cả tài chính 
lẫn cải cách đều cần thiết ở mỗi giai đoạn và được duy trì bởi sự phối 
hợp chặt chẽ. Đối với các nước thu nhập thấp có đông người nghèo, 
nhiệm vụ đầu tiên của các chính phủ quốc gia là huy động các nguồn 
tài chính bổ sung cho các can thiệp ưu tiên để bảo đảm  sự tiếp cận 
dịch vụ cho người nghèo trong những xã hội đó.  

Sự cam kết các nguồn tài chính lớn bổ sung lớn cho y tế, trong và 
ngoài nước, là điều kiện cần thiết để mở rộng qui mô các can thiệp cần 
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thiết, song Uỷ ban nhận thấy rằng một cam kết như thế là chưa đủ. 
Kinh nghiệm quá khứ chỉ ra rằng  các cam kết chính trị và hành chính 
ở cả hai phía người cho và nhận tài trợ là chìa khoá của thành công. 
Xây dựng những hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu khách hàng, đặc biệt 
cho người nghèo, đòi hỏi những lựa chọn khó khăn về mặt chính trị và 
yêu cầu cao về mặt hành chính. Một số vấn đề như các cam kết đáp 
ứng nhu cầu y tế của người giàu và người nghèo, liên quan trực tiếp 
đến ngành y tế. Những vấn đề khác như ngân sách tài chính công và hệ 
thống cấp phát có hoạt động không hoặc có sự giám sát hiệu quả và 
trách nhiệm địa phương trong việc thực hiện dịch vụ công hay không 
lại là những vấn đề của ngành quản lý công. Đằng sau những vấn đề 
này là những câu hỏi rộng hơn của quản lý nhà nước, xung đột và sự 
quan trọng tương đối của phát triển và giảm đói nghèo trong một loạt 
những ưu tiên quốc gia. 

Uỷ ban nhận thức được tầm quan trọng của những khó khăn này và 
xem xét chúng một cách sâu sắc ở một vài chỗ trong báo cáo này. Sự 
thành công sẽ đòi hỏi sự lãnh đạo chính trị vững chắc và sự cam kết 
của các nước tài trợ cũng như từ các nước nhận tài trợ – cả trong khu 
vực nhà nước và tư nhân cũng như trong xã hội dân sự. Điều này đòi 
hỏi sự tiến triển một bầu không khí trung thực, tin cậy và tôn trọng 
trong quan hệ tương hỗ cho - nhận. Sự thành công đòi hỏi những nỗ 
lực đặc biệt, nhất là trong bối cảnh ngành y tế công còn yếu. Sự ủng hộ 
của các nhà tài trợ cần sẵn sàng  để vượt qua những khó khăn này. 
Mặc dù vậy, ở các quốc gia không muốn thực hiện những nỗ lực 
nghiêm túc hoặc ở những nơi viện trợ được sử dụng sai, không nên 
cung cấp những tài trợ qui mô lớn. Trong những trường hợp này, kinh 
nghiệm  cho thấy rằng viện trợ có thể hiệu quả thông qua xây dựng 
năng lực địa phương và sự tham gia của xã hội dân sự và các tổ chức 
phi chính phủ (NGO). Đây là một thách thức lớn, và hơn bất cứ lúc 
nào là một mục tiêu chiến lược. Các chính phủ khuyến khích và nâng 
đỡ những hoạt động này sẽ cung cấp những biện pháp đặc biệt để đối 
phó với sự tuyệt vọng và thù nghịch sinh ra do nghèo đói.  

Uỷ ban tích cực nghiên cứu mức độ các nước thu nhập thấp có thể 
tự cấp kinh phí cho hệ thống y tế của họ từ nguồn nội lực nếu họ loại 
bỏ được sự chi tiêu lãng phí hiện nay trong y tế và trong các lĩnh vực 
khác. Kết quả rõ ràng: chính sự nghèo đói đã gây ra những khó khăn 
tài chính cơ bản, mặc dù sự lãng phí vẫn tồn tại và cần được giải 
quyết. Các nước nghèo cần cải thiện quản lý ngành y tế, xem xét sự 
cân bằng giữa các chương trình, và tăng nguồn ngân sách trong nước 
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cho y tế trong những điều kiện giới hạn của họ. Chúng tôi tin rằng, đối 
với các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình, việc tăng chi tiêu 
ngân sách y tế lên 1% GNP năm 2007 và 2% vào năm 2015 so với 
mức hiện nay là khả thi, mặc dù điều này có thể là lạc quan trong hoàn 
cảnh có nhiều nhu cầu khác nhau cần đến các nguồn lực thiếu thốn của 
nhà nước. Các nước thu nhập thấp và trung bình cũng có thể làm nhiều 
hơn để tăng tính công bằng và hiệu quả của chi tiêu nhà nước và tư 
nhân. Chi tiêu nhà nước cần phục vụ tốt hơn cho người nghèo, với 
những ưu tiên trên cơ sở bệnh dịch và kinh tế. Có nhiều triển vọng cho 
việc thay thế  chi trả trực tiếp từ tiền túi cho y tế bằng những mô hình  
tài chính cộng đồng, chi trả trước. Tuy nhiên, đối với các nước nghèo, 
chúng tôi vẫn thấy có một khoảng cách giữa khả năng tài chính và nhu 
cầu tài chính, khoảng cách này chỉ có thể được đáp ứng nhờ vào viện 
trợ, và chỉ khi đó mới có hi vọng thành công trong việc thực hiện các 
MDG. 

ở hầu hết các nước có thu nhập trung bình, chi phí cho sức khỏe 
bình quân một đầu người thường đảm bảo phổ cập toàn dân cho các 
dịch vụ cơ bản. Tuy nhiên các dịch vụ này không tới được nhiều người 
nghèo. Sự loại trừ thường xảy ra theo khu vực (ví dụ vùng nông thôn 
tây Trung Quốc và nông thôn đông bắc Brazil), hay ở các vùng dân tộc 
thiểu số. Dù bất cứ lí do gì, chi tiêu khu vực nhà nước cho sức khoẻ đã 
không chú ý một cách thích đáng tới nhu cầu của người nghèo. Hơn 
nữa, do các nước có thu nhập trung bình thiếu các biện pháp bảo trợ về 
tài chính cho phần lớn dân số, các chi phí lớn đột xuất cho y tế làm 
nhiều gia đình trở nên bần cùng. Xem xét đến hậu quả ngược lại của 
bệnh tật đối với sự phát triển toàn bộ nền kinh tế và việc giảm nghèo 
đói, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh các nước có thu nhập trung bình 
phải tiến hành các cải tổ về tài chính và tổ chức để đảm bảo sự phổ cập 
toàn dân cho các dịch vụ y tế được ưu tiên. 6 Chúng tôi cũng tin tưởng 
rằng Ngân hàng thế giới và các ngân hàng phát triển khu vực, thông 
qua viện trợ không ưu đãi, có thể giúp đỡ các nước này chuyển đổi 
trong nhiều năm tiến đến phổ cập hoàn toàn các dịch vụ y tế cơ bản. 

Uỷ ban đã kiểm tra bằng chứng liên quan đến những điều kiện để 
mở rộng dịch vụ và một số trở ngại chính phải vượt qua. May mắn là 
những dịch vụ cơ bản nhấn mạnh ở đây nói chung không đòi hỏi quá 
cao về kỹ thuật. Chỉ một số ít cần đến bệnh viện. Phần lớn có thể được 
cung cấp ở các trung tâm y tế,  các cơ sở nhỏ hơn như các trạm y tế, 
hay qua các dịch vụ tại cộng đồng do các cơ sở này cung cấp. Chúng 
tôi gọi hệ thống các dịch vụ này là hệ thống gần-khách-hàng (CTC), 
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và hệ thống này cần được tạo điều kiện để có thể được sử dụng một 
cách rộng rãi. Việc tạo ra một hệ thống CTC hiệu quả không phải là 
một nhiệm vụ nhỏ. Sự lãnh đạo quốc gia, kết hợp với năng lực và trách 
nhiệm cấp địa phương có tầm quan trọng sống còn. Điều này đòi hỏi 
những cam kết về chính trị, tăng cường tổ chức và khả năng giám sát ở 
tất cả các cấp, sự minh bạch trong các dịch vụ công cộng và ngân sách 
– tất cả được trợ giúp bởi việc cấp nhiều kinh phí hơn. Những điều này 
lại phải được xây dựng trên cơ sở có sự hoạt động và giám sát mạnh 
mẽ ở cấp độ cộng đồng, để đáp ứng cho người nghèo, để xây dựng 
trách nhiệm của các chính quyền địa phương, và để đảm bảo rằng các 
gia đình có thể sử dụng tốt nhất các dịch vụ được cung cấp. 

Một số sáng kiến toàn cầu gần đây để kiểm soát bệnh tật, bao gồm 
các bệnh như lao, hủi, bệnh giun guinea, bệnh Chagas, đã tỏ ra rất 
thành công trong việc thực hiện các can thiệp có chất lượng, và trong 
một số trường hợp, thay đổi thái độ và hành vi trong một số bối cảnh 
cực kì khó khăn ở các vùng địa lí rộng lớn. Một đặc điểm  quan trọng 
của những sáng kiến này bao gồm những hệ thống theo dõi, đánh giá, 
báo cáo và kiểm tra tài chính khắt khe như là một cơ chế bảo đảm rằng 
các mục tiêu được giải quyết, các vấn đề được phát hiện và sửa chữa, 
các nguồn lực được tính toán đầy đủ. Kết quả này là bằng chứng liên 
quan đến cả mức độ tiến bộ đạt được, các sách lược điều hành và hoạt 
động đã đóng góp cho thành công. Những bài học từ những kinh 
nghiệm này có thể cung cấp hướng dẫn hành động bổ ích, đặc biệt với 
việc thực hiện các can thiệp gần-khách-hàng. 

ở phần lớn các nước, hệ thống CTC sẽ bao gồm hỗn hợp các nhà 
cung cấp dịch vụ y tế nhà nước và ngoài nhà nước, với sự đảm bảo của 
nhà nước. Chính phủ có thể trực tiếp sở hữu và điều hành các cơ sở 
dịch vụ hoặc có thể hợp đồng dịch vụ với các nhà cung cấp có lợi 
nhuận và phi lợi nhuận. Bởi vì các hệ thống y tế công cộng ở các nước 
nghèo rất yếu kém và thiếu thốn tài chính trong những năm gần đây, 
mạng lưới y tế ngoài nhà nước đã xuất hiện, bao gồm  hành nghề tư 
nhân, các nhà cung cấp liên kết với tôn giáo, và các tổ chức phi chính 
phủ. Sự đa dạng này có ích vì tạo ra sự cạnh tranh và cũng là cái van 
an toàn khi có sự trục trặc của hệ thống nhà nước. Điều này đã xảy ra 
ở hầu hết các nước nghèo. 

Một chiến lược y tế toàn cầu cũng sẽ đầu tư vào kiến thức mới. Một 
lĩnh vực quan trọng của đầu tư kiến thức là nghiên cứu thực hành về 
các phác đồ điều trị ở các nước thu nhập thấp .7 Hãy còn nhiều điều 
cần phải nghiên cứu xem cái gì thực sự đã có tác dụng, tại sao có và tại 
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sao không, trong những điều kiện ở các nước nghèo, đặc biệt khi các 
can thiệp không được áp dụng hoặc chưa được báo cáo cho tới lúc này. 
Thậm chí khi các công nghệ cơ bản để kiểm soát bệnh tật đã rõ ràng 
và áp dụng được ở mọi nơi, mỗi hoàn cảnh địa phương có những vấn 
đề riêng về hậu cần, sự tuân thủ chặt chẽ, liều lượng, cung ứng, và pha 
chế thuốc cần được thấy rõ thông qua nghiên cứu về hoạt động ở cấp 
địa phương. Chúng tôi khuyến cáo rằng thông thường các dự án đặc 
trưng cho từng nước cần phân bổ ít nhất 5% của mọi nguồn kinh phí 
cho nghiên cứu thực hành liên quan đến dự án nhằm kiểm tra tính hiệu 
quả, sự tối ưu của các phác đồ điều trị, tính kinh tế của các can thiệp 
khác nhau, phương thức cung cấp và các sở thích của bệnh nhân/người 
dân. 

Cũng có một nhu cầu cấp thiết cho đầu tư vào các công nghệ mới 
và tiên tiến để chữa các căn bệnh nan y. Những tiến bộ gần đây trong 
nghiên cứu về gen chẳng hạn đang cho hy vọng sẽ tìm thấy các vắc-
xin phòng sốt rét và HIV/AIDS, hoặc phòng lao. Mặc dù vậy, khoa 
học còn nhiều thách thức, và các kết quả còn chưa được đảm bảo. 
Thực tế yêu cầu những đầu tư cho nghiên cứu ở mức độ cao hơn nhiều 
so với mức hiện nay. Chưa biết các vắc-xin sản xuất ra có hiệu quả 
không, nhưng việc dùng thuốc mới tất sẽ cần thiết, vì sự kháng thuốc 
gia tăng. Vì thế Uỷ ban kêu gọi tăng đáng kể đầu tư tài chính cho 
nghiên cứu phát triển trên toàn cầu đối với các bệnh đang là gánh nặng 
của người nghèo. Chúng tôi khuyến nghị sự chú ý đặc biệt đối với các 
bệnh tập trung chủ yếu vào các nước nghèo. Các bệnh này thường 
không hấp dẫn thị trường các nước giàu làm  nghiên cứu phát triển vì ở 
đó có ít người mắc bệnh này. Chúng tôi cũng nhấn mạnh sự cần thiết 
nghiên cứu sức khoẻ sinh sản – chẳng hạn, các tác nhân có thể ngăn 
cản sự truyền nhiễm HIV/AIDS và hoàn thiện việc điều trị các ca nguy 
hiểm của bệnh sản khoa. 

Chúng ta cần tăng cường đầu tư cả trong các lĩnh vực tri thức khác. 
Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các khoa học y học và y sinh ở 
các nước thu nhập thấp cần được tăng lên, cùng với tăng cường nghiên 
cứu phát triển đối với một số bệnh đặc biệt. Kiến thức về bệnh dịch 
như ai mắc bệnh, ai chết và bởi bệnh gì - cần được củng cố thông qua 
hệ thống giám sát và báo cáo. 9 Đối với y tế cộng đồng, những kiến 
thức này là những công cụ quan trọng nhất để kiểm soát bệnh tật thành 
công. Sự giám sát cũng rất cần thiết trong trường hợp nhiều bệnh 
không truyền nhiễm, bao gồm cả bệnh tâm thần, tác động của bạo lực 
và tai nạn, và sự tăng cao các bệnh liên quan đến chế độ ăn/dinh dưỡng 
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và thuốc lá. Cuối cùng, chúng ta cần một hệ thống tư vấn và đào tạo 
rộng khắp các nước thu nhập thấp, sao cho những bài học kinh nghiệm 
ở nước này có thể áp dụng ở nước khác. Sự khuyếch tán toàn cầu của 
tri thức mới và “những kinh nghiệm tốt nhất” là một trong những yếu 
tố quan trọng để mở rộng qui mô dịch vụ. Đây là trách nhiệm trọng 
tâm của các tổ chức như WHO và Ngân hàng Thế giới, và là mục đích 
dễ dàng đạt được thông qua các phương pháp không tốn kém thông 
qua Internet. 

Cuộc chiến chống bệnh tật đòi hỏi không chỉ các nguồn lực tài 
chính, công nghệ hiệu quả, sự cam kết chính trị, mà cả chiến lược, kế 
hoạch hành động có trách nhiệm và khả năng học hỏi trong cả quá 
trình. Vì thế Uỷ ban hết  sức nỗ lực để phân tích những việc thiết thực 
về tổ chức của sự mở rộng qui mô dịch vụ được tài trợ bởi các nước 
giàu. Chúng tôi bắt đầu từ sự chú ý các thay đổi có thể cần trong nhân 
dân ở chính các nước nghèo. Tiếp theo, những can thiệp y tế cần thiết 
được đưa đến các cộng đồng người nghèo. Vì thế sự mở rộng qui mô 
cần phải bắt đầu từ việc tổ chức hệ thống thực hiện CTC ở cấp địa 
phương. Vai trò tham gia của cộng đồng, và nói chung hơn, sự huy 
động hợp tác rộng rãi các khu vực tư nhân và nhà nước, và của xã hội 
dân sự ở đây là rất quan trọng. Hệ thống CTC cần được sự hỗ trợ của 
các chương trình quốc gia đối với sốt rét, HIV/AIDS và lao. Những 
chương trình trọng điểm như thế có ưu thế quan trọng khi được kết hợp 
một cách hợp lý với việc thực hiện y tế cộng đồng, bằng cách huy 
động các chuyên gia không có được ở cấp cộng đồng, sự quan tâm và 
cấp tài chính của nhà nước, nhiệt tình chính trị và trách nhiệm vì 
những kết quả đặc biệt. 

Sự mở rộng qui mô đòi hỏi tăng đáng kể trợ giúp tài chính quốc tế, 
hợp tác hiệu quả giữa các nước cho và nhận viện trợ trên cơ sở tin 
tưởng và cùng hành động. Để làm được điều này, các cơ chế viện trợ 
tài chính cần thay đổi. Điều này đã được công nhận trong ba năm qua 
với sáng kiến về xây dựng khung hành động để giảm đói nghèo, 
thường được gọi là Tài liệu chiến lược giảm đói nghèo (PRSP) 10. 
Những kết quả đầu tiên của quá trình PRSP cho đến nay là rất hứa hẹn, 
và Uỷ ban tán thành quá trình mới này 11. Sự tấn công phối hợp vào 
bệnh tật theo kế hoạch chúng tôi đề nghị sẽ giúp đảm bảo thành công 
cho cách đề cập mới trong quan hệ cho-nhận viện trợ. Sức mạnh của 
PRSP bao gồm: (1) xoá nợ nhiều hơn, (2) lãnh đạo đất nước sẵn sàng 
cho chiến lược quốc gia, (3) sự kết hợp chặt chẽ của xã hội dân sự ở 
mỗi bước trong quá trình, (4) cách đề cập dễ hiểu về giảm đói nghèo, 
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và (5) sự phối hợp lớn hơn của các nhà tài trợ cho mục tiêu quốc gia. 
Tất cả những điều này là hiện thực - thực sự quan trọng - cho sự thành 
công của sáng kiến y tế được đưa ra ở đây. Để đạt được những lợi ích 
tiềm tàng của chương trình PRSP, nước cho và nhận  tài trợ cần vạch ra 
sơ đồ tài trợ và kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực y tế như một phần cấu 
thành của chương trình PRSP cho y tế.  

Mặc dù ủng hộ việc tăng đầu tư đáng kể vào chính lĩnh vực y tế, 
chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư bổ sung vào các lĩnh vực quan 
trọng khác để giảm đói nghèo (nhưng có tác động đến sức khoẻ). Các 
lĩnh vực đó bao gồm giáo dục, nước sạch và vệ sinh, và phát triển nông 
nghiệp. Chẳng hạn, giáo dục là yếu tố quan trọng quyết định tình trạng 
sức khoẻ, cũng như y tế đối với giáo dục. Những đầu tư trong các lĩnh 
vực khác nhau sẽ tốt nhất khi được phối hợp, điều này được nhấn 
mạnh trong quá trình PRPS. ở tài liệu này, chúng tôi không đánh giá 
ước lượng chi phí bên ngoài lĩnh vực y tế. 12 

Trong bối cảnh PRSP, Uỷ ban đề nghị mỗi nước đang phát triển 
thành lập Uỷ ban quốc gia về kinh tế vĩ mô và sức khoẻ (NCMH), 
hoặc một tổ chức tương tự, dưới sự chỉ đạo của cả hai Bộ trưởng Y tế, 
và Tài chính và những đại diện chủ chốt của xã hội dân sự, để tổ chức 
và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ mở rộng tiếp cận dịch vụ. Mỗi NCMH 
sẽ đánh giá các ưu tiên y tế quốc gia, xây dựng chiến lược nhiều năm 
để mở rộng những dịch vụ cần thiết, tính đến sự hiệp lực với các ngành 
khác liên quan đến sức khoẻ, và đảm bảo tính nhất quán với các 
chương trình, chính sách kinh tế vĩ mô hợp lí. Kế hoạch sẽ có thể được 
tính trước trên cơ sở mở rộng đáng kể tài trợ quốc tế. Những Uỷ ban 
quốc gia sẽ làm việc với Tổ chức y tế thế giới và Ngân hàng thế giới để 
xây dựng thông tin cơ sở bệnh dịch, xác định các mục tiêu hành động 
và kế hoạch tài chính trung hạn. Mỗi Uỷ ban nên kết thúc công việc 
của họ trong vòng hai năm, đến cuối năm 2003. 

Chúng tôi đề nghị rằng mỗi nước cần xác định chương trình tổng 
thể “các can thiệp cần thiết” được đảm bảo phổ cập toàn dân thông qua 
cung cấp tài chính công (cộng với viện trợ). Chúng tôi đưa ra bốn tiêu 
chí chính để chọn lựa những can thiệp cần thiết này: (1) chúng cần 
hiệu quả về mặt kỹ thuật và có thể thực hiện thành công; (2) các bệnh 
mục tiêu cần là các bệnh gây nên gánh nặng cho xã hội, tính cả bệnh 
tật cá nhân với các hậu quả xã hội (ví dụ bệnh dịch với các tác động 
tiêu cực lên kinh tế); (3) lợi ích xã hội phải cao hơn chi phí của các can 
thiệp (với các lợi nhuận gồm những năm sống và các hệ quả như ít trẻ 
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mồ côi hơn hay tăng trưởng kinh tế nhanh hơn); và (4) các nhu cầu của 
người nghèo cần phải được nhấn mạnh. 

Chúng tôi ước tính rằng cho tới năm 2010 có thể cứu được  khoảng 
8 triệu người mỗi năm –chủ yếu ở các nước nghèo – qua các can thiệp 
cần thiết chống lại các bệnh dịch và suy dinh dưỡng đề cập ở đây.14 Uỷ 
ban đã ước tính chi phí cho kế hoạch mở rộng này,15 gồm cả chi phí 
chung liên quan của việc mở rộng hệ thống và giám sát, cho tất cả các 
nước có GNP năm 1999 dưới $1.200, cộng một số nước ở vùng cận 
Sahara châu Phi có thu nhập trên $1.200 (xem danh sách các nước ở 
Bảng A2.B).16 Tổng chi tiêu y tế hàng năm cho nhóm các nước này 
đến năm 2007 có thể tăng thêm tới $57 tỉ và đến năm 2015 tăng thêm 
tới $94 tỉ (Bảng A2.3). Tổng cộng, các nước này đến năm 2007 có thể 
chi tăng thêm $35 tỉ mỗi năm và đến năm 2015, tăng $63 tỉ mỗi năm.17 
Về phía mình, các nhà tài trợ có thể đóng góp thêm mỗi năm $22 tỉ 
đến năm 2007 và $31 tỉ mỗi năm đến năm 2015 (Bảng A2.6).18 Trợ 
giúp phát triển chính thức hiện nay (ODA) là $6 tỉ.19 Tổng chi của các 
nhà tài trợ,  gồm cả các chương trình cấp quốc gia và cung cấp hàng 
hoá công cộng toàn cầu sẽ là $27 tỉ vào năm 2007 và $38 tỉ vào năm 
2015. Việc tăng tài trợ quốc tế cho y tế được kiến nghị ở đây là phần 
bổ sung cho toàn bộ tài trợ quốc tế hiện nay, vì rằng sự trợ giúp cũng 
cần được tăng ở nhiều lĩnh vực khác ngoài y tế. 

Phần lớn sự trợ giúp sẽ được hướng vào các nước kém phát triển 
nhất, những nước cần nhiều trợ giúp nhất để mở rộng sự bảo đảm cho 
các dịch vụ y tế thiết yếu. Với những nước này, tổng chi phí y tế hàng 
năm sẽ tăng tới $17 tỉ đến năm 2007 và $29 tỉ đến năm 2015, so với 
mức của năm 2002. Với những thu nhập cực kỳ thấp ở các nước này, 
sự huy động nguồn trong nước sẽ kém xa so với nhu cầu, tuy tăng lên 
$4 tỉ vào năm 2007 và $9 tỉ vào năm 2015. Sự thiếu hụt này cần được 
các nhà tài trợ lấp đầy, với tiền trợ giúp tương đương $14 tỉ một năm 
vào năm 2007 và $21 tỉ một năm vào năm 2015. Chúng tôi cũng lưu ý 
rằng, tính theo khu vực, châu Phi sẽ nhận được phần trợ giúp lớn nhất, 
do sự nghèo đói và tỉ lệ bệnh tật cao. Việc chăm sóc và phòng chống 
AIDS sẽ chiếm khoảng một nửa tổng chi phí.20 

Để hiểu được những con số này, việc xem xét chi phí cho các can 
thiệp y tế trên cơ sở mỗi đầu người là cần thiết. Chúng tôi thấy rằng 
với các nước nghèo, bình quân chi phí can thiệp y tế cần thiết khoảng 
$34 một người mỗi năm, một con số thực sự khiêm tốn, nếu so với chi 
phí y tế bình quân đầu người ở những nước có thu nhập cao là hơn 
$2.000 một năm. Những nước ít phát triển nhất có thể huy động 
khoảng $15 một người mỗi năm đến năm 2007 (khoảng 5% thu nhập 
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đầu người). Khoảng cách còn thiếu là $19 một người mỗi năm. Với 
750 triệu người ở những nước ít phát triển nhất vào năm 2007, con số 
này khoảng $14 tỉ. Các nước có thu nhập thấp khác có thể huy động 
khoảng $32 bình quân một người (gần 5% thu nhập đầu người). Vài 
trong số các nước này cần trợ giúp để đạt yêu cầu $34 một người, các 
nước khác không cần. Các nước có thu nhập thấp khác sẽ có dân số 
khoảng 2 tỉ vào năm 2007, và khi tính toán cho từng nước, cần khoảng 
$3 bình quân một đầu người để bù đắp thiếu hụt tài chính, như vậy sẽ 
cần tổng số trợ giúp khoảng $6 tỉ. Các nước có thu nhập thấp sẽ cần 
thêm khoảng $1,5 tỉ, chủ yếu cho các chi phí về AIDS. 

Cần phải đặt toàn bộ sự tài trợ trong bối cảnh. Mặc dù sự tài trợ đòi 
hỏi là lớn so với tài trợ  hiện nay cho y tế, nó sẽ chỉ chiếm khoảng 
0,1% GNP các nước tài trợ, và vẫn để lại chỗ để tăng tài trợ  ở các lĩnh 
vực cần thiết khác. Chúng tôi nhấn mạnh rằng sự tăng tài trợ này cho y 
tế là nguồn bổ sung vào nguồn tài trợ hiện nay, bởi vì sự tăng tài trợ 
cần thiết không chỉ cho y tế, mà cả cho giáo dục, cải tạo vệ sinh, cung 
cấp nước và các lĩnh vực khác. Mặc dù nguồn tài trợ này có vẻ lớn so 
với chi phí y tế hiện nay, đặc biệt là ở những nước nghèo nhất, chúng 
phản ánh rằng họ đang chi tiêu rất ít cho y tế, và điều này lại phản ánh 
thu nhập thấp của họ. Việc mở rộng tài trợ cho y tế cần phải được thực 
hiện dần dần để đảm bảo rằng các nguồn được sử dụng một cách hiệu 
quả và trung thực. Với cơ sở này chúng tôi khuyến nghị khung thời 
gian tăng viện trợ thể hiện ở Bảng 7, cùng những tính toán chi phí theo 
thời gian. Cần lưu ý rằng tài trợ  sẽ được yêu cầu trong một thời gian 
nhất định, có thể là 20 năm, nhưng sẽ rút dần khi các nước đạt được 
thu nhập bình quân cao hơn và dần dần có thể tự bảo đảm các chi phí y 
tế từ chính nguồn lực của mình. 

Chương trình này sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế lớn hơn nhiều so với 
chi phí của nó. Tám triệu người được cứu sống bởi các bệnh truyền 
nhiễm và suy dinh dưỡng cũng có nghĩa là số năm cuộc đời được cứu 
từ những căn bệnh đó lớn hơn nhiều, cũng như chất lượng cuộc sống 
sẽ cao hơn. Các nhà kinh tế nói tới sự phục hồi những năm cuộc đời 
đáng lẽ bị coi là mất đi bởi bệnh tật (DALY),21 là tổng của những năm 
sống được tăng lên và giảm những năm sống trong bệnh tật. Chúng tôi 
ước tính rằng khoảng 330 triệu DALYs được cứu cho mỗi 8 triệu tử 
vong được ngăn chặn. Tính một cách dè dặt, mỗi năm (DALY) được 
cứu mang lại lợi ích kinh tế bằng thu nhập một năm theo đầu người, 
tương đương khoảng 563  USD vào năm 2015. Như vậy lợi ích kinh tế 
trực tiếp của việc phục hồi được 330 triệu DALY sẽ là 186 tỉ USD mỗi 
năm. Con số tin cậy sẽ lớn gấp vài lần con số này. Tăng trưởng kinh tế 
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nhờ vậy sẽ lớn hơn, vì những DALY được phục hồi sẽ giúp phá vỡ bẫy 
nghèo đói, là yếu tố ngăn cản tăng trưởng kinh tế ở các nước thu nhập 
thấp, nhưng tỉ lệ tử vong cao. Nhờ vậy sẽ có thêm hàng trăm tỉ USD 
mỗi năm thông qua tăng thu nhập bình quân đầu người. 

Tổng số 27 tỉ USD viện trợ trong năm 2007 có thể dùng cho 3 mục 
tiêu: (1) giúp đỡ các nước thu nhập thấp (và cả một số ít nước thu nhập 
trung bình cho các chi tiêu liên quan đến HIV/AIDS) để giúp chi trả 
việc mở rộng các can thiệp cần thiết và phát triển hệ thống y tế (22 tỉ 
USD, chi tiết xem phụ lục 2); (2) đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 
(R&D) các bệnh của người nghèo (3tỉ USD); và (3) sự gia tăng cung 
cấp các hàng hoá công cộng toàn cầu bởi các tổ chức quốc tế có nhiệm 
vụ phối hợp nỗ lực toàn cầu, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân 
hàng Thế giới, và các cơ quan chuyên trách khác của Liên hợp quốc (2 
tỉ USD). Cũng sẽ có cả khoản tín dụng không ưu đãi bổ sung cho các 
nước thu nhập trung bình.23 Chúng tôi tin rằng nếu điều hành tốt và 
đưa vào đúng tiến trình chúng tôi dự kiến, những nguồn viện trợ cần 
thiết sẽ được các nước đang phát triển tiếp nhận, tránh gây ra sự bất ổn 
kinh tế vĩ mô hoặc khu vực. 

Những mục tiêu tài chính này là kế hoạch cần thực hiện, hơn là dự 
đoán về điều sẽ xảy ra. Tất cả chúng ta đều rất hiểu có những nước tài 
trợ  không chú trọng những nghĩa vụ quốc tế của họ dù rằng rất giàu 
có, và có những nước nhận viện trợ  chối bỏ trách nhiệm trong việc 
cứu chính người dân của họ. Có thể viện trợ sẽ tăng một chút; những 
nhà tài trợ có thể cho hàng triệu trong khi cần đến hàng tỉ đôla, và các 
nước bần cùng sẽ tiến hành chiến tranh chống lại con người thay vì 
chống lại bệnh tật, làm cho việc giúp đỡ của cộng đồng thế giới không 
thể thực hiện được. Chúng tôi biết rõ rằng: không phải ngẫu nhiên mà 
hàng triệu con người – câm lặng, bất lực, không được giới truyền 
thông biết đến – phải chết một cách vô nghĩa mỗi năm.24 

Sự sử dụng một nguồn tài trợ lớn đến thế đòi hỏi một cách làm mới. 
Uỷ ban ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Quỹ Toàn cầu phòng chống 
AIDS, lao, và sốt rét (GFATM), trước tiên sẽ tập trung vào sự hưởng 
ứng toàn cầu đối với các bệnh này. Chúng tôi đề nghị rằng GFATM sẽ 
tăng qui mô lên khoảng 8 tỉ đô la mỗi năm đến năm 2007 như là một 
phần của tổng số 22 tỉ đô la tài trợ cho các chương trình quốc gia. Xét 
đến những thách thức đặc biệt gây ra bởi AIDS và khả năng của nó có 
thể phá huỷ sự phát triển kinh tế ở châu Phi và các khu vực khác trong 
hàng thập kỷ, chúng tôi tin rằng GFATM cần hỗ trợ một chương trình 
mạnh mẽ và tích cực tập trung vào việc phòng ngừa các ca nhiễm mới 
cùng với việc điều trị người đã nhiễm bệnh. Các nỗ lực phòng ngừa sẽ 
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nhằm đạt sự phổ cập các chương trình phòng ngừa đối với các nhốm 
nguy cơ cao, bao gồm cả đối tượng mại dâm và tiêm chích, và đạt 
được sự phổ cập điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI), 
tư vấn và xét nghiệm tự nguyện (VCT), và các can thiệp nhằm ngăn 
chặn sự lây nhiễm từ mẹ sang con.  Vì giá thành cũng như những khó 
khăn của việc mở rộng qui mô điều trị,  đặc biệt khi sử dụng liệu pháp 
chống retrovirus (ART) một cách hiệu quả, không gây ra sự kháng 
thuốc, việc mở rộng dịch vụ cần được theo dõi một cách thận trọng, 
trên cở sở khoa học và được nghiên cứu thực hành tích cực. Chúng tôi 
tán đồng những ước tính của các chương trình ART của UNAIDS và 
WHO theo đó 5 triệu người có thể được điều trị chống retrovirus với 
chi phí thấp đến cuối năm 2006.25 

Để giúp đỡ việc cung cấp tài chính cho những chi phí gia tăng của 
nghiên cứu phát triển chúng tôi tán đồng việc thành lập Quĩ Nghiên 
cứu Y tế Toàn cầu, với kinh phí khoảng 1,5 tỉ đô la mỗi năm. Quĩ này 
sẽ hỗ trợ những nghiên cứu khoa học y học và sinh y về các vấn đề sức 
khoẻ ảnh hưởng đến người nghèo và các chính sách và hệ thống y tế 
dành cho họ. Cạnh đó 1,5 tỉ đô la nữa mỗi năm hỗ trợ nghiên cứu phát 
triển cần được tài trợ thông qua các kênh đã có. Các kênh này bao gồm 
Chương trình đặc biệt nghiên cứu và đào tạo về các bệnh nhiệt đới 
(TDR), Sáng kiến Nghiên cứu Vắc xin (IVR), Chương trình Nghiên 
cứu đặc biệt, Phát triển và Đào tạo nghiên cứu sức khoẻ sinh sản (tất 
cả thuộc WHO) và sự cộng tác giữa nhà nước và tư nhân đối với các 
bệnh AIDS, lao, sốt rét, và những chương trình kiểm soát bệnh tật khác 
đã được thành lập gần đây. Trong cả hai trường hợp, sự dự báo gia tăng 
tài trợ sẽ rất quan trọng, bởi việc thực hiện Nghiên cứu Phát triển là 
những đầu tư dài hạn. Diễn đàn Toàn cầu về Nghiên cứu Sức khoẻ hiện 
có đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ toàn bộ tài trợ này. Để 
giúp đỡ sự nghiên cứu và phát triển gia tăng này, chúng tôi ủng hộ 
mạnh mẽ sự truyền bá miễn phí các tạp chí khoa học hàng đầu trên 
Internet, bằng cách đó giúp các nhà khoa học ở các nước nghèo có 
được thông tin nghiên cứu khoa học cần thiết. 

Mạng lưới nhà nước không thể tự mình gánh vác được nhiệm vụ 
này. Ngành công nghiệp dược cần phối hợp trong nỗ lực này. Những 
nguyên tắc hợp tác đã khích lệ những chương trình hiến tặng và giảm 
giá thuốc đáng ca ngợi gần đây cần được nhân rộng để hỗ trợ sự mở 
rộng qui mô chăm sóc y tế ở các nước nghèo. Ngành công nghiệp dược 
cần bảo đảm rằng các nước nghèo (và các nước viện trợ thay mặt họ) 
có được các thuốc cần thiết với giá bán gần với giá thành sản xuất (đôi 
khi được gọi là giá thương mại thấp nhất có thể) thay cho giá cao hơn 
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nhiều thường thấy ở những thị trường siêu lợi nhuận. Theo ước đoán 
của chúng tôi, ngành công nghiệp dược hiện đã sẵn sàng thực hiện 
cam kết như vậy, giúp người nghèo có được các thuốc cần thiết, thông 
qua trợ giá hoặc cấp phép cho các nhà sản xuất hoạt chất.26 Nếu sự hợp 
tác công nghiệp không đủ hoặc không sẵn sàng trên cơ sở toàn diện và 
tin cậy, những qui tắc thương mại quốc tế bao gồm cơ hội có được các 
thuốc cần thiết cần được áp dụng theo phương thức làm sao đảm bảo 
có được kết quả như thế. Đồng thời, cần đảm bảo rằng tăng cơ hội tiếp 
cận cho người nghèo không ảnh hưởng tiêu cực đến các nhân tố kích 
thích sáng tạo trong tương lai liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ. 
Ngành công nghiệp tư nhân bên ngoài khu vực dược phẩm cũng có vai 
trò nhất định, kể cả việc đảm bảo rằng lực lượng lao động của chính họ 
– nhân tố chính cho năng suất lao động của hãng – sẽ có được những 
kiến thức và dịch vụ y tế đảm bảo sự sống còn và sức khoẻ của họ. 
Chẳng hạn, các công ty khai mỏ ở Nam Phi, trung tâm của dịch bệnh 
HIV/AIDS, có trách nhiệm đặc biệt giúp đỡ phòng ngừa lây nhiễm. Họ 
cần làm việc với chính phủ và các nhà tài trợ để đảm bảo công nhân 
của họ được chăm sóc y tế. Những sáng kiến chính của Uỷ ban liên 
quan đến những liên hệ giữa y tế và kinh tế được tóm tắt ở bảng 2. 
Chương trình hành động được tóm tắt ở bảng 3. Những đề nghị đặc 
biệt của chúng tôi về sự tăng cường viện trợ  quốc tế và chi tiêu nội địa 
được tóm tắt ở bảng 4. 

Cùng với xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thế giới 
cần thành công trong việc đạt được những cam kết nghiêm túc giảm 
đói nghèo và cải thiện sức khoẻ. Các nguồn lực – con người, khoa học, 
và tài chính – đang sẵn có để thành công, nhưng bây giờ cần được huy 
động. Khi cả thế giới bắt tay vào cuộc chiến cam go chống lại khủng 
bố, còn quan trọng hơn khi thế giới nhất trí cam kết duy trì sự sống 
cho hàng triệu người thông qua các phương tiện hoà bình, sử dụng 
thành quả tốt nhất của khoa học và kỹ thuật hiện đại và tài sản to lớn 
của các nước giàu. Điều đó sẽ là nỗ lực gây cảm hứng và đoàn kết mọi 
người trên toàn thế giới. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo của cộng 
đồng quốc tế – các nước viện trợ và nhận viện trợ, các tổ chức quốc tế 
như Ngân hàng thế giới, Tổ chức y tế thế giới, Tổ chức thương mại thế 
giới, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế,  Quĩ tiền tệ quốc tế, các 
doanh nghiệp tư nhân, và xã hội dân sự - nắm bắt những cơ hội nêu lên 
trong báo cáo này. Một khi đã liên kết lại, thế giới có thể bắt đầu tiến 
hành những đầu tư toàn cầu vào y tế, làm thay đổi cuộc sống của 
những người nghèo trên thế giới. 

 



 16

Bảng 2. Những phát hiện  chính trong mối liên kết giữa sức 
khoẻ và sự phát triển. 

1. Sức khoẻ tự thân nó là một mục tiêu ưu tiên, cũng như là động 
lực chính của sự phát triển kinh tế và giảm đói nghèo. Tầm quan 
trọng của việc đầu tư cho sức khoẻ đã bị đánh giá quá thấp 
không chỉ bởi các nhà phân tích mà còn bởi chính phủ các nước 
đang phát triển và cộng đồng tài trợ quốc tế. Sự tăng cường đầu 
tư vào y tế như được trình bày trong báo cáo này có thể mang lại 
hàng trăm tỉ đô la thu nhập mỗi năm ở các nước nghèo. Việc 
đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế cho người nghèo mang lại những 
lợi ích xã hội to lớn, bao gồm cả các hệ quả tích cực tới những 
người giàu có hơn trong xã hội. 

2. Một số nhỏ bệnh tật là nguyên nhân chính cho tỉ lệ cao của sức 
khoẻ kém: HIV/AIDS, sốt rét, lao, bệnh truyền nhiễm trẻ em 
(nhiều bệnh trong đó có thể đề phòng được bằng tiêm chủng), 
các bệnh phụ sản, các bệnh liên quan đến thuốc lá, và các thiếu 
hụt dinh dưỡng. Có các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn và điều 
trị các bệnh này. Khoảng 8 triệu người chết mỗi năm do những 
bệnh này có thể được ngăn chặn vào cuối thập kỷ nếu có một 
chương trình can thiệp có trọng tâm. 

3. Đại dịch HIV/AIDS là thảm hoạ đặc biệt và chưa từng có về qui 
mô và những hậu quả đối với sự phát triển kinh tế. Vì thế nó đòi 
hỏi sự xem xét đặc biệt. Những biện pháp đã được thử nghiệm và 
kiểm chứng trong ngành y tế đang sẵn sàng để giải quyết hầu hết 
các nguyên nhân của sức khoẻ yếu kém, gồm cả HIV/AIDS. 

4. Những đầu tư cho sức khoẻ sinh sản, gồm cả kế hoạch hóa gia 
đình và tránh thai, là những đồng hành quan trọng trong  đầu tư 
để kiểm soát bệnh tật. Sự phối hợp kiểm soát bệnh tật và sức 
khoẻ sinh sản sẽ dẫn đến giảm tỉ lệ sinh đẻ, đầu tư lớn hơn vào y 
tế và giáo dục cho mỗi đứa trẻ và giảm sự phát triển dân số. 

5. Mức chi tiêu y tế ở các nước nghèo là không đủ để giải quyết 
những vấn đề y tế họ phải đối mặt. Chúng tôi ước tính rằng nhu 
cầu chi phí tối thiểu vào khoảng 30 đến 40 đô la mỗi người mỗi 
năm để chi trả các dịch vụ thiết yếu, gồm cả những chữa trị 
chống lại đại dịch AIDS, trong đó kinh phí phần lớn lấy từ  ngân 
sách hơn là từ khu vực tư nhân. Chi phí y tế thực tế  thấp hơn 
nhiều. ở những nước kém phát triển nhất, tổng chi phí y tế mỗi 
người mỗi năm trung bình xấp xỉ 13 đô la, trong số đó chi từ 
ngân sách chỉ có 7 đô la. Những nước có thu nhập  thấp khác, 
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chi trung bình xấp xỉ 24 đô la một người mỗi năm, trong đó tiền 
ngân sách là 13 đô la. 

6. Các nước nghèo có thể tăng nguồn tài chính trong nước mà họ 
huy động cho ngành y tế và sử dụng những nguồn lực này hiệu 
quả hơn. Tuy nhiên với sự chi tiêu hiệu quả hơn và huy động 
nguồn lực lớn hơn, nhu cầu chi phí cần thiết để trang trải các 
dịch vụ cơ bản cũng vượt xa khả năng tài chính của nhiêù nước 
thu nhập thấp, cũng như một số nước thu nhập trung bình có tỉ lệ 
HIV/AIDS cao. 

7. Sự trợ giúp tài chính sẽ cần thiết để giảm thiếu hụt tài chính, 
trong sự phối hợp với những nỗ lực lớn nhất của chính những 
nước nhận viện trợ. Chúng tôi ước tính rằng sự tăng qui mô trên 
toàn thế giới để đầu tư y tế cho các nước thu nhập thấp nhằm đạt 
được chi phí cần thiết từ 30 đến 40 đô la mỗi người sẽ cần 
khoảng 27 tỉ đô la tài trợ mỗi năm vào năm 2007, so với khoảng 
6 tỉ đô la mỗi năm hiện nay. Sự tài trợ này là nguồn bổ sung vào 
các tài trợ khác bởi vì sự tăng viện trợ cũng là cần thiết trong các 
lĩnh vực liên quan như giáo dục, nước và vệ sinh. 

8. Tăng tiếp cận dịch vụ y tế cho người nghèo sẽ đòi hỏi những đầu 
tư tài chính lớn hơn cho những can thiệp đặc biệt, cũng như cho 
hệ thống cung cấp dịch vụ để hệ thống này tới được người 
nghèo. Quan trọng nhất là tạo ra hệ thống cung cấp dịch vụ ở 
cấp địa phương (“gần với khách hàng”), được tăng cường bởi các 
chương trình quốc gia đối với một số bệnh chủ yếu. Sự thực hiện 
thành công một chương trình như thế đòi hỏi cam kết chính trị 
và hành chính, củng cố chuyên môn hành chính và kỹ thuật, tăng 
cường hệ thống quản lý công cộng, và xây dựng nên những hệ 
thống trách nhiệm cộng đồng. Nó cũng đòi hỏi cách giải quyết 
mới trong quan hệ nước tài trợ/nước nhận viện trợ. 

9. Sự tấn công hiệu quả vào bệnh tật của người nghèo cũng sẽ đòi 
hỏi những đầu tư đáng kể vào hàng hoá công cộng toàn cầu, 
gồm cả việc tăng thu thập và phân tích các số liệu dịch tễ học, 
theo dõi các bệnh truyền nhiễm, và nghiên cứu và phát triển đối 
với các bệnh tập trung ở các nước nghèo, (chủ yếu là các bệnh 
nhiệt đới). 

10. Những hành động phối hợp giữa ngành công nghiệp dược phẩm, 
chính phủ các nước thu nhập thấp, các nước tài trợ, các tổ chức 
quốc tế là cần thiết để đảm bảo rằng các nước thu nhập thấp có 
sự tiếp cận tin cậy tới các thuốc thiết yếu. 



 18

Bảng 3. Chương trình nghị sự hành động đầu tư vào sức 
khoẻ  vì sự phát triển kinh tế 

1. Mỗi nước thu nhập thấp và trung bình nên thành lập uỷ ban quốc 
gia về kinh tế vĩ mô và sức khoẻ (NCMH) hoặc tương đương, để 
vạch ra chương trình dài hạn nhằm mở rộng các dịch vụ thiết yếu 
như là một phần của chương trình tổng thể của họ trong kế 
hoạch chiến lược giảm đói nghèo. Tổ chức y tế thế giới và Ngân 
hàng thế giới cần giúp các Uỷ ban quốc gia này xây dựng những 
đường lối về dịch tễ học, phương hướng hành động và kế hoạch 
cho tài trợ dài hạn. Những uỷ ban này cần thực hiện xong công 
việc của họ vào cuối năm 2003. 

2. Chiến lược tài chính cần thấy trước sự tăng trưởng các nguồn 
ngân sách quốc gia cho y tế tới 1% của GNP vào năm 2007 và 
2% của GNP vào năm 2015 (hoặc ít hơn nếu sự tăng ngân sách ít 
hơn vẫn đủ để trang trải cho việc mở rộng qui mô dịch vụ, như ở 
một số nước thu nhập trung bình). Đối với các nước thu nhập 
thấp điều này nhất thiết kéo theo chi tiêu ngân sách bổ sung là 
23 tỉ đô la vào năm 2007 và 40 tỉ đô la vào năm 2015, trong đó 
các nước ít phát triển nhất sẽ chi 4 tỉ đô la vào năm 2007 và 9 tỉ 
đô la vào năm 2015. Các nước cũng cần thực hiện việc cải thiện 
hiệu quả nguồn chi tiêu trong nước, gồm cả sự ưu tiên tốt hơn 
các dịch vụ y tế và khuyến khích các mô hình tài chính cộng 
đồng nhằm chia sẻ rủi ro cho những gia đình nghèo. 

3. Cộng đồng quốc tế cần cam kết nguồn tài trợ đủ cho các nước 
thu nhập thấp để đảm bảo sự phổ  cập của các dịch vụ thiết yếu 
cũng như mở rộng nghiên cứu phát triển và các lợi ích công cộng 
khác. Một số nước thu nhập trung bình cũng sẽ đòi hỏi viện trợ 
để đáp ứng nhu cầu tài chính của việc mở rộng kiểm soát 
HIV/AIDS. Theo ước tính của chúng tôi, tổng nhu cầu tài trợ sẽ 
là 27 tỉ đô la mỗi năm vào năm 2007 và 38 tỉ đô la mỗi năm vào 
năm 2015. Thêm vào đó, Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng 
phát triển khư vực cần đưa ra những khoản vay ưu đãi cho các 
nước thu nhập trung bình để nâng cấp hệ thống y tế của họ. Sự 
phân bổ các nguồn tài trợ sẽ xấp xỉ như sau: 
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 2007 2015 

 Các chương trình cấp quốc gia 22 tỉ đô la 31 tỉ đô la 

Nghiên cứu phát triển các bệnh của người nghèo    3 tỉ đô la   4 tỉ đô la 

Cung cấp các hàng hoá công cộng toàn cầu khác 2 tỉ đô la 3 tỉ đô la 

Tổng số  27 tỉ đô la 38 tỉ đô la 

 

Tổ chức y tế thế giới và Ngân hàng thế giới, với ban chỉ đạo các 
nước cho và nhận viện trợ cần phối hợp và giám sát quá trình huy 
động nguồn tài trợ. Để thực hiện viễn cảnh mở rộng tài trợ quốc 
tế cho y tế đòi hỏi việc nâng cao năng lực thực hiện và giải quyết 
các vấn đề quản lí nhà nước hay các khó khăn khác. Tuy nhiên, ở 
những nơi mà kinh phí không được sử dụng một cách đúng đắn, 
sự tín nhiệm đòi hỏi phải cắt việc cấp kinh phí và dùng để  hỗ trợ 
nâng cao năng lực và các chương trình của NGO. 

4. Cộng đồng quốc tế cần phải thiết lập hai cơ chế cấp kinh phí 
mới, với ước tính chi phí hàng năm cho đến năm 2007 như sau: 
Quĩ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét (GFATM), 8 tỉ đô la; 
Quĩ nghiên cứu y tế toàn cầu (GHAF), 1,5 tỉ đô la. Chi phí 
nghiên cứu và phát triển bổ sung 1,5 tỉ đô la mỗi năm cần được 
thực hiện thông qua các cơ quan hiện có như  TDR, IVR, và 
HRP thuộc WHO, cũng như Diễn đàn nghiên cứu sức khoẻ toàn 
cầu và các hợp tác công – tư khác  nhằm  phát hiện các thuốc và 
vac-xin mới. Các chương trình quốc gia cũng cần dành ít nhất 
5% chi tiêu cho nghiên cứu hành động. 

5. Sự cung cấp các hàng hóa công cộng toàn cầu (GPGs) cần được 
củng cố thông qua tài trợ bổ sung của các tổ chức quốc tế tương 
ứng như  Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới 1 tỉ đô la 
mỗi năm vào năm 2007 và 2 tỉ đô la vào năm 2015. Những hàng 
hóa này gồm cả sự theo dõi ở cấp quốc tế, thu thập số liệu và 
phân tích các xu hướng sức khoẻ toàn cầu (ví dụ gánh nặng bệnh 
tật), phân tích và tuyên truyền những kinh nghiệm quốc tế tốt 
nhất về kiểm soát bệnh tật và những hệ thống y tế tốt nhất của 
quốc tế, trợ giúp kỹ thuật và  đào tạo. 
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6. Để khuyến khích khu vực tư nhân phát triển các thuốc thế hệ 
sau, “luật thuốc các bệnh hiếm” hiện dùng ở các nước thu nhập 
cao cần được điều chỉnh để bao gồm các bệnh của người nghèo 
như các bệnh nhiệt đới truyền qua côn trùng. Thêm nữa, 
GFATM và nhà tài trợ cần thiết lập các cam kết trước sẽ mua 
các sản phẩm mục tiêu mới với giá thương mại. 

7. Ngành công nghiệp dược quốc tế, kết hợp với các nước thu nhập 
thấp và WHO, cần đảm bảo phổ cập các thuốc thiết yếu cho các 
nước nghèo thông qua cam kết cung cấp các thuốc này với giá 
thương mại thấp nhất có thể cho các nước nghèo, và cấp phép 
sản xuất các thuốc thiết yếu cho các nhà sản xuất hoạt chất, với 
các điều kiện về giá và cung ứng, như đã thảo luận chi tiết trong 
Báo cáo. 

8. Các chính phủ thành viên của Tổ chức thương mại thế giới cần 
đảm bảo sự bảo hộ cho các nước đang phát triển, và đặc biệt 
quyền của các nước không sản xuất một số sản phẩm dược 
phẩm, được yêu cầu bản quyền bắt buộc khi nhập khẩu từ các 
nhà cung cấp từ nước thứ ba. 

9. Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới cần làm việc với các 
nước nhận viện trợ để lồng ghép chương trình mở rộng qui mô y 
tế và các chương trình giảm đói nghèo khác vào khuôn khổ kinh 
tế vĩ mô khả thi. 
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Bảng 4. Những khuyến nghị về cam kết của các quốc 
gia nhận tài trợ và tài trợ  

              (tỉ đô la Mỹ năm 2002) 

 2001 (Ước tính 
của CMH) 

2007 2015 

Cam kết của các quốc gia tài trợ    

Chương trình cấp quốc gia    

Các nước kém phát triển nhất $1,5 $14 $21 

Các nước thu nhập thấp khác $2,0 $6 $8 

Các nước thu nhập trung bình 

Trong đó: Quĩ toàn cầu để chống 
AIDS, lao, và sốt rét 

$1,5 ODA 

0,5 Không ưu 
đãi $0 

$2 

 

$8 

$2 

 

$12 

Hàng hóa công cộng toàn cầu    

Nghiên cứu phát triển (<)                    

trong đó: Quĩ nghiên cứu y tế toàn cầu 

$0,5 

0 

$3 

$1,5 

$4 

$2,5 

Các tổ chức quốc tế $1 $2 $3 

Tổng cam kết tài trợ $7 $27 $38 

Các nguồn trong nước cho y tế    

Các nước kém phát triển nhất $7 $11 $16 

Các nước thu nhập thấp khác $43 $62 $74 

Các Chương trình quốc gia ở các 
nước thu nhập thấp 

   

Cam kết tài trợ cộng các nguồn trong 
nước 

$53,5 $93 $119 

Lưu ý: Các khuyến nghị này dành cho các cam kết hàng năm trong chương 
trình mở rộng qui mô toàn cầu. Như được nhấn mạnh trong Báo cáo, 
sự giải ngân thực chất sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện chính sách 
của các nước nhận tài trợ. 
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Báo cáo của uỷ ban 

 

 

Trong tiềm lực của mình cộng đồng thế giới có khả năng cứu sống 
hàng triệu người mỗi năm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại các 
quốc gia nghèo nhất thế giới. Báo cáo này mô tả chiến lược để đạt 
được những mục tiêu đó bằng cách tăng cường đầu tư vào y tế cho 
những người nghèo. Các kết luận của chúng tôi có cơ sở vững chắc qua 
nghiên cứu  và tư vấn sâu rộng được thực hiện trong vòng 2 năm, đặc 
biệt qua công việc của 6 Nhóm làm việc, với tổng số 87 nghiên cứu cơ 
sở và 6 chuyên khảo tổng hợp được Tổ chức Y tế Thế giới xuất bản.27 
Hàng trăm người tham gia quá trình phân tích này có tên trong danh 
sách ở Phụ lục 1. 

Những bằng chứng về sức khoẻ và sự phát triển   
Tầm quan trọng của sức khoẻ dù đánh giá thế nào cũng không phải là 
quá cao. Theo lời của người nhận giải thưởng Nobel Amartya Sen, sức 
khoẻ (giống như giáo dục) là một trong những tiềm năng cơ bản cho 
giá trị của cuộc sống con người.28 Trong một điều tra toàn cầu được 
Tổng thư ký Kofi Annan giao cho Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên 
kỷ của Liên hợp quốc (Điều tra Thiên niên kỷ, Liên hợp quốc 2000), 
sức khoẻ tốt luôn luôn được coi là nguyện vọng lớn nhất của tất cả mọi 
người. Sự  đau khổ của bệnh tật và chết sớm làm cho việc kiềm chế 
bệnh tật là mối quan tâm chủ đạo của mọi xã hội và khiến cho sức 
khoẻ trở thành một trong những quyền cơ bản của con người được bảo 
vệ bởi luật pháp quốc tế.29 Sự thông thái của mỗi nền văn hóa cũng dạy 
rằng “Sức khoẻ là sự giàu có” cả với nghĩa đen. 30 Đối với mỗi người và 
gia đình, sức khoẻ mang lại khả năng phát triển cá nhân và sự bảo đảm 
kinh tế trong tương lai. Sức khoẻ là cơ sở cho năng suất làm việc, khả 
năng học tập trong trường học, khả năng phát triển trí tuệ, thể lực, và 
tinh thần. Trong thuật ngữ kinh tế, sức khoẻ và giáo dục là nguồn vốn 
nền tảng của con người, mà những người đoạt giải Nobel Theodore 
Shutz và Gary Becker đã chứng tỏ đó là cơ sở cho hiệu quả kinh tế của 
mỗi người. Sức khoẻ nhân dân tốt là động lực quyết định để giảm đói 
nghèo, tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế dài hạn trên qui mô 
toàn xã hội.31 Quan điểm này được biết đến rộng rãi trong các nhà 
phân tích và những người làm chính sách, nhưng bị đánh giá thấp đi về 
chất lượng và số lượng, trong phân bổ đầu tư của nhiều nước đang phát 
triển và các chính phủ tài trợ.32 Các xã hội với gánh nặng nặng nề của 
bệnh tật có xu hướng vấp phải những cản trở to lớn gấp nhiều lần trong 
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phát triển kinh tế. Ngược lại, một vài sự “cất cánh” kì diệu trong lịch 
sử kinh tế –như sự phát triển nhanh của nước Anh trong thời kỳ Cách 
mạng công nghiệp, sự cất cánh của phần Nam Hoa Kì vào đầu thế kỉ 
20; sự phát triển nhanh của Nhật Bản đầu thế kỉ 20; và sự phát triển 
năng động của Nam Âu và Đông á bắt đầu trong những năm 1950 và 
1960 - đã được hỗ trợ bởi những đột phá quan trọng trong y tế công 
cộng, kiểm soát bệnh tật, và cải thiện chế độ dinh dưỡng (điều mà 
ngoài việc cải thiện mức năng lượng và năng suất của người lao động 
còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm). ấn tượng nhất 
trong các nghiên cứu lịch sử này là công trình của giáo sư Robert 
Fogel. Những nghiên cứu nền tảng của ông đã đánh giá mối quan hệ 
giữa cơ thể với sự cung cấp thực phẩm và chỉ ra rằng nó rất quan trọng 
đối với năng suất lao động dài hạn (Fogel; 1991;1997;2000). Tỉ lệ tử 
vong của người dân châu Âu hơn 200 năm qua đã giảm mạnh do lượng 
calo trong bữa ăn tăng lên, cũng như bởi những tiến bộ trong y tế công 
cộng và công nghệ y học. Fogel chỉ ra rằng “Sự gia tăng số lượng calo 
trong khẩu phần ăn suốt hơn 200 năm qua hẳn đã đóng vai trò không 
nhỏ trong tốc độ phát triển thu nhập bình quân đầu người của các nước 
như Pháp và Anh.”33 

Các thiệt hại kinh tế do các bệnh tật có thể tránh được, khi tính gộp 
lại cao một cách bất ngờ. Bệnh tật làm giảm thu nhập hàng năm của xã 
hội, thu nhập cuộc đời của cá nhân và các triển vọng phát triển kinh tế. 
Các nước nghèo đã mất hàng chục phần trăm tổng thu nhập quốc dân 
mỗi năm, tương đương với hàng trăm tỉ đô la Mỹ. Uỷ ban thấy rằng 
trong các nước đang phát triển, các bệnh truyền nhiễm, tử vong sản 
phụ và thiếu dinh dưỡng tác động vào người nghèo nhiều hơn là vào 
người giàu, mặc dù mọi nhóm thu nhập đều bị ảnh hưởng. Một số 
lượng đáng kể các nghiên cứu của Ngân hàng thế giới (Gwatkin 2000; 
Gwatkin và những cộng sự 2001) chỉ ra sự khác biệt lớn về tình trạng 
sức khoẻ của các nhóm thu nhập tương đối cao và thấp trong xã hội. 
Ví dụ, tỉ lệ tử vong của nhóm người nghèo nhất ở Bolivia và Thổ Nhĩ 
Kì cao gấp bốn lần so với nhóm người giàu nhất.34 Nhiều chỉ số khác 
về sức khoẻ và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chỉ ra sự khác biệt 
tương tự trên khắp thế giới. Hơn nữa, tình cảnh bệnh tật có thể làm các 
gia đình nghèo rơi vào cảnh cơ hàn, đặc biệt khi họ buộc phải bán các 
phương tiện sản xuất để thanh toán các khoản chi cho chăm sóc sức 
khoẻ. Sự tấn công đồng bộ vào các bệnh này vì thế sẽ tạo nên một tổng 
lực giảm đói nghèo khi các trợ cấp sẽ được dành chủ yếu cho người 
nghèo. Đầu tư vào sức khoẻ vì thế xứng đáng một vị trí đặc biệt trong 
các chiến lược giảm đói nghèo hiện đang được thực hiện ở các nước 
thu nhập thấp. 
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Có nhiều lý do cho sự gia tăng gánh nặng bệnh tật của người nghèo. 
Thứ nhất, người nghèo dễ bị mắc bệnh vì thiếu nước sạch và vệ sinh, 
nơi ở an toàn, chăm sóc y tế, thông tin về các cách phòng chống bệnh, 
và dinh dưỡng tốt. Thứ hai, người nghèo thường ít tìm đến chăm sóc y 
tế ngay cả khi họ cần, vì ở xa các nhà cung cấp dịch vụ y tế, vì họ 
thiếu tiền túi để thanh toán các chi phí y tế, vì sự thiếu thốn kiến thức 
để xử lý đúng các hoàn cảnh bệnh tật. Thứ ba, như đã nhắc đến, các 
chi phí tiền túi cho các bệnh nặng có thể sẽ đẩy họ vào vòng nghèo 
khó mà họ không thể thoát ra được làm họ mang nợ chồng chất hoặc 
phải bán hay cầm cố các phương tiện sản xuất (như đất đai). Những 
bệnh nặng có thể sẽ đẩy các gia đình vào sự bần hàn lâu dài, thậm chí 
cho tới thế hệ sau khi trẻ em phải bỏ học để kiếm sống. 

Bằng chứng kinh tế vĩ mô khẳng định rằng những nước có điều kiện 
y tế giáo dục yếu kém nhất sẽ khó khăn hơn nhiều để đạt được một sự 
tăng trưởng đáng kể so với các nước có nền y tế và giáo dục tốt hơn. ở 
bảng 5 chúng tôi nêu ra tốc độ tăng trưởng của vài chục nước đang 
phát triển trong thời kì 1965 đến 1994, nhóm các nước với nhau theo 
mức thu nhập ban đầu vào năm 1965 và tỉ lệ tử vong sơ sinh năm đó 
(như là tiêu cho tình trạng bệnh tật nói chung). Bảng này chỉ ra rằng 
đối với bất kì mức thu nhập ban đầu nào, các nước có tỉ lệ tử vong sơ 
sinh thấp hơn đã có tăng trưởng kinh tế cao hơn trong thời kì này. Ví 
dụ, ở nhóm nước nghèo nhất (ít hơn 750 đô la đầu người tính theo sức 
mua bằng đô la Mỹ năm 1990) các nước với tỉ lệ tử vong sơ sinh 
(IMR) giữa 50 và 100 trên 1000 ca sinh có tăng trưởng bình quân mỗi 
năm 3,7%, trong khi các nước còn lại với IMR lớn hơn 150 lại chỉ có 
tăng trưởng trung bình mỗi năm 0,1%35. 

Bảng 5. Tỉ lệ tăng trưởng của thu nhập đầu người, 1965-1994 
(theo mức thu nhập và tỉ lệ tử vong, 1965) 

Tỉ lệ tử vong sơ sinh, 1965 IMR < 50 50 < IMR 
< 100 

100< IMR 
< 150 

IMR 
> 150 

Thu nhập ban đầu, 1965  
(đô la Mỹ theo PPP 1990) 

    

GDP < $750 -- 3,7 1,0 0,1 
$750 < GDP < $1.500 -- 3,4 1,1 -0,7 
$1.500 < GDP < 3.000 5,9 1,8 1,1 2,5 
$3.000 < GDP < 6.000 2,8 1,7 0,3 -- 
GDP > $6.000     

Lưu ý : Tỉ lệ tăng trưởng được nêu ở đây là tỉ lệ tăng trưởng trung bình  GDP 
của tất cả các nước trong cột. 
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Mối tương quan giữa sức khoẻ tốt hơn và tăng trưởng kinh tế cao 
hơn vẫn rõ ràng,  kể cả khi các biến số kinh tế bổ sung được đưa vào 
để  xem xét đặc điểm tăng trưởng của các nước (như công trình của 
Sali Martin 1995; Bloom và Sachs 1998; Bhagrava và cộng sự 2001). 
Các phân tích kinh tế vĩ mô chuẩn về tăng trưởng của các nước được 
dựa trên mô hình trong đó tăng trưởng kinh tế trong một khoảng thời 
gian là một hàm số của thu nhập ban đầu (vì sự hội tụ có điều kiện), và 
các tham số về chính sách kinh tế và đặc điểm cơ cấu của nền kinh tế, 
gồm cả các chỉ số sức khoẻ dân số. Kết quả thống kê điển hình là cho 
10% tăng lên của tuổi thọ (LEB) kéo theo sự tăng trưởng kinh tế ít 
nhất 0,3 đến 0,4% hàng năm, khi các yếu tố tăng trưởng khác không 
thay đổi. Sự khác nhau về tăng trưởng hàng năm vì thế được tính bằng 
LEB giữa một nước thu nhập cao điển hình (LEB =77 năm) và một 
nước chậm phát triển điển hình (LEB = 49 năm) là khoảng 1,6 % mỗi 
năm, và được tích luỹ thành một số lớn nếu tính trong thời gian dài.36 
Tóm lại , sức khoẻ giải thích phần quan trọng trong sự khác biệt của 
tốc độ phát triển kinh tế, sau khi giữ nguyên các biến số kinh tế vĩ mô 
chuẩn. Trong thế giới ngày nay, sức khoẻ kém có những ảnh hưởng 
nguy hại đến sự phát triển kinh tế như ở vùng cận sa mạc Sahara, Nam 
¸, gây ra bệnh tật nặng nề và sự nghèo đóiỏitong thế hệ vừa qua, vùng 
cận sa mạc Sahara đã trải qua một sự suy giảm định kì của mức sống, 
vốn được bắt đầu ở mức thấp nhất thế giới. Gánh nặng bệnh tật, và hậu 
quả nhiều mặt của nó về năng suất lao động, dân số và giáo dục, đã 
đóng một vai trò nhất định trong sự nghèo đói kinh niên của châu Phi. 
Một nghiên cứu về kinh tế gần đây (Bloom và Sachs 1998) cho thấy 
rằng hơn một nửa chênh lệch về tăng trưởng của châu Phi so với các 
nước tăng trưởng nhanh ở Đông á có thể giải thích bằng thống kê do 
gánh nặng bệnh tật, dân số và địa lý hơn là do các tham số truyền 
thống khác về chính sách kinh tế vĩ mô và lãnh đạo chính trị. Tỉ lệ mắc 
bệnh cao của các bệnh như sốt rét và HIV/AIDS liên quan đến sự giảm 
to lớn và lâu dài của tỉ lệ tăng trưởng kinh tế. Tỉ lệ sốt rét cao đã cho 
thấy liên quan đến sự giảm tăng trưởng kinh tế 1% mỗi năm hoặc 
nhiều hơn.37 

Những lợi ích trong tăng trưởng thu nhập đầu người do cải thiện y 
tế là ấn tượng, song chỉ nói lên một phần của vấn đề. Thậm chí nếu 
tăng trưởng kinh tế theo đầu người không bị ảnh hưởng bởi sức khoẻ, 
vẫn có những lợi ích quan trọng kinh tế do tuổi thọ được tăng lên. Khi 
so sánh phúc lợi giữa các xã hội, điều quan trọng là phải tính đến tuổi 
thọ cũng như thu nhập hàng năm. ở các nước người dân mạnh khoẻ 
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hơn, trung bình mọi người sẽ sống lâu hơn nhiều, nên tiền kiếm được 
cả đời cũng sẽ cao hơn nhiều. Hãy xem ví dụ sự khác biệt giữa người 
dân bình thường của Bot-xoa-na và Mỹ. ở Bot-xoa-na, thu nhập bình 
quân của năm 1997 là khoảng $6.320 tính theo sức mua.38 ở Mỹ thu 
nhập bình quân năm đó là $30.000. Thoạt tiên, có vẻ như thu nhập của 
Mỹ gấp 5 lần tính theo đầu người. Song một người trung bình 22 tuổi ở 
Bot-xoa-na được giáo dục 12 năm có thu nhập cả cuộc đời khoảng 61 
lần của trung bình năm ($385.000), trong khi một người Mỹ 22 tuổi có 
nền giáo dục tương tự do có tuổi thọ cao hơn, sẽ có thu nhập cả cuộc 
đời khoảng 120 lần thu nhập năm ($3.600.000). Như vậy về mặt thu 
nhập cả cuộc đời hơn là thu nhập mỗi năm, khoảng cách chênh lệch 
thu nhập thực tế gần 10 lần. Khoảng cách về hạnh phúc tinh thần được 
thêm vào sẽ còn lớn hơn nữa. Hơn nữa, tuổi thọ tăng lên có tác động 
gián tiếp đến lợi ích kinh tế, ngoài những tác động trực tiếp của nhiều 
năm thu nhập, tiêu thụ, và nghỉ ngơi. Các gia đình sống lâu có xu 
hướng đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và tiết kiệm tài chính, vì tuổi thọ 
cao hơn cho phép họ có nhiều năm hơn để nhận được lợi ích từ những 
đầu tư như vậy. 

Vì bệnh tật có ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế, đầu tư 
vào sức khoẻ là thành tố quan trọng cho chiến lược phát triển tổng thể. 
Điều này đặc biệt đúng ở các nước nghèo nơi các gánh nặng bệnh tật 
rất nặng nề. Song đầu tư vào sức khoẻ có lợi nhất khi là một phần của 
một chiến lược phát triển hợp lý. Tăng trưởng kinh tế đòi hỏi không 
chỉ các cá nhân khoẻ mạnh mà còn được giáo dục, các đầu tư bổ sung 
khác, một sự phân công lao động thích hợp giữa nhà nước và tư nhân, 
các thị trường hoạt đông tốt, sự lãnh đạo tốt và các kế hoạch củng cố 
phát triển công nghệ. Sự tăng trưởng kinh doanh đi đầu là kinh tế tư 
nhân cần phải được bổ sung bởi vai trò tích cực của nhà nước trong 
một vài lĩnh vực: đảm bảo những đầu tư hạt nhân trong y tế và giáo 
dục, bảo đảm việc thực thi luật pháp, bảo vệ môi trường thiên nhiên và 
hợp tác với khu vực tư nhân để tăng cường khoa học và công nghệ tiên 
tiến. Chúng tôi không tuyên bố rằng những đầu tư vào y tế có thể giải 
quyết những vấn đề phát triển nhưng những đầu tư đó cần phải là trung 
tâm của một chiến lược giảm đói nghèo và phát triển toàn diện. 

Chúng tôi minh hoạ vai trò của sức khoẻ trong các đóng góp cho sự 
phát triển kinh tế ở Hình 1. Sản lượng kinh tế một mặt là kết quả của 
các chính sách và các thiết chế (các chính sách kinh tế, sự điều hành 
của nhà nước và sự cung cấp các hàng hóa công cộng),  mặt khác là 
các yếu tố đầu vào (vốn con người, công nghệ và vốn xí nghiệp) đối 
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vơí các ngành khác. Các chính sách và các thiết chế tốt là tối quan 
trọng: chúng quyết định sự thành công của hoạt động kinh tế cho bất 
cứ một mức vốn và công nghệ nào, cũng như tốc độ tích luỹ vốn và 
công nghệ. Sức khoẻ có những hiệu quả kinh tế quan trọng đối với vốn 
con người và vốn xí nghiệp như chúng tôi thảo luận trong Báo cáo, 
thông qua một số phương cách. Một số ảnh hưởng là hiển nhiên còn 
một số khác thì trừu tượng hơn. Bản thân sức khoẻ bị ảnh hưởng bởi 
các chính sách và các thiết chế, mức vốn con người (ví dụ giáo dục, cải 
thiện sức khoẻ), mức công nghệ trong xã hội, đặc biệt bởi chính ngành 
y tế, và sự tăng trưởng thu nhập và giảm đói nghèo. 

 
Hình 1.  Sức khoẻ như một động lực của phát triển kinh tế 

 
  Các chính sách và thể chế kinh tế 

Quản lý nhà nước                   
Cung ứng hàng hoá công cộng 

  

   
 

  

  Vốn con người, bao gồm: 
• Giáo dục, đào tạo tại chỗ, 
• Phát triển thể chất và tinh thần 

  

   
 

  

  Công nghệ, bao gồm: 
• Kiến thức khoa học tương ứng cho 
sản xuất 
• Đổi mới trong kinh tế nội địa 
• Kiếp thu công nghệ mới từ nước 
ngoài 

 Phát triển kinh tế: 
• GNP trên đầu 
người cao 
• Tăng trưởng 
GNP đầu người 
• Giảm đói nghèo 

   
 

  

  Vốn xí nghiệp, bao gồm: 
• Các đầu tư cố định vào nhà máy và 
thiết bị 
• Công việc tập thể và tổ chức lao 
động 
• Các cơ hội đầu tư  
• Khả năng thu hút lao động và vốn 

  

 

Sức    
khoẻ 
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Sự phát triển kinh tế vì vậy là một quá trình đa ngành, và sách lược 
phát triển kinh tế cần xây dựng trên một khoảng rộng các đầu tư xã hội 
cũng như các chiến lược khuyến khích đầu tư kinh doanh khu vực tư 
nhân. Đối với các nước thu nhập thấp, quá trình PRSP là một cơ chế 
hứa hẹn, cho phép đặt cuộc chiến chống bệnh tật trong một sách lược 
phát triển toàn diện. Quá trình PRSP thúc đẩy các chính phủ và xã hội 
xem xét một loạt các chính sách về y tế, giáo dục, nước sạch và vệ 
sinh, quản lý môi trường, quan hệ giới và các lĩnh vực khác. Chúng tôi 
hoan nghênh cách đặt vấn đề toàn diện này bởi vì thậm chí trong một 
vấn đề hẹp là y tế cũng đã thấy rõ rằng sức khoẻ tốt và phòng chống 
bệnh tật không thể thực hiện được bởi một mình ngành y tế. Chẳng 
hạn một trong những đóng góp mạnh mẽ nhất để giảm tử vong trẻ em 
là học vấn của các bà mẹ, là sản phẩm của một hệ thống giáo dục đảm 
bảo sự phổ cập giáo dục cho người nghèo, gồm cả nữ cũng như nam. 
Nước và vệ sinh an toàn, giáo dục những thói quen vệ sinh đúng đắn 
như rửa tay và sử dụng xà phòng, có thể giảm đáng kể nhiều bệnh như 
tiêu chảy và các bệnh khác đã giết hàng triệu trẻ em mỗi năm. Chế độ 
dinh dưỡng có tác động tương hỗ với bệnh tật. Việc cung cấp không đủ 
tổng lượng calo và protein, thường là do sản lượng lương thực rất thấp 
của các gia đình nông dân, có thể làm cho nhiều người bị giảm khả 
năng miễn dịch, khiến cho họ rất dễ bị mắc bệnh và chịu các hậu quả 
của các bệnh truyền nhiễm. Thiếu hụt dinh dưỡng có thể gây ra những 
hậu quả tàn phá cho sự phát triển thể lực và trí tuệ. Các chuẩn mực văn 
hóa, đặc biệt sự bất bình đẳng trong quan hệ giữa nam giới và nữ giới 
có thể gây ra các điều kiện bệnh tật. Nguy cơ nhiễm AIDS của một cô 
gái trẻ chỉ có thể được giảm đi rất ít thông qua giáo dục về tình dục an 
toàn một khi cô gái còn dễ trở thành nhu cầu tình dục của những người 
đàn ông có quyền lực xã hội. Vì tất cả những nguyên nhân này , những 
cải thiện sức khoẻ cần được xem xét trong chương trình giảm đói 
nghèo toàn diện.  

Những cam kết toàn cầu để cải thiện sức khoẻ được nêu lên trong 
Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) được các nguyên thủ 
quốc gia thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỷ 2000.39 Các 
mục tiêu này tập trung vào giảm đói nghèo nói chung và một số mục 
tiêu sức khoẻ nói riêng, vì thế đã nêu chính xác sự liên quan giữa giảm 
đói nghèo toàn diện và đầu tư vào sức khoẻ.40 Các mục tiêu sức khoẻ 
MDG bao gồm: (1) giảm tử vong trẻ em 2 đến 3 lần trong giai đoạn từ 
1990 đến 2015; (2) giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ từ 3 đến 4 lần trong cùng 
thời kỳ; (3) kết thúc sự gia tăng HIV/AIDS và lây nhiễm của một số 
bệnh khác không muộn hơn năm 2015. Các sáng kiến quốc tế khác 
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gần đây như các chương trình Đẩy lùi sốt rét và Chặn đứng lao, đã bổ 
sung các mục tiêu cụ thể hơn để kiểm soát bệnh tật trong những lĩnh 
vực riêng biệt.41 

 Các MDG một phần thể hiện sự quan tâm nhân đạo, nhưng đó cũng 
là một sự đầu tư vào sức khoẻ và hạnh phúc người dân các nước giàu 
cũng như các nước nghèo. Bằng chứng rất rõ ràng: bệnh tật tạo ra sự 
bất ổn định ở các nước nghèo, điều này lại tác động đến các nước giàu. 
Tỉ lệ tử vong sơ sinh cao được xác định là một trong những dự báo 
chính của sự sụp đổ chính quyền (thông qua đảo chính, nội chiến, và 
những thay đổi chính quyền bất hợp pháp khác) trong những nghiên 
cứu gần đây về sự sụp đổ chính quyền trong thời kỳ 1960 đến 1964.42 

Hoa Kỳ đã can thiệp quân sự ở nhiều trong số các cuộc khủng hoảng 
này.43 Cùng với tư duy này, những nghiên cứu tình báo đã nhấn mạnh 
tầm quan trọng chiến lược kiểm soát các bệnh lây nhiễm trên toàn thế 
giới gồm cả AIDS.44 Tất nhiên, toàn bộ  hậu quả còn lớn hơn cả sự bất 
ổn định chính trị và xã hội ở các nước bị tác động bởi bệnh dịch: bệnh 
lây trong một địa phương có thể nhanh chóng vượt qua các biên giới 
quốc tế. Bản thân AIDS là một ví dụ thảm khốc nhất của một bệnh bắt 
nguồn ở một địa phương và nhanh chóng vượt qua các ranh giới châu 
lục và quốc gia để lan truyền tới phần còn lại của thế giới. Giả thiết có 
lý nhất hiện nay là AIDS bắt nguồn ở Tây Phi vào khoảng năm 1951, 
hay trước hoặc sau đó khoảng 15 năm.45 Sự bùng nổ bệnh cúm do một 
chủng virut dạng mới đã biến đổi có thể là ví dụ tiếp theo của một sát 
thủ trên toàn thế giới nơi mà sự phát hiện sớm và điều trị đúng có thể 
cứu một số lớn người ở các nước giàu cũng như các nước nghèo.46 
Bệnh lao kháng nhiều loại thuốc (MDR-TB) đang vượt qua biên giới từ 
các nước nghèo đến các nước giàu một cách tương tự.47 

 Trong mỗi xã hội những bệnh ảnh hưởng đến người nghèo cũng có 
ảnh hưởng đến cả người giàu – thông qua sự truyền nhiễm và sự bất ổn 
định xã hội. Một ví dụ nổi bật là hiệu quả của màn chống muỗi tẩm 
chất diệt côn trùng (ITNs) để ngăn ngừa bệnh sốt rét. Những số liệu 
thực tế chỉ ra rằng hiệu quả của những màn này sẽ được tăng lên bởi 
mức độ sử dụng cao của chúng ở một làng và người sử dụng màn cá 
nhân được bảo vệ nhiều hơn nếu những người khác cũng sử dụng 
màn.48 Đó là vì các màn ITN có tác dụng không chỉ ngăn muỗi đốt qua 
màn, mà còn (hay thậm chí chủ yếu) giảm sự lây nhiễm tiếp theo của 
những con muỗi đã tiếp xúc với chất diệt côn trùng ở trên màn, vì thế 
giảm khả năng xảy ra sốt rét trong cả làng đó. Người sử dụng màn có 
thể hãy còn bị muỗi đốt, nhưng con muỗi đó chắc chắn sẽ ít gây bệnh 
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hơn nếu những người khác trong làng cũng sử dụng màn ITN. Như 
vậy, những người giàu của một làng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc sử 
dụng màn ITN ở những gia đình nghèo. Có những ví dụ tương tự của 
sự “lây lan” hoặc “hiệu ứng quần chúng” đối với việc kiểm soát bệnh 
truyền nhiễm. Ví dụ, những ca bệnh lao không được điều trị trong 
những người nghèo sẽ dễ dàng lây truyền, và những ca điều trị kém dễ 
dàng phát triển thành lao kháng thuốc với những hậu quả kinh khủng 
cho những người khác trong xã hội. 

 Một ví dụ cuối cùng: Tỉ lệ tiêm chủng trong xã hội càng cao thì 
xác suất những người không tiêm chủng sẽ tránh được các bệnh truyền 
nhiễm cũng càng cao, một hiện tượng được biết như là miễn dịch bầy 
đàn. ảnh hưởng tích cực của tiêm chủng là rõ ràng nhất trong trường 
hợp tiêu diệt hoàn toàn bệnh đậu mùa. Ngày nay thế giới tiết kiệm 
hàng trăm triệu đô la từ các chương trình chủng đậu thường xuyên mà 
nay đã không cần thiết nữa vì bệnh này đã được quét sạch hoàn toàn. 
Để có được những khoản tiết kiệm này, mỗi ca bệnh đậu mùa cần phải 
được loại trừ và điều này phụ thuộc vào việc tiêm chủng cho những 
người nghèo nhất trong số những người nghèo. Điều đó yêu cầu những 
đầu tư của các nước giàu hơn. Những bằng chứng của Uỷ ban cũng 
thống nhất với nhiều nghiên cứu khác cho thấy rằng Các Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ giảm đói nghèo và sức khoẻ sẽ không thực hiện 
được nếu không có nỗ lực đồng bộ với mục đích mở rộng dịch vụ y tế 
tới những người nghèo của thế giới. Hàng chục nước hiện nay đang đi 
chệch hướng trong giảm tử vong trẻ em, tử vong bà mẹ, và ngăn chặn 
các bệnh dịch lớn. Theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (2001), 
62% dân số của các nước đang phát triển là ở các quốc gia “tụt hậu ở 
phía sau rất xa , hoặc đi chệch hướng” trong việc thực hiện các mục 
tiêu về tử vong sơ sinh và tử vong trẻ em.49 Các hệ thống y tế ở các 
nước nghèo hãy còn chưa sẵn sàng để thực hiện mục tiêu MDG, và sự 
trợ giúp của các nước giàu hãy còn chưa đủ. Thế giới đã đưa ra những 
cam kết long trọng để giải quyết khủng hoảng bệnh tật của người 
nghèo, nhưng những hành động đủ mạnh còn chưa được tiến hành. Với 
hàng triệu người đang chết, những cái chết bi thảm và vô nghĩa, và với 
những tổ chức toàn cầu đang chịu sức ép, mở rộng cuộc chiến chống 
lại bệnh tật là sống còn đối với tính hợp pháp của toàn cầu hoá. 
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Các kênh ảnh hưởng của bệnh tật đến  
phát triển kinh tế 
 
 

Có ba cách chủ yếu để bệnh tật cản trở thành quả và phát triển kinh 
tế.50 Cách thứ nhất được cho là trực tiếp hơn cả: bệnh tật “có thể tránh 
được” giảm số những năm sống khoẻ mạnh. Sự mất mát kinh tế đối với 
xã hội do những năm bị bệnh – do những tử vong sớm và tàn phế lâu 
dài – là rất lớn: hàng trăm tỉ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương một phần 
đáng kể thu nhập quốc dân của các nước thu nhập thấp. Do hậu quả 
của riêng đại dịch AIDS tăng trưởng kinh tế sẽ giảm vài phần trăm mỗi 
năm ở châu Phi, vì nhiều người đã bị đánh ngã ngay trong những năm 
làm việc đầu của họ. Cách thứ hai là ảnh hưởng của bệnh tật đối với 
những đầu tư của cha mẹ cho trẻ em. Những xã hội với tỉ lệ tử vong sơ 
sinh cao (trẻ chết dưới một tuổi) và tử vong trẻ em cao (trẻ chết dưới 5 
tuổi) có tỉ lệ sinh đẻ cao hơn, một phần để bù lại những tử vong thường 
xuyên của trẻ em. Một số lượng lớn trẻ em, ngược lại làm giảm giảm 
khả năng các gia đình nghèo đầu tư vào sức khoẻ và giáo dục cho mỗi 
đứa trẻ - quá trình được Gary Baker và các cộng sự mô tả như “sự đánh 
đổi số lượng – chất lượng” trong việc nuôi dạy trẻ em. Kênh thứ ba là 
những hậu quả trì trệ của bệnh tật đối với đầu tư kinh doanh và cơ sở 
hạ tầng, lớn hơn nhiều tác động lên năng suất từng người lao động. 
Những ngành công nghiệp, nông nghiệp, khai thác mỏ, sản xuất, và du 
lịch cũng như các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng bị xói mòn bởi tỷ lệ 
bệnh tật cao.Thêm vào đó các bệnh dịch và các bệnh địa phương cũng 
có thể làm xói mòn hợp tác xã hội và thậm chí sự ổn định chính trị và 
kinh tế vĩ mô.  

Thiệt hại trực tiếp đến phúc lợi cá nhân 
Con người mất lợi ích kinh tế do bệnh tật.  Khi các nhà kinh tế và các 
chuyên gia y tế công cộng thử tính một cách định lượng đối với thiệt 
hại về phúc lợi, họ thường chia nó thành ba phần: (1) giảm thu nhập do 
bệnh tật; (2) giảm tuổi thọ do bệnh tật; và (3) giảm cuộc sống tinh thần 
do bệnh tật, thường được gọi “nỗi đau và sự chịu đựng”, kể cả khi 
không có sự giảm thu nhập hoặc tuổi thọ.51 Sự giảm thu nhập có ít nhất 
4 thành phần : (i) chi phí điều trị y tế; (ii) thiệt hại về thu nhập lao 
động do ốm đau; (iii) thiệt hại về thu nhập lao động khi lớn do hoàn 
cảnh bệnh tật thời ấu thơ; và (iv) thiệt hại của những thu nhập tương lai 
do chết sớm. 
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Một mục tiêu của phân tích kinh tế là chuyển đổi những thiệt hại 
gây ra bởi bệnh tật này thành thuật ngữ đô la, nhằm đánh giá những 
ích lợi kinh tế có thể tích luỹ khi giảm gánh nặng bệnh tật. Tài liệu 
kinh tế học về giá trị của cuộc sống có một kết luận rất mạnh mẽ và 
nhất quán: giá trị của một năm sống mạnh khoẻ thêm được – nhờ chữa 
khỏi bệnh chẳng hạn – là giá trị hơn rất nhiều so với thu nhập kiếm 
được trong năm đó. Theo một số ước tính, mỗi năm sống có giá trị 
khoảng gấp 3 lần thu nhập hàng năm. Điều này phản ánh giá trị của 
thời gian được hưởng thụ ngoài hiệu quả tiêu thụ và sống lâu, khi 
không phải chịu nỗi đau gây ra bởi bệnh tật. Khi một người chết trẻ, 
những thiệt hại về kinh tế được tính bằng tổng của những mất mát gây 
ra trong mỗi năm của cuộc sống bị mất. Theo cách tính như vậy, cuộc 
sống bị mất ở độ tuổi 20 đôi khi được tính gấp 100 lần hoặc hơn thu 
nhập hàng năm bởi vì số năm bị mất là 40 hoặc nhiều hơn, và mỗi năm 
bị mất giá trị khoảng 3 lần thu nhập mỗi năm. Những đánh giá như vậy 
đã được sử dụng trong một vài phân tích kinh tế gần đây.52 

Bất kể những con số chính xác đến đâu, những tính toán này nhắc 
chúng ta một điều quan trọng. Khi chúng ta đánh giá cái giá của bệnh 
tật trong xã hội, chúng ta cần hỏi không chỉ bệnh tật ảnh hưởng như 
thế nào đến mức và sự tăng trưởng của GNP đầu người (ví dụ do giảm 
năng suất lao động của người công nhân) mà cả bệnh tật ảnh hưởng 
như thế nào đến tuổi thọ và thu nhập cả cuộc đời mà xã hội mất. Thậm 
chí nếu đại dịch AIDS không ảnh hưởng tới GNP đầu người, các hậu 
quả của nó do giảm tuổi thọ cũng đã là khủng khiếp về mặt kinh tế. 
Với tuổi thọ bình quân ở các nước bị ảnh hưởng nặng nề, giảm nhiều 
năm hoặc hàng chục năm, AIDS làm giảm thu nhập cuộc đời và lợi ích 
kinh tế một cách đáng kể. Chúng ta hãy minh họa thiệt hại của sốt rét 
và AIDS đối với châu Phi bằng cách sử dụng những khái niệm này. 
Chúng tôi nhân số năm cuộc sống bị mất vì bệnh tật với một số lần thu 
nhập đầu người để có ước lượng về thiệt hại kinh tế. Chẳng hạn, ở cận 
sa mạc Sahara, do sốt rét, khoảng 36 triệu năm của cuộc đời bị coi là 
mất đi bởi bệnh tật (DALY) năm 1999 trong tổng số dân 616 triệu 
người. Nếu mỗi DALY này được tính dè dặt là bằng thu nhập đầu 
người, tổng giá thành của sốt rét sẽ bằng 5,8% (= 36/616) của tổng thu 
nhập quốc dân của vùng này. Nếu thay vào đó chúng ta tính mỗi 
DALY là 3 lần thu nhập đầu người, tổng thiệt hại sẽ là 17,4% GNP (= 
5,8% x 3). Tương tự, với khoảng 72 triệu DALY do AIDS và giả thiết 
mỗi DALY tương đương với thu nhập bình quân đầu người, thiệt hại 
của những DALY này năm 1999 do AIDS sẽ là 11,7% (=72/616) của 
tổng sản phẩm quốc dân của cận Sahara. Nếu chúng ta tính mỗi DALY 
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là 3 lần thu nhập đầu người, thiệt hại sẽ là con số đáng kinh ngạc 
35,1% của GNP. Nhận xét rằng mỗi cái chết do AIDS được ước tính là 
tương đương 34,6 DALY năm 1999.53 Đó là vì những cái chết do AIDS 
thường xảy ra ở những người trưởng thành còn trẻ, cho nên mỗi cái 
chết tương đương với nhiều năm sống bị mất giữa tuổi chết và tuổi thọ 
trung bình.  

Lưu ý rằng những ước tính này không bao gồm hậu quả của bệnh 
tật đối với mức thu nhập bình quân hàng năm. Những ước tính kinh tế 
cho rằng trong thời gian ngắn, nền kinh tế với dân số không bị ảnh 
hưởng bởi sốt rét có tăng trưởng hàng năm nhanh hơn 1% so với nền 
kinh tế có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sốt rét cao, giữ nguyên các yếu tố 
tăng trưởng khác (như là mức thu nhập, việc học hành, chất lượng các 
cơ quan, và các chính sách tài chính). Vì hiệu quả tăng trưởng đó tích 
luỹ theo thời gian, những ước tính kinh tế cho rằng nền kinh tế bị ảnh 
hưởng bởi sốt rét sẽ có thu nhập đầu người bằng một nửa thu nhập 
đáng lẽ có nếu không bị ảnh hưởng bởi sốt rét. ở đây giữ nguyên 
những yếu tố tăng trưởng khác.54 Những ảnh hưởng này đối với mức 
thu nhập đầu người kết hợp với tuổi thọ ngắn hơn do sốt rét sẽ chỉ ra 
ảnh hưởng toàn diện của bệnh tật, và rõ ràng rằng hàng chục phần 
trăm của GNP đã bị mất vì bệnh sốt rét.  

Những hậu quả kinh tế của tình trạng bệnh tật đối với từng hộ gia 
đình có thể tăng lên đáng kể nếu những chi phí chữa bệnh buộc gia 
đình phải chi tiêu nhiều nguồn tài chính của họ cho chăm sóc sức khoẻ 
đến mức làm giảm tài sản của họ và họ bị nợ nần. Điều này có thể ném 
hộ gia đình vào sự nghèo khó mà họ không thể thoát ra được, giảm sút 
phúc lợi của mọi thành viên và thường cho cả các người thân của họ 
nữa. Uỷ ban đã tổng kết nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các gia đình 
nghèo hiếm khi được bảo hiểm với các bệnh nặng, vì thế họ thường 
phải bán tài sản của họ như là đất đai, trang trại và súc vật, hoặc phải 
cầm cố đất đai để duy trì chi tiêu tối thiểu khi phải đối mặt với những 
thu nhập bị mất do ốm và để trả tiền cho chi phí y tế cấp thiết. Việc 
mất những tài sản sản xuất có thể dẫn đến cái bẫy nghèo đói (nghĩa là 
nghèo đói dai dẳng) ở mức gia đình thậm chí sau khi căn bệnh cấp tính 
đã chữa được, bởi những gia đình khánh kiệt sẽ có một thời gian khó 
khăn để đầu tư lại vốn cho những hoạt động sản xuất của họ. Gia đình 
nợ nần sẽ thiếu vốn sản xuất để thực hiện những đầu tư ngắn hạn (ví 
dụ giống, phân bón) để sản xuất một sản lượng đáng kể để trả nợ cũng 
như không có khả năng vay do thu nhập ít ỏi trong tương lai. Sự nghèo 
đói đồng thời cũng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh tật ban đầu.55 
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Những hậu quả cho cả vòng đời 

Mặc dù hầu hết các nghiên cứu về gánh nặng kinh tế của bệnh tật chỉ 
xem xét những chi phí liên quan trực tiếp đến một giai đoạn bệnh tật 
(và với tử vong sớm), các bệnh tật sớm trong cuộc đời, tuy không gây 
tử vong có thể có hậu quả xấu trong toàn bộ vòng đời. Bệnh tật ở tuổi 
sơ sinh và của thai nhi có thể liên quan đến hậu quả sau này, gồm cả 
những tật nguyền về thể chất và tinh thần.56 Giáo dục được công nhận 
rộng rãi là chìa khoá cho sự phát triển kinh tế, nhưng nhiều người 
không đánh giá được tầm quan trọng của sức khoẻ trẻ em đối với 
những thành quả giáo dục. Sức khoẻ kém giảm trực tiếp năng lực nhận 
thức và ảnh hưởng gián tiếp việc đi học do sự vắng mặt, sự kém chú ý 
khi nghe giảng và việc bỏ học sớm. 

Những hậu quả lâu dài của bệnh tật giai đoạn sớm ít được đánh giá 
song nó rất to lớn. Một số là ảnh hưởng sinh học: bệnh tật sớm cản trở 
sự phát triển thể chất và nhận thức, sự phát triển này sẽ giảm năng suất 
lao động kinh tế của người lớn, một số ảnh hưởng khác cũng là kinh tế 
vì khả năng nhận thức suy giảm dẫn đến bỏ học sớm. Cho nên cá nhân 
sẽ mang gánh nặng kép suốt cuộc đời do khả năng nhận thức kém 
cộng với thiếu thốn thành quả giáo dục. Một số bằng chứng gián tiếp 
cho thấy rằng hậu quả kinh tế của bệnh tật trẻ em và thiếu ăn là vô 
cùng to lớn, lớn hơn nhiều so với người ta thường nghĩ. Những nghiên 
cứu ở nhiều nước đang phát triển cho thấy chiều cao của người lớn liên 
quan chặt chẽ tới thu nhập của họ (xem hình 2 trong trường hợp của 
Brazil). Chiều cao của người lớn phản ánh dinh dưỡng trẻ em và bệnh 
tật chúng đã mắc. Những trẻ em nhiều lần bị bệnh truyền nhiễm và 
không đủ ăn dễ có chiều cao thấp khi trưởng thành. Sự tương ứng của 
chiều cao với thu nhập vì thế là một chỉ số rõ ràng một cách kinh ngạc 
về ảnh hưởng của sức khoẻ và dinh dưỡng trẻ em đến năng suất lao 
động cả cuộc đời. 

Hình 2. Brazil: Chiều cao và tiền lương 
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Một trong số những hậu quả nặng nề nhất của sức khoẻ kém là nó 
cản trở kết quả giáo dục, thông qua ảnh hưởng đến khả năng nhận thức 
và ảnh hưởng đến việc đi học. Balas cùng cộng sự (1986) và Pollitt 
(1997;2001) đã tổng kết những nghiên cứu về mối liên hệ giữa dinh 
dưỡng và sự phát triển trí não của trẻ em. Trong hầu hết những nghiên 
cứu này, sự thiếu hụt các dưỡng chất quan trọng (sắt, vitamin A) liên 
quan tới sự giảm sút khả năng nhận thức. Tương tự, Bhargava (1997) 
đã phân tích một nghiên cứu toàn diện về trẻ em đi học ở Tanzania và 
thấy rằng sức khoẻ và dinh dưỡng là những dự báo quan trọng về thành 
quả giáo dục và nhận thức. Ông cũng kết luận rằng việc loại bỏ ký 
sinh trùng đường ruột như giun móc và sán máng là quan trọng đối với 
sự phát triển của trẻ em. Nghiên cứu thử nghiệm của Kremer và 
Miguel (1999) cũng có kết luận tương tự về tẩy giun. Trong những 
nghiên cứu ngẫu nhiên về điều trị học sinh tẩy giun móc, giun tròn và 
sán máng, trẻ em trong các trường được tẩy giun có tỉ lệ đi học cao 
hơn đáng kể so với trẻ em trong các trường không có chương trình này. 
Thật thú vị là trẻ không chữa trị trong các trường được chữa trị đến lớp 
thường xuyên hơn cho thấy hiệu ứng lây lan của việc đi học từ những 
trẻ được chữa trị tới những trẻ không được chữa trị (ví dụ, thông qua 
các chuẩn mực xã hội). 

Những tài liệu về cái giá-của-bệnh tật có lẽ đã nêu rất không đầy đủ 
những thiệt hại của các bệnh kinh niên không gây tử vong vào mọi giai 
đoạn của cuộc đời. Những người mạnh khoẻ hơn sẽ nhiệt tình và hăng 
hái về thể chất và tinh thần, sẽ làm việc hiệu quả hơn và sẽ có đồng 
lương cao hơn. Sự hiệu quả trong công việc của họ làm cho các công 
ty có lợi nhuận hơn, và lực lượng lao động mạnh khoẻ là yếu tố quan 
trọng để hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Họ cũng ít khi nghỉ việc vì bệnh 
tật (hoặc bệnh tật trong gia đình họ) và trở nên hiệu quả hơn trong 
công việc. Sự hiệu quả này là đặc biệt lớn ở các nước đang phát triển, 
nơi có một tỷ lệ lớn nhân công lao động đơn giản. ở Idonesia chẳng 
hạn, những người thiếu máu có năng suất kém hơn 20% những người 
không bị thiếu máu. Khi những người bị bệnh thiếu máu được điều trị 
bằng sắt, năng suất lao động của họ tăng lên gần bằng của những 
người không bị thiếu máu.57 Cũng có mối quan hệ giữa sức khoẻ ban 
đầu và thành công trong giáo dục đã được nhắc đến ở mục trước. 
Những trẻ em khoẻ mạnh có khả năng học tốt hơn và trở thành những 
người trưởng thành được giáo dục tốt hơn và kiếm được nhiều tiền 
hơn. ở một gia đình mạnh khoẻ, giáo dục trẻ em ít khi bị gián đoạn vì 
sức khỏe của chúng hoặc của những thành viên trong gia đình. Tầm 
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quan trọng của bệnh giun móc đã được chỉ ra ở một trong những 
trường hợp rất lâu rồi, về việc sức khoẻ kém ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động. Phần lớn sự phát triển kinh tế thời kỳ đầu của miền Nam 
nước Mỹ đã gắn với sự loại bỏ giun móc và sự thiếu máu đi kèm theo 
nó. Ettling (1981) đã mô tả một cách rõ ràng những ảnh hưởng và hậu 
quả của “mầm mống của sự lười” là nguyên nhân của năng suất thấp. 

Hậu quả của bệnh tật qua các thế hệ 
Bệnh tật của một người trong gia đình có thể gây ra những hậu quả 
nghiêm trọng cho các thành viên khác của gia đình, đặc biệt là trẻ em. 
Một bệnh người lớn có thể làm cho sức khoẻ kém, thậm chí gây ra cái 
chết của một đứa trẻ trước đó mạnh khoẻ do sự giảm sút thu nhập gia 
đình và việc thiếu các chăm sóc. Bệnh tật hoặc cái chết của cha mẹ có 
thể buộc đứa trẻ bỏ học sớm, ví dụ để giúp đỡ gia đình. Bệnh tật của 
người lớn cũng giảm sự truyền đạt kiến thức từ người lớn đến trẻ em. 
Những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi AIDS ở châu Phi báo cáo rằng 
những đứa trẻ mồ côi bây giờ lớn lên thiếu kiến thức làm nông nghiệp 
tại địa phương. 

Một trong những thiệt hại lớn nhất, và ít được công nhận nhất của tỉ 
lệ tử vong sơ sinh và tử vong trẻ em cao là tác động thông qua nhân 
khẩu học. Những gia đình nghèo bù đắp những cái chết của trẻ em 
bằng cách sinh nhiều con. Tính logic ở đây rõ ràng một cách đau đớn. 
Cha mẹ có thể quyết định có tới sáu đứa con hoặc hơn chỉ cốt để tin 
tưởng rằng sẽ có ít nhất một đứa con trai (hoặc con gái, hoặc cả hai) sẽ 
sống được đến khi bố mẹ già. Song khi các gia đình nghèo có nhiều 
con như thế, như là ở phần lớn châu Phi ngày nay, gia đình chỉ có thể 
thực hiện được những đầu tư rất nhỏ cho giáo dục và sức khoẻ của mỗi 
đứa trẻ. Như vậy một gánh nặng bệnh tật lớn chuyển sang những gia 
đình đông con với sự đầu tư thấp về giáo dục và sức khoẻ cho mỗi đứa 
trẻ. Mặc dù tỉ lệ tử vong trẻ em cao không phải là nguyên nhân duy 
nhất của tỉ lệ sinh đẻ cao (sự bất bình đẳng nam nữ, sự thiếu thốn trong 
giáo dục và các cơ hội làm việc của các bà mẹ, các chuẩn mực văn hóa 
và một số yếu tố khác), sự giảm tỉ lệ tử vong có thể là sự khích lệ lớn 
để giảm sinh đẻ khi phối hợp với kế hoạch hoá gia đình, giáo dục, và 
sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào lực lượng lao động. 
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Hình 3. Mối liên hệ giữa tỉ lệ tử vong sơ sinh (trục X) và  
tổng tỉ lệ sinh đẻ (trục Y), 148 nước, 1995 

 

4.9335

-2.31455

-43.8486 e(imr95Ix)
121.351

coef=.04065342,se=.00184397.t=22.05

 

Minh chứng liên kết mức độ sinh đẻ với tỷ lệ tử vong sơ sinh (dưới 
1 tuổi) và tử vong trẻ em (dưới 5 tuổi) rất rõ ràng. Hình 3 là đồ thị cho 
148 nước năm 1995, chỉ ra sự tương ứng báo động của tỉ lệ sinh đẻ 
tổng thể (TFR, trục y) và tỉ lệ tử vong sơ sinh (IMR, trục x).58 Những 
nước có IMR nhỏ hơn 20 có TFR trung bình là 1,7 trẻ em. Những 
nước có IMR lớn hơn 100 có TFR trung bình là 6,2 trẻ em. Xác suất 
sống sót của trẻ em không là yếu tố duy nhất trong việc chuyển từ tỉ lệ 
sinh đẻ cao sang tỉ lệ sinh đẻ thấp, nhưng là một yếu tố quan trọng. Sự 
giáo dục người mẹ hiển nhiên là một yếu tố khác. Những người mẹ có 
giáo dục hơn không chỉ có sự kiểm soát lớn hơn đối với những lựa 
chọn sinh sản trong gia đình, mà họ cũng có khả năng kiếm nhiều tiền 
hơn ngoài xã hội, và vì thế có cơ hội lớn hơn là ở nhà để nuôi con. Sự 
sẵn có của các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, gồm cả phòng tránh thai 
và tư vấn gia đình cũng là một yếu tố quan trọng khác. Các chuẩn mực 
văn hóa cũng rất quan trọng khi có sự di cư về vùng thành thị.59 

Thật trớ trêu rằng tỉ lệ tử vong trẻ em cao có xu hướng gây ra tỉ lệ 
sinh đẻ cao trong các cặp vợ chồng nghèo. Nói chung, sinh đẻ nhiều 
hơn để bù đắp cho tỉ lệ tử vong cao, cũng chính là nguy cơ làm các gia 
đình trở nên nặng nề. Trong một minh hoạ bằng con số, các gia đình 
có tỉ lệ con sống sót là 75% chọn có 6 người con, trong đó trung bình 
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sống 4,5 người. Các gia đình có tỉ lệ con sống sót là 95% có 2 người 
con, trong đó trung bình sống 1,9 người. Các gia đình có tỉ lệ tử vong 
cao cuối cùng có tỉ lệ phát triển dân số cao hơn các gia đình có tỉ lệ tử 
vong thấp, điều này nghe có vẻ bất hợp lý. Nhưng điều này giúp chúng 
ta hiểu được một thực tế đáng ngạc nhiên là các nước có tỉ lệ tử vong 
sơ sinh cao có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao nhất trên thế giới, gây hậu 
quả lên môi trường vật chất, đến mức mà dân số tăng đang chen chúc 
trên những vùng đất trồng trọt sinh sống nhỏ nhoi. Sự liên hệ rõ ràng 
và mạnh mẽ giữa tỉ lệ tử vong sơ sinh và tỉ lệ tăng trưởng dân số chung 
thể hiện ở Hình 4. Việc giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh sẽ làm giảm tỉ lệ 
tăng trưởng dân số, hoặc không tăng nếu tính về lâu dài. Như đã nói ở 
trên, các chương trình kiểm soát bệnh tật cần phải được bổ sung bởi 
các chương trình y tế và giáo dục hiệu quả để đảm bảo rằng sự tiến tới 
tỉ lệ tử vong thấp hơn song hành với việc giảm tỉ lệ sinh đẻ càng nhanh 
càng tốt. 

Hình 4. Mối liên hệ giữa log(tỉ lệ tử vong sơ sinh) và tỉ lệ 
tăng trưởng dân số, 148 nước, 1995 

 

 
 

2.1483

-2.3517

2.00041
e(limr95lx)

l.67383

coef=.85216147,se=.06278833.t=13.57
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Các ảnh hưởng dân số tác động không chỉ ở mức độ gia đình 
(micro) mà cả ở mức độ kinh tế (macro). Khi tỉ lệ tử vong trẻ em giảm 
dẫn đến giảm tỉ lệ sinh đẻ, tăng trưởng dân số tổng thể có xu hướng 
giảm và tuổi thọ trung bình dân số có xu hướng tăng. Tỉ lệ trẻ phụ 
thuộc (số những người trẻ trong số những người lớn) cũng có xu hướng 
giảm. Những thay đổi nhân khẩu học này thúc đẩy tổng thu nhập quốc 
dân đầu người và tăng trưởng kinh tế (xem Bloom và Canning 2001). 
Tỉ lệ dân số ở tuổi làm việc tăng sẽ làm tăng GNP đầu người.60 Phần 
dân số ở độ tuổi có tỉ lệ tiết kiệm cao tăng lên, nên tỉ lệ tiết kiệm tổng 
thể của nền kinh tế có xu hướng tăng. Tuổi thọ của mỗi người tăng lên 
có xu hướng làm tăng tỉ lệ tiết kiệm tính theo tuổi. Những ảnh hưởng 
này, giống như những ảnh hưởng khác mà chúng tôi đang xem xét, là 
hiển nhiên ở mô hình tiết kiệm của nhiều nước, mặc dù khó đánh giá 
chính xác biên độ của ảnh hưởng vì có nhiều biến số. 

Bệnh tật và những hậu quả xã hội 
Bệnh tật gây ra những thiệt hại đối với xã hội ở ngoài phạm vi những 
thiệt hại đối với các cá nhân và các gia đình. Chẳng hạn gánh nặng 
bệnh tật nặng nề tạo ra sự quay vòng cao của lực lượng lao động và 
làm giảm lợi nhuận của các xí nghiệp ngoài những ảnh hưởng trực tiếp 
đối với năng suất lao động của người công nhân.61 Các bệnh như sốt 
rét tạo ra nguy cơ cho những người di chuyển đến một nơi nào đó, và 
vì thế cản trở du lịch, ngăn cản những đầu tư sinh lợi khác hoặc cản trở 
việc sử dụng kinh tế hiệu quả đất trồng và các tài nguyên thiên nhiên 
khác. Nhiều bệnh ký sinh trùng nhiệt đới khác (ví dụ giun chỉ u, sán 
máng và trùng mũi khoan) làm cho một số vùng nhiệt đới nhất định 
không sống được hoặc cực kỳ không hấp dẫn cho một số dạng định cư 
hoặc nuôi trồng nhất định. Việc mắc bệnh tật nhiều trong lực lượng lao 
động của các hãng cũng gây ra sự quay vòng công nhân rất cao và 
nghỉ việc làm giảm lợi nhuận, đó là chưa kể các ảnh hưởng của các 
hoàn cảnh bệnh tật cá nhân. Trung bình các hãng cần thuê và đào tạo 
hơn một công nhân cho mỗi vị trí để bù đắp cho sự quay vòng cao. 
Nhiều hãng đã cắt giảm những đầu tư ở vùng Nam châu Phi bởi vì 
bệnh dịch AIDS quá nặng nề, dẫn đến khả năng phải quay vòng công 
nhân rất cao. 

Ví dụ cổ điển của bệnh tật cản trở một đầu tư quan trọng là việc xây 
dựng kênh đào Panama. Người ta ước tính rằng 10 đến 20 nghìn người 
đã chết chỉ do rốt rét và sốt vàng da trong những năm đầu tiên của dự 
án từ 1882 đến 1888, và điều đó có lẽ là nguyên nhân chính của thất 
bại của Lesseps để lặp lại thành công của kênh Suez ở châu Mỹ. Thiệt 
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hại của dự án này là khoảng 30 triệu đô la và hàng thập kỷ chậm chÔ 
trong việc hoàn thành kênh này. Kinh nghiệm có được của William 
Gorgas  trong việc kiểm soát những bệnh tật này ở Havana, được áp 
dụng ở Panama, đã là một trong những yếu tố chính dẫn đến việc nước 
Mỹ hoàn thành thành công con kênh này vào năm 1914 (Jones 1990). 
Những vấn đề tương tự trong việc kiểm soát bệnh tật ngày nay tiếp tục 
cản trở những đầu tư trong khai thác, du lịch và nông nghiệp. Một số 
bằng chứng thực tế cho thấy sự giảm mạnh bệnh sốt rét ở một số vùng 
cận nhiệt đới vào những năm 1940 và 1950 (như các nước Nam Âu, Hi 
Lạp, ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha) đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đối 
với tăng trưởng kinh tế chủ yếu do thúc đẩy du lịch và đầu tư nước 
ngoài trực tiếp.62 Những lợi ích này vượt xa những chi phí chữa bệnh 
trực tiếp như được tính trong nghiên cứu về thiệt hại cuả bệnh tật. 

Những nguy cơ đối với các xí nghiệp vì bệnh AIDS ở Nam châu Phi 
có vẻ như gây ra những tổn thất rất lớn tương tự cho đầu tư trong vùng 
này. Một phần của năng suất lao động của xí nghiệp là do công việc 
theo nhóm có được bởi những mối quan hệ làm việc bền vững giữa các 
thành  viên chủ chốt của nhóm. Việc quay vòng nhân viên nhiều do 
AIDS làm các hãng thường xuyên phải đối mặt với sự tan vỡ các nhóm 
làm việc và chịu những thiệt hại nặng nề để sắp xếp và đào tạo lại công 
nhân. Những thiệt hại do quay vòng như thế là gánh nặng trực tiếp cho 
lợi nhuận của xí nghiệp, ngoài những hậu quả từ năng suất lao động 
của người công nhân. Tạp chí Economist đã đưa ra ví dụ một hãng đa 
quốc gia ở Nam Phi thuê ba công nhân cho mỗi vị trí lành nghề để 
đảm bảo rằng sự thay thế luôn sẵn sàng khi người công nhân được đào 
tạo bị chết.63 Có một giai thoại về các xí nghiệp giảm đầu tư của họ ở 
miền Nam châu Phi chỉ vì AIDS. 

Với xu hướng tương tự, khi một tỉ lệ đáng kể các cá nhân của cộng 
đồng bị bệnh, cả cộng đồng bị ảnh hưởng liên đới, ngân sách địa 
phương có thể phải dùng vào việc chăm sóc người ốm, vì thế giảm số 
tiền dành cho các dịch vụ xã hội khác. Mức độ tin tưởng trong cộng 
đồng có thể giảm, đặc biệt nếu bệnh tật được lý giải như là lời nguyền 
rủa, hoặc như là sự đầu độc hoặc phép ma thuật, như là thường được 
nhắc đến ở nhiều vùng của châu Phi khi bị AIDS. Những người công 
nhân lành nghề có thể bỏ đi hoặc chết khiến cho cộng đồng thiếu sự 
chỉ đạo kỹ thuật và kinh doanh cần thiết. Đạo đức xã hội có thể giảm 
sút. Một số lớn trẻ mồ côi hậu quả của AIDS có thể làm khó khăn 
thêm các hoạt động cứu trợ xã hội. Tỉ lệ tiết kiệm gia đình chắc sẽ 
giảm, và cùng với đó tỉ lệ tích luỹ vốn của toàn xã hội. Thậm chí thời 
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gian và chi phí trực tiếp cho những lần thăm nom và tang lễ thường 
xuyên có thể có hậu quả đáng kể đối với kinh tế địa phương, một hiện 
tượng hiển nhiên ở một số nước Nam châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi HIV/AIDS. 

Gánh nặng bệnh tật nặng nề ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia 
cũng giống như nó ảnh hưởng đến ngân sách gia đình. Hệ thống chăm 
sóc sức khoẻ bị quá tải và đòi hỏi nhiều nguồn tài chính hơn gồm cả 
những nguồn tài trợ mà lẽ ra để  phục vụ cho những nhu cầu khác. Thu 
nhập từ thuế của chính phủ bị giảm đến mức hoạt động kinh tế bị giảm 
(cũng như khi ngành du lịch bị giảm hoặc sản lượng các xí nghiệp bị 
sút kém do những nguyên nhân khác). Sự kết hợp của nhu cầu ngân 
sách tăng trong khi nguồn thu ngân sách giảm  dẫn đến những thiếu 
hụt ngân sách đáng kể, làm mất ổn định nền kinh tế vĩ mô, điều này 
tiếp tục gây ra những hậu quả có hại cho nền kinh tế. 

 

Tình hình bệnh dịch ở các nước thu nhập thấp 

Sức khoẻ người dân của các nước đang phát triển trong những thập kỷ 
gần đây là một câu chuyện gồm tin tốt, tin xấu và tin rất xấu. Tin tốt là 
ở chỗ hầu hết các vùng thuộc thế giới đang phát triển, từ  nửa sau của 
thế kỷ 20,  cho thấy sự cải thiện chưa từng có trong y tế công cộng 
toàn cầu. Trong khoảng từ năm 1960 đến 1965, tuổi thọ ở các nước thu 
nhập thấp tăng lên 22 năm so với 8 năm ở các nước phát triển. Bình 
quân toàn cầu, tỉ lệ tử vong dưới 5 tuổi giảm từ 150 trên 1000 ca sinh, 
trong những năm 1950, xuống còn 40 trên 1000 ca sinh trong những 
năm 1990, với sự giảm rõ rệt sau mỗi thập kỷ. Sự tiến bộ này không 
phải tự nó xảy ra như là kết quả tự nhiên của phát triển kinh tế. Chúng 
thực ra phản ánh sức mạnh của chăm sóc y tế và các đầu tư liên quan. 
Trong vòng ba thập kỷ qua, các chiến dịch tiêm chủng khác nhau và 
các chiến lược cứu trợ trẻ em chống lại các bệnh truyền nhiễm, đã tăng 
số trẻ em được bảo vệ lên hàng triệu người. Sự tử vong cũng giảm 
trong số những người lớn không hút thuốc. Cả hai thành quả này đã 
được trợ giúp bởi các yếu tố khác gồm cả sự tăng cường giáo dục. Vì 
vậy những thành quả này chỉ ra sự hiệu quả của những đầu tư có mục 
đích rõ ràng vào y tế và báo trước điều gì cần được thực hiện tiếp theo. 

Tin xấu là mặc dù có những thành quả ấn tượng này, gánh nặng 
tổng thể của các bệnh có thể phòng ngừa được ở các nước đang phát 
triển hãy còn rất lớn, với những thiệt hại kinh tế và con người to lớn. 
Như ta thấy ở bảng 1, tuổi thọ ở 48 nước ít phát triển nhất chỉ là 51 
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năm so với 78 năm ở các nước thu nhập cao.64  Tỉ lệ tử vong sơ sinh là 
100 trên 1000 ca sinh ở các nước ít phát triển nhất, so với chỉ 6 ca tử 
vong ở các nước thu nhập cao. Theo ước tính năm 1998 của WHO, các 
bệnh truyền nhiễm là sát thủ số một đối với trẻ em cũng như người 
lớn. Chúng chiếm tới 13,3 triệu tử vong toàn thế giới trong số gần 54 
triệu tử vong. Năm 1998 có tới 45% tử vong ở châu Phi và Đông Nam 
¸ được cho là vì bệnh truyền nhiễm, trong khi 48% số tử vong sớm 
trên toàn thế giới (dưới 45 tuổi) được cho là có nguyên nhân truyền 
nhiễm. Đối với các nước thu nhập trung bình và thấp gộp lại, gần một 
phần ba tử vong là do các bệnh truyền nhiễm, bệnh bà mẹ và trẻ em, 
và thiếu hụt dinh dưỡng có thể phòng ngừa được và / hoặc có thể chữa 
trị được. Số tử vong do các bệnh này chỉ trong một năm đã đáng giật 
mình : 16 triệu tử vong, chỉ do một nhóm bệnh nhất định  nhưng hậu 
quả khôn lường. Những can thiệp hiệu quả vẫn có để giảm tử vong do 
mỗi bệnh này, nhưng những can thiệp này không tới được hàng trăm 
triệu người một cách đáng tin cậy. Nếu chúng ta chỉ xem xét trường 
hợp các bệnh phòng ngừa được bằng tiêm chủng, Liên minh vắc xin và 
tiêm chủng toàn cầu (GAVI) ước tính rằng toàn thế giới có khoảng 2,9 
triệu tử vong mỗi năm do các bệnh có thể phòng ngừa bằng tiêm 
chủng, với một tỉ lệ rất lớn là ở các nước đang phát triển. 65 

Bảng 6. Đại dịch AIDS, các vùng lựa chọn, cuối 1999 (000s) 

Khu vực Số người 
sống với 
HIV/AIDS, 
cuối 1999 

Tử vong 
do 
AIDS, 
1999 

Trẻ mồ 
côi do 
AIDS, 
1999 

Tỉ lệ mắc 
bệnh người 
lớn (%), cuối 
1999 

Toàn cầu 34.300 2.800 13.200 1,07 
Cận Sahara châu Phi 24.500 2.200 12.100 8,57 
Đông Nam á và Thái Bình 
Dương 

530 18 5 0,06 

Nam và Đông Nam châu ¸ 5.600 460 850 0,54 

Đông Âu và Trung ¸ 420 8 15 0,21 
Nam Phi và Trung Đông 220 13 15 0,12 
Tây Âu 520 7 9 0,23 
Nam Mỹ 900 20 70 0,58 
Carribe 360 30 85 2,11 

Nguồn: UNAIDS, Báo cáo đại dịch HIV/AIDS toàn cầu, tháng 6, 2000. 
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Tin rất xấu là chỉ một loại vi rút mới, vi rút suy giảm miễn dịch con 
người (HIV) gây ra bệnh AIDS đã đẩy cả một thế hệ ở phần lớn cận sa 
mạc Sahara ở châu Phi và một số vùng khác của thế giới vào một đại 
dịch tàn phá nhất trong lịch sử hiện đại. Những ca nhiễm HIV đầu tiên 
được xác định vào đầu những năm 1980, giả thiết rằng những vi rút 
này đã truyền từ vi rút động vật dưới dạng biến dị vào con người vài 
thập kỷ trước. Nhưng chỉ sau 20 năm HIV/AIDS đã gây ra khoảng 22 
triệu tử vong (gồm cả 2,8 triệu trong năm 1999), gây ra sự thiệt hại về 
người không kể xiết, và lây nhiễm tổng cộng 58 triệu người, trong số 
đó 36 triệu hãy còn sống. (Bảng 6, với số liệu cuối năm 1999, cho thấy 
34,3 triệu người bị nhiễm). Hầu hết những người này sẽ chết sớm vì 
những diễn biến của AIDS, mặc dù cuộc sống của họ có thể được kéo 
dài đáng kể nhờ những phác đồ chữa trị hiện nay, và thậm chí chữa 
khỏi AIDS nếu các công nghệ tiên tiến được phát triển thành công 
trong những năm tới. ở một số nước, điển hình ở Đông và Nam Phi, 
đại dịch này đã chuyển sang giai đoạn báo động, trong đó một phần tư 
hay hơn số người lớn bị nhiễm bệnh. ở nhiều vùng khác của thế giới, 
đặc biệt ở các vùng đông dân cư  ở châu á, đại dịch này đang ở giai 
đoạn đầu, đang đe doạ rằng hàng chục triệu người nữa sẽ mắc bệnh 
trong những năm tới nếu không đưa các chiến lược kiểm soát hiệu quả 
đã được xác định, vào qui mô rộng rãi và tích cực hơn. 

Triển vọng sức khoẻ của một tỉ người nghèo nhất có thể được cải 
thiện căn bản bằng cách nhằm vào một số tương đối nhỏ các bệnh và 
các điều kiện. Những mục tiêu đầu tiên là: 

HIV-AIDS 

sốt rét 

lao 

các bệnh bà mẹ và thai nhi 

các nguyên nhân tử vong trẻ em phổ biến gồm cả sởi, uốn ván, bạch 
hầu, viêm đường hô  hấp cấp, và bệnh tiêu chảy 

thiếu dinh dưỡng mà làm trầm trọng thêm những bệnh này 

các bệnh phòng được bằng vắc xin khác 

bệnh liên quan đến thuốc lá 

Những bệnh này không phải là các vấn đề sức khoẻ duy nhất ảnh 
hưởng đến người nghèo: họ mắc nhiễm những bệnh khác nữa như mọi 
người khác, ngoài những bệnh tập trung nhiều trong số họ. Tuy nhiên 
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những bệnh này là nguyên nhân của một tỉ lệ lớn những tử vong có thể 
tránh được của người nghèo, nơi mà chúng tôi khảo sát tử vong tránh 
được bằng cách so sánh tỉ lệ tử vong ở các nước nghèo với tỉ lệ tử vong 
của những người không hút thuốc ở các nước giàu trên cơ sở điều 
chỉnh theo tuôỉ.66 Vì thế chúng tôi tập trung vào những bệnh liên quan 
đến sự chênh lệch tử vong lớn nhất ở các nước nghèo so với các nước 
giàu, và thấy rằng những bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến người 
nghèo tại các nước thu nhập thấp. 

Khi chia số liệu thành ba nhóm tuổi, nghiên cứu cho thấy rằng tử 
vong tránh được là khoảng 87% của tổng tử vong trong số trẻ em dưới 
5 tuổi ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Trong số nam giới tuổi 
từ 5 tới 29, 60% của tổng tử vong được coi là có thể tránh được, trong 
khi đối với phụ nữ ở cùng độ tuổi, con số là 82%, mức độ cao hơn chủ 
yếu vì những nguy hiểm khi mang thai và sinh nở. Trong số phụ nữ từ 
30 đến 69, 51% tử vong có thể tránh được; Còn trong số đàn ông độ 
tuổi này tử vong tránh được giảm đi tới gần một nửa tổng tử vong là 
43%. 

Hiển nhiên rằng không phải tất cả tử vong “tránh được” xác định 
bằng cách này thực tế có thể tránh được trong thời gian sắp tới. Để làm 
điều đó cần ngay lập tức nâng cấp các hệ thống môi trường và sức 
khoẻ tới các tiêu chuẩn của các nước phát triển; Mặc dù quá trình này 
cần không chậm như nhiều người nghĩ mà có thể tăng tốc và chắc chắn 
cần tăng tốc, nó không thể nhanh một cách tuỳ tiện. Nhưng không phải 
là không có lý do để     đặt mức độ chăm sóc sức khoẻ này như là một 
khát vọng tối thượng. 

 
giải quyết gánh nặng bệnh tật 

Điều quan trọng là đã có những can thiệp hiệu quả để giảm tử vong 
liên quan đến mỗi bệnh này, mặc dù cũng cần tiếp tục nghiên cứu, 
phát triển để có những cách điều trị và phòng ngừa tốt hơn nữa cho các 
bệnh này. Một số trong những căn bệnh này thậm chí có thể dễ dàng 
bị loại bỏ; tất cả các bệnh này đều có thể kiểm soát được ở một mức 
độ nào đó, thường là lớn. Sự tiến bộ bị hạn chế không phải bởi quá 
nhiều lựa chọn, cũng không phải do không quan tâm tới những việc 
cần phải làm. Những vấn đề phức tạp và móc nối nhau thông thường 
của sự nghèo đói đều thực tế : người nghèo có thể thiếu hiểu biết để tự 
bảo vệ một cách đầy đủ và tìm đến những dịch vụ cần thiết; họ có thể 
thiếu sức mạnh để bảo vệ các quyền của họ; hay họ có thể thiếu thu 



 45 

nhập để sử dụng các dịch vụ. Cách tốt nhất tiến về phía trước là trên 
hai con đường. Một là đầu tư vào hệ thống y tế – xây dựng cho nó đủ 
vững mạnh, và có đủ kinh phí, và có sự ưu tiên đúng để cung cấp một 
số lượng khá nhỏ các can thiệp thiết yếu. Hai là bằng những bước bổ 
sung trong giáo dục và những tiến bộ về thể chế, như việc tham gia của 
cộng đồng, để người nghèo có thể sử dụng một cách hiệu quả và được 
khuyến khích tìm tới những can thiệp thiết yếu này. 

Tiến bộ lớn có thể và đã đạt được ở nhiều loại bệnh ở hầu hết các 
khu vực trên thế giới. Một tiến bộ dạng đặc biệt là khả năng chưa từng 
có trong lịch sử để tiến xa hơn trong việc kiểm soát một số bệnh tật 
đến mức loại trừ hay quét sạch chúng.67 Việc tiêu diệt bệnh đậu mùa 
cùng với việc bay lên mặt trăng là một bước tiến điển hình của tiến bộ 
của loài người. Với những người hoài nghi ngày nay, cần phải nhớ lại 
rằng nhiều người đã tin rằng việc tiêu diệt bệnh đậu mùa là không thể; 
Sự bỏ phiếu về việc thực hiện tiêu diệt bệnh đậu mùa tại Hội đồng Y tế 
Thế giới năm 1966 chỉ có hai phiếu thông qua!68 Bệnh bại liệt đã được 
giảm đến mức nó chỉ còn là một gánh nặng bệnh tật tối thiểu trên thế 
giới, rất dễ bị tiêu diệt trong một tương lai gần. Những sự tiêu diệt như 
vậy không chỉ là thành công lớn trong y tế công cộng: chúng thể hiện 
sự tiết kiệm vì các vắc xin không còn cần thiết nữa.69 Tương tự, việc 
loại bỏ bệnh sởi, vẫn còn là bệnh gây tử vong nhiều – 800.000 tử vong 
vào năm 1998 – không còn nằm ngoài khả năng đối với các khu vực 
rộng lớn nữa. Việc tiêu diệt hoàn toàn là có thể nếu lượng vắc xin cho 
toàn cầu được tạo ra. Malawi, một trong những nước nghèo nhất trên 
thế giới, nơi có 20% dân số không sử dụng dịch vụ y tế và dưới 50% 
sử dụng nước an toàn, gần đây đã có tỉ lệ tiêm phòng sởi thường kỳ ở 
mức độ cao và tiến hành vận động những ai bỏ lỡ những đợt thường 
kỳ. Năm 1999, không có ca tử vong trẻ em nào được báo cáo vì bệnh 
sởi ở Malawi, và chỉ có hai trường hợp được xác nhận nhiễm trên cả 
nước. Ngoài những chương trình nhằm loại trừ bệnh bại liệt và bệnh 
sởi, Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang tiến hành những bước đầu tiên, 
được sự ủng hộ to lớn của các nhà tài trợ từ ngành công nghiệp dược 
phẩm và sự ủng hộ từ các tổ chức phi chính phủ, nhằm loại trừ và tiêu 
diệt hoàn toàn bảy bệnh khác, hầu hết là những bệnh gây gánh nặng 
lớn nhất cho các nước nghèo: bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, giun 
guinea, bệnh phong, bạch hầu, uốn ván sơ sinh, rối loạn thiếu i ốt và 
bệnh mắt hột gây mù. 

Tiêm chủng không phải là phương tiện duy nhất để thành công. ở 
những nơi điều trị được thực hiện và giám sát trực tiếp, diễn tiến điều 
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trị ngắn (DOTS) cho bệnh lao đạt được tỉ lệ chữa khỏi tuyệt vời.70 Đối 
với bệnh sốt rét, việc đưa vào sử dụng các chất diệt côn trùng mới và 
cải thiện điều trị (tức là điều trị bệnh nhân bằng thuốc chữa sốt rét) có 
thể có một tác động đáng kể – ở phần lớn châu á và Mỹ La – tinh, tử 
vong do sốt rét đã giảm rất nhiều. Sự bùng phát trở lại gần đây của 
bệnh này mặc dù đáng lo ngại, cũng không bao giờ đe doạ các nước 
này như trong quá khứ. ở châu Phi, các dự án thử nghiệm sử dụng 
màn chống muỗi tẩm chất diệt côn trùng đã cho thấy có  hiệu quả cao 
trong việc giảm tỉ lệ tử vong khi sử dụng các màn chống muỗi này. 
Bệnh tiêu chảy có thể được giải quyết bằng cách phổ biến rộng rãi 
điều trị mất nước đường uống, cùng với cải thiện vệ sinh. Những can 
thiệp như thế có vai trò đáng kể đối với giảm tử vong của bệnh này 
trong trẻ em : tử vong do bệnh tiêu chảy trên toàn thế giới đã giảm từ 
4,6 triệu một năm vào năm 1980 xuống còn 3,3 triệu một năm vào 
năm 1990, và xuống 1,5 triệu vào năm 1999. 

Một số nghiên cứu các thành công đối với các bệnh này gần đây 
được các cơ quan quốc tế hàng đầu về y tế thu thập để nhấn mạnh 
những thành công thực tế ở nhiều nước trên thế giới.71 Chúng gồm : 

HIV – AIDS 

Giảm tỉ lệ bị nhiễm HIV cao trong quân đội Thái Lan 

Sự tăng cường sử dụng bao cao su của những người hành nghề mại 
dâm và sự giảm bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ở Thái Lan 

Giảm tỉ lệ nhiễm bệnh HIV trong số những người 13 đến 19 tuổi ở 
Uganda 

Bệnh lao 

 Giảm các ca lao ở Peru do áp dụng DOTS 

 Giảm tỉ lệ tử vong do lao ở Trung quốc, ấn Độ, Nepal nhờ DOTS 

Sốt rét 

Giảm mạnh tử vong sốt rét ở Việt Nam nhờ điều trị tốt các ca 
nhiễm và sử dụng màn chống muỗi tẩm chất diệt muỗi 

Giảm xảy ra sốt rét ở Agiecbaigian nhờ phun thuốc diệt côn trùng, 
phòng bệnh, diệt bọ gậy, và cải thiện điều trị bằng thuốc. Giảm số 
ca sốt rét ở bờ biển Kenya nhờ màn tẩm chất diệt muỗi 
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Các bệnh trẻ em 

 Giảm tỉ lệ tử vong trẻ em ở Mêhico nhờ điều trị mất nước qua 
đường miệng 

Giảm tử vong do nhiễm trùng đường hô hấp ở Pakistan 

Giảm mạnh các ca và tử vong sởi ở Malawi nhờ tiêm chủng 

Giảm bệnh thiếu máu thông qua tẩy giun ở trường học ở Cộng hoà 
Liên bang Tanzania 

Giảm mạnh tỉ lệ tử vong trẻ em nhờ các chương trình cộng đồng ở 
Brazil. 

Các bệnh sản phụ và thai nhi 

Giảm tử vong bà mẹ nhờ đội ngũ đỡ đẻ lành nghề ở Srilanca 

Giảm lây truyền HIV từ mẹ sang con thông qua các thuốc chống  
retrovirus 

Giảm tử vong sản phụ và trẻ sơ sinh do vi trùng uốn ván nhờ tiêm 
chủng ở Bangladesh 

Các bệnh liên quan đến thuốc lá 

Giảm bán thuốc lá và tăng thu nhập từ thuế thông qua tăng thuế 
thuốc lá ở Nam Phi 

 Cấm hoàn toàn việc quảng cáo và khuyến khích thuốc lá ở Ba Lan, 
Nam Phi và Thái lan 

Dù rất ấn tượng, trong trường hợp tốt nhất những thành tựu này 
cũng chỉ là một nửa nhiệm vụ. Tuy có một kết quả ấn tượng là thế giới 
đã giảm tỉ lệ tử vong trẻ em từ 150 trên 1000 xuống 40 trên 1000 cũng 
phải nhận thấy rằng ở châu Phi tỉ lệ tử vong này hãy còn là 150 trên 
1000 , và rằng ở một vài nước châu Phi, do HIV/AIDS tỉ lệ tử vong này 
lại tăng chứ không giảm. Điều lo ngại là tình hình không chỉ là một sự 
tiến bộ không đầy đủ , mà còn là khởi đầu của sự tụt lại. Những cải 
thiện trong sức khoẻ cộng đồng toàn thế giới đang bị chặn đứng, và 
đang bị đẩy ngược ở những vùng có tỉ lệ HIV/AIDS cao. Mặc dù tỉ lệ 
tử vong trẻ em toàn thế giới đã giảm trong mỗi thập kỷ kể từ những 
năm 1950, nó giảm với tốc độ cao hơn rất nhiều trong những năm 
1970 và những năm 1980 so với những năm 1990.  

ở một số nước nghèo nhất thế giới chi phí cho nhiều can thiệp thiết 
yếu lại giảm, chứ không tăng. ở nhiều nước, phần trăm các ca sinh nở 
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được thực hiện bởi các bà đỡ hoặc các bác sỹ được đào tạo cũng giảm. 
Mặc dù tiêm chủng có tầm quan trọng đối với sự sống còn của trẻ em, 
mức độ tiêm chủng trẻ em dừng hoặc giảm ở nhiều nước nghèo trong 
những năm 1990, khiến cho hàng chục triệu trẻ em không được tiêm 
chủng. Kết quả là trẻ em ở các nước nghèo vẫn còn phải chịu 1,6 triệu 
tử vong mỗi năm vì sởi, uốn ván và ho gà, mặc dù những bệnh này hầu 
như đã được loại trừ ở các nước thu nhập cao. Việc phổ biến tốt các 
dịch vụ tiêm chủng có thể giảm đáng kể con số này như là được thấy ở 
nhiều nước, với những nỗ lực mạnh mẽ đã chống bệnh sởi thành công. 
Diện bao phủ của các vắc xin hiệu quả và giá trị khác, được sử dụng 
rộng rãi ở thế giới phát triển, thậm chí còn ít hơn ở các nước nghèo. 
Nhiều loại vắc xin được sử dụng thông thường ở các nước giàu (như 
viêm gan B và cúm do Haemophilus típ b, hoặc Hib) hiếm khi được 
đưa vào sử dụng ở một số nước thu nhập thấp. Ước tính rằng khoảng 
một phần tư trong số 1,8 triệu trẻ em đã chết vì viêm nhiễm cấp tính 
đường hô hấp dưới mỗi năm vì bị cúm do Haemophilus, và có lẽ một tỉ 
lệ tương đương bị mắc viêm phổi liên cầu, mà để đối phó với nó một 
loại vắc xin mới đã được đưa vào sử dụng ở các nước thu nhập cao. 

 Một trong những can thiệp y tế quan trọng nhất là sự chú ý nhiều 
hơn tới sức khoẻ sinh sản, không chỉ để kiềm chế sự lây lan các bệnh 
lây nhiễm qua đường tình dục (STI) như là HIV/AIDS mà còn để hạn 
chế sinh đẻ thông qua kế hoạch hoá gia đình gồm cả sử dụng các biện 
pháp phòng tránh thai.72 Nhiều trong số hầu hết những nơi mang gánh 
nặng bệnh tật trên trái đất có tỉ lệ tăng trưởng dân số rất cao, gây ra áp 
lực khổng lồ với những nước này và các triển vọng phát triển của họ.73 
Trong khi các nước thu nhập cao có tỉ lệ phát triển dân số dưới 1% mỗi 
năm (0,7% vào năm 1990-1998), các nước nghèo nhất có tỉ lệ phát 
triển dân số khoảng 2% mỗi năm (2,0% thời kỳ 1990-1998), hoặc 
2,6% ngoại trừ Trung Quốc và ấn Độ. Mặc dù chúng tôi không ước 
tính chi phí cho nhu cầu tăng lên của các dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình và sự cung cấp đầy đủ các phương tiện tránh thai, có thể thấy rõ 
sự thiếu hụt viện trợ ở đây cần được quan tâm, mặc dù nó chỉ đại diện 
một phần nhỏ trong tổng nhu cầu tài trợ.74 

 Nhiều người băn khoăn liệu việc giảm tỉ lệ tử vong ở các nước thu 
nhập thấp có làm trầm trọng áp lực dân số, khiến các nước phải đối 
mặt với những khó khăn tăng lên của nạn đói, thiếu đất, giảm sản 
lượng đầu người. Đây là câu hỏi đúng: nếu có nhiều người được cứu 
nhờ các can thiệp y tế hơn, họ được cứu cho loại cuộc sống nào? Thật 
may mắn, câu trả lời là lạc quan. Những can thiệp y tế, nếu được thực 
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hiện tốt, sẽ đóng góp để giảm tăng trưởng dân số, nhưng để cho điều 
này xảy ra cần phải kết hợp các can thiệp y tế với những nỗ lực mạnh 
mẽ để đưa ra các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và tăng việc sử dụng 
phòng tránh thai. Chúng tôi đã nhận thấy rằng những gia đình nghèo 
sẽ chọn để có ít con hơn (và để đầu tư nhiều hơn cho giáo dục và sức 
khoẻ của mỗi đứa trẻ) nếu họ tin tưởng rằng  con cái họ sẽ sống và nếu 
họ có phương tiện thực hiện kế hoạch hoá gia đình và phòng tránh thai. 
Với những chương trình kế hoạch hóa gia đình hiệu quả, sự không 
đồng bộ giữa tỉ lệ tử vong trẻ em giảm và tỉ lệ sinh đẻ giảm có thể rút 
ngắn đáng kể, hoặc thậm chí loại bỏ. Bangladesh và một số quốc gia 
Nam ấn Độ (đặc biệt là Tamil Nadu và Andha Pradesh) là những ví dụ 
cuả những nơi đã loại bỏ sự không đồng bộ giữa tỉ lệ tử vong giảm và 
tỉ lệ sinh đẻ giảm, nhờ đó cùng một lúc được hưởng sự cải thiện sức 
khoẻ và giảm mức tăng dân số.75 

 
Đại dịch AIDS 

Trong số các vấn đề sức khoẻ của những người nghèo nhất thế giới, đại 
dịch HIV/AIDS không nghi ngờ gì nữa là thảm hoạ lớn nhất. Đại dịch 
này đã tràn tới nhiều nước trên thế giới, và ở nhiều nước tình hình tồi 
tệ đi nhanh chóng. ở Nam và Tây Phi, sự lây nhiễm xảy ra ở mức độ 
chưa từng có so với bất cứ bệnh gây tử vong nhiều nào khác. Thiệt hại 
đã xảy ra ở những nước này và trong một thập kỷ tới, khả năng tử vong 
sẽ ở qui mô chưa từng thấy đối với bất cứ đại dịch nào xảy ra trước đó, 
làm cho đại dịch AIDS trở thành một thách thức đối với y tế trên qui 
mô toàn cầu. Ba triệu người đã chết vì AIDS trong năm 2000, trong số 
đó 2,4 triệu người ở cận Sahara. 12 triệu trẻ em ở châu Phi đã mồ côi 
do hậu quả của bệnh này và con số này có thể tăng lên con số đáng sợ 
là 40 triệu vào cuối thập kỷ này. Nếu các biện pháp kiềm chế hiệu quả 
hơn không được thực hiện, bệnh này sẽ tàn phá xã hội châu Phi và làm 
què quặt sự phát triển kinh tế ở châu Phi và những vùng có tỉ lệ bệnh 
cao khác. 

 Mặc dù HIV/AIDS là vấn đề toàn cầu, đại dịch này có vẻ rất khác 
nhau ở những nơi khác nhau. Gần ba phần tư số người bị HIV/AIDS là 
ở cận sa mạc Sahara. ở Đông và Nam Phi bệnh này đã lan truyền 
nhanh chóng và rộng rãi trong toàn dân. Tỉ lệ lây nhiễm HIV ở các 
bệnh nhân tại các bệnh viện sản đã tăng gấp đôi từ 18% đến 35% ở 
Bốt-xoa-na từ 1994 đến 1999,và ở Nam Phi tăng từ 3% dến 20% trong 
cùng thời gian này. ở Trung và Tây Phi từ 2 đến 10% số người lớn bị 
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mhiễm bệnh.  Sự lây nhiễm qua tình dục khác giới là nguồn chủ yếu 
của các ca bệnh mới ở Nam sa mạc Sahara, và phụ nữ bị nhiễm nhiều 
hơn nam giới. Sự bùng nổ lây nhiễm HIV xảy ra ở các nước thuộc Liên 
xô cũ chủ yếu truyền qua con đường tiêm chích ma tuý. Tất cả các 
nước có dịch AIDS nặng nề ở Nam và Đông á, ngoại trừ Campuchia, 
đều có đại dịch xuất hiện sớm và nhanh trong số những người tiêm 
chích ma tuý. Thêm vào đó, Campuchia, ấn Độ, Mianma và Thái Lan 
có những đại dịch lớn do lây truyền qua tình dục khác giới. Đại dịch ở 
Carribe cũng chủ yếu do tình dục khác giới, và là một trong những nơi 
có tỉ lệ lây nhiễm cao nhất, không kể khu vực cận Sahara. Toàn khu 
vực Nam Mỹ, tỉ lệ nhiễm HIV quốc gia khoảng 1% hoặc ít hơn, lây 
truyền chủ yếu qua đường tình dục đồng giới nam và tiêm chích ma 
tuý, ở ngoài khu vực cận Sahara, đàn ông bị mắc HIV/AIDS nhiều hơn 
phụ nữ. 

 Những nguyên nhân về sự khác nhau ở tỉ lệ mắc bệnh giữa các 
nước chưa hoàn toàn rõ ràng. Thời điểm khi đại dịch bắt đầu tất nhiên 
là một yếu tố cũng như các cách biến động, sinh hoạt tình dục,và có lẽ 
cả các biến thể vi rút nữa.76 Nam và Đông Phi có lẽ mang đặc trưng 
đặc biệt bởi một số người công nhân nam nhập cư và những hộ đến 
định cư, những hậu quả của việc phân biệt chủng tộc Apacthai, bạo lực 
địa phương, và các thói quen lao động của khu vực khai thác mỏ. 
Những hoàn cảnh này dễ gây ra tỉ lệ tiếp xúc tình dục cao với mại 
dâm. Tỉ lệ bệnh viêm nhiễm sinh dục cao và mức độ cắt bao qui đầu 
thấp có thể sẽ giúp giải thích tại sao tỉ lệ mắc bệnh cao nhất là ở Nam 
và Đông Phi, trái ngược với Tây Phi. Tuy vậy không một nước nào 
thoát khỏi đại dịch này. HIV đã lan truyền ở cả nước giàu và nghèo, và 
ở mỗi nước, cả người giàu và người nghèo.  

 Trong khi một vài nước đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tỉ lệ mắc bệnh 
rất cao, các nước khác, như Trung quốc và ấn độ còn đang ở giai đoạn 
đầu của đại dịch, cho nên những biện pháp kiềm chế kịp thời có thể 
ngăn chặn sự bùng nổ lây nhiễm. Bằng chứng, dù còn chưa đầy đủ, đã 
dự báo sự bùng nổ  thảm hoạ của lây nhiễm HIV ở cả Trung Quốc và 
ấn Độ, đe doạ hai nước đông dân nhất trên thế giới. Những thiệt hại do 
không hành động ở các nước này có thể dẫn đến hàng chục triệu tử 
vong, trong khi đó có thể ngăn chặn được thông qua các chính sách 
sáng suốt và hành động cấp bách ngay bây giờ. 

 Chìa khoá để kiểm soát và cuối cùng xoá bỏ đại dịch HIV/AIDS là 
ngăn chặn sự lan truyền vi rút. Về việc lây truyền vi rút qua đường tình 
dục, hình thức lây truyền chủ yếu nhất, có hai chiến lược : giảm số 
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lượng các bạn tình của những người đã nhiễm bệnh, một phần hi vọng 
thông qua tư vấn và xét nghiệm tự nguyện những người đã nhiễm HIV; 
giảm khả năng lây nhiễm qua đường tình dục giữa một người bị nhiễm 
và một người không bị nhiễm bằng cách dùng bao cao su. Do việc lây 
nhiễm còn gây ra do truyền máu, việc hạn chế dùng chung kim tiêm 
giữa những người tiêm chích, kiểm tra máu dùng để truyền và khử 
trùng dụng cụ tiêm trong việc truyền máu và trong các quá trình chăm 
sóc y tế là quan trọng sống còn. Đối với việc truyền từ mẹ sang con 
giữa sản phụ và thai nhi, việc dùng các liệu pháp chống vi rút đã chứng 
tỏ có hiệu quả. Việc phòng chống tất nhiên được sự trợ giúp to lớn nhờ 
sự phát triển các vắc xin chống HIV; thậm chí cả những vắc xin có 
hiệu quả tương đối thấp cũng có thể thay đổi một cách chủ yếu động 
lực của đại dịch. Việc phát triển các vắc xin hiệu quả do vậy được ưu 
tiên nghiên cứu nhiều nhất trong lĩnh vực HIV/AIDS. Tuy nhiên, chưa 
có vắc xin ngay, nên còn nhiều điều chúng ta cần làm để phòng chống 
sự lây lan của bệnh. 

 Những can thiệp phòng chống HIV có hiệu quả rõ ràng nhất là 
những can thiệp thay đổi tỉ lệ truyền nhiễm giữa các nhóm do tỉ lệ thay 
đổi bạn tình cao,dễ nhiễm bệnh, hay cả hai – và truyền vi rút sang 
những người khác. Mại dâm là một nhóm như vậy. Trên khắp thế giới 
đã có những thành công quan trọng thông qua các chương trình làm 
tăng việc sử dụng bao cao su giữa trong những người mại dâm, chủ 
yếu nhờ giáo dục bởi những người đồng nhóm. Trước tiên là ở Thái 
lan, và bây giờ ở Campuchia các nỗ lực để nhận dạng những khu vực 
có mại dâm, và sau đó tiến hành giáo dục đồng đẳng và điều trị các 
bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STI), đã làm giảm mạnh tỉ lệ 
nhiễm HIV không chỉ trong số mại dâm dễ bị nhiễm, mà trong cả dân 
chúng nói chung. Bang India của Tamil Nadu dường như đang có 
thành công tương tự. Những can thiệp với mại dâm có thể kết hợp với 
việc quản lý tốt hơn các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục làm tăng 
nguy cơ nhiễm. Những biện pháp điều trị đó dường như  có hiệu quả 
trong việc kiểm soát HIV, mặc dù các nghiên cứu khác nhau chỉ ra 
rằng cần nghiên cứu nhiều hơn về vấn đề này. Việc điều trị các bệnh 
lây nhiễm qua đường tình dục cũng cung cấp cơ hội tới các khách 
hàng mại dâm và những người đàn ông khác có nhiều hoạt động tình 
dục. Các mô hình nghiên cứu do Uỷ ban tiến hành gợi ý rằng sự kết 
hợp các chương trình giáo dục kỹ lưỡng cho mại dâm và các khách 
hàng của họ, kết hợp với các dịch vụ điều trị các bệnh lây nhiễm qua 
đường tình dục có thể giảm con số tử vong vì AIDS ở ấn Độ xuống 
hàng chục triệu.  
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Có một nhu cầu đáng nhấn mạnh là hướng tới thanh niên, đặc biệt 
là nhóm dễ bị nhiễm bệnh. Mặc dù có ít thông tin tin cậy về khả năng 
can thiệp hiệu quả với những người trẻ tuổi, một nghiên cứu ở Namibia 
(Shanton et al. 1998) đã gợi ý rằng các chương trình ở trường được 
thiết kế tốt có thể giúp tăng độ tuổi mà giới trẻ sinh hoạt tình dục lần 
đầu  cũng như khả năng họ sẽ sử dụng bao cao su. Đối với người lớn, 
giáo dục đồng đẳng ở nơi làm việc có thể dẫn đến những thay đổi quan 
trọng trong hành vi: một thí điểm ngẫu nhiên về cách can thiệp này ở 
Zimbabue cho thấy đã làm giảm 30% các trường hợp nhiễm HIV–1 
(Machekano 1998). 

Trong khi có nhiều dự án phòng chống HIV thành công được ghi 
lại, có rất ít ví dụ về chính sách thành công tác động tới hành vi trên 
phạm vi quốc gia. Khi những thành công đã đạt được trên phạm vi 
quốc gia như  việc giảm tỉ lệ nhiễm HIV ở Uganda hoặc giữ cho mức 
nhiễm thấp ở Senegal, sự cởi mở và thẳng thắn của lãnh đạo quốc gia 
đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia lẩn tránh 
vấn đề HIV/AIDS thay vì tiến hành những hoạt động chống lại căn 
bệnh này. Họ sợ phải công bố một căn bệnh chết người mà họ thiếu 
các nguồn ngân sách để đưa ra cách giải quyết nó. Sự ủng hộ đang 
tăng lên của các nhà tài trợ cho việc điều trị cũng có thể cho phép các 
chính trị gia nói một cách cởi mở hơn về việc phòng chống. Hơn nữa, 
việc lây truyền các vi rút đã động chạm tới vấn đề tình dục và những 
hành vi riêng tư nhất, và những hành vi bị bêu xấu nhất như việc tiêm 
chích ma tuý và tình dục đồng giới. Các nhà lãnh đạo chính trị thường 
miễn cưỡng đề cập đến vấn đề  này trước công chúng hoặc không tán 
thành các chính sách có hiệu quả cao, sợ rằng công chúng có thể hiểu 
đó là sự ủng hộ hành vi vô đạo đức xã hội (như việc thúc đẩy dùng bao 
cao su  trong mại dâm, hay dùng kim sạch đối với những người tiêm 
chích ma tuý). 

Lý do thứ hai thiếu thành công trong các chương trình quốc gia là 
sự hạn chế về khả năng, bao gồm cả việc thiếu nguồn nhân lực trong 
các tổ chức nhà nước và phi chính phủ,  một mặt phải thực hiện nhiều 
công việc lớn, phức tạp và các thay đổi khác nhau dưới sức ép của các 
nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế. Việc cố gắng làm quá nhiều việc bởi 
một số ít người có thể dẫn đến chất lượng thấp và hạn chế phổ biến 
sáng kiến. Các nguồn tài chính bổ sung là cực kỳ quan trọng để nâng 
cao khả năng, gồm cả việc đào tạo. Trong một thời gian ngắn, việc lựa 
chọn, xác định  ưu tiên và cấp tài chính cho mở rộng qui mô có tính 
chất quyết định, nếu chi phí, chất lượng, và tác động của những can 
thiệp đó được bảo đảm. 
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Đồng thời với việc nhấn mạnh phòng chống, chúng ta phải cung 
cấp sự điều trị hiệu quả  cho 36 triệu người bị nhiễm hiện nay, 95% 
trong số đó là ở các nước đang phát triển. Những người này sẽ chết 
sớm và chết đau đớn nếu họ không có những điều trị y tế thích hợp để 
có thể kéo dài tuổi thọ đáng kể. Nếu không điều trị họ sẽ để lại phía 
sau các gia đình đau thương, hàng chục triệu trẻ em mồ côi, và sự tàn 
phá kinh tế và xã hội ở những vùng có tỉ lệ mắc bệnh cao. Việc điều trị 
không chỉ cần thiết về mặt đạo đức, mà còn là một phần quan trọng 
của việc ổn định và phát triển kinh tế ở những vùng nhiễm bệnh trầm 
trọng trên thế giới. Điều trị đã trở nên hiện thực hơn, với việc giá của 
những thuốc thiết yếu giảm mạnh. Tổng chi phí điều trị hàng năm, bao 
gồm cả thuốc và các dịch vụ y tế, hiện khoảng từ 500 đến 1000 đô la 
mỗi năm ở vùng cận-Sahara châu Phi, xấp xỉ thu nhập bình quân hàng 
năm của một người công nhân ở tuổi thanh xuân. Điều này làm cho 
việc điều trị  có hiệu quả kinh tế như đã ở trên, thậm chí cả khi bản 
thân các cá nhân còn chưa thể đảm đương được chi phí này.77 

Các điều trị cho một số bệnh nhiễm trùng cơ hội (OI), góp phần gây 
tử vong cho HIV/AIDS, đã có sẵn từ giữa những năm 1980, kể cả một 
số biện pháp hiệu quả nhưng chi phí thấp, ở các khu vực các nước 
đang phát triển (đáng chú ý là kháng sinh chống bệnh lao phổi). Từ 
năm 1996, các trị liệu chống retrovirus hoạt tính cao (HAART), tác 
động trực tiếp lên vi rút, tăng tuổi thọ của người được điều trị lên 
nhiều. Tuy nhiên, chú ý rằng việc điều trị cho OI sẽ kéo dài cuộc sống 
một cách có ý nghĩa chỉ khi kết hợp với HAART. Đáng buồn là, do giá 
chi phí điều trị, chỉ một phần rất nhỏ những người ở các nước có thu 
nhập thấp được điều trị. Ước tính rằng, trong số 25 triệu người châu 
Phi bị nhiễm HIV, và 4 triệu người mắc bệnh liên quan đến HIV hàng 
năm, chỉ khoảng từ 10.000 đến 30.000 người được điều trị thuốc 
chống retrovirus, rất nhiều người trong số họ chắc chắn đang được 
điều trị không hiệu quả vì họ không có khả năng mua thuốc một cách 
thường xuyên. UNAIDS và Tổ chức y tế thế giới ước tính có thể bảo 
đảm chi phí cho khoảng 5 triệu người có thu  nhập thấp, phần lớn là ở 
châu Phi, đến cuối năm 2006. 

Do HIV biến đổi nhanh, việc sử dụng rộng rãi HAART chắc chắn 
dẫn đến việc gia tăng những chủng HIV kháng thuốc. Vì vậy, điều 
sống còn là các can thiệp HAART phải được chỉ đạo một cách  cẩn 
thận và cùng với các biện pháp y tế công cộng khác nhằm hạn chế tối 
đa xu hướng này. Một đề xuất rằng việc điều trị được giám sát trực 
tiếp trong kiểm soát lao phổi có thể áp dụng cho HAART, nhưng sự 
thử thách có thể khác về tính chất, vì HAART đòi hỏi sự gắn bó cả 
quãng đời. May mắn là sự phức tạp của điều trị HAART đang được 
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giảm đi đang kể, chẳng hạn bằng cách đóng gói kết hợp đầy đủ các 
thuốc kháng retro vi rút thành một viên uống hai lần mỗi ngày (ví dụ 
Trizivir). Do việc gần như không tránh khỏi sự kháng thuốc, sự cam 
kết dùng HAART sẽ đòi hỏi đưa vào sử dụng các thuốc mới theo thời 
gian, những thứ thuốc lý tưởng đòi hỏi những điều trị đơn giản hơn. 
Đặc biệt vì lo ngại kháng thuốc, và cả vì nhìn chung HAART còn là 
một điều trị phức tạp của một bệnh phức tạp, việc đưa HAART vào sử 
dụng ở những vùng thu nhập thấp cần được kèm theo nghiên cứu sâu 
rộng để thử tính hiệu quả của các phác đồ và các cách thay thế. Chúng 
tôi tin rằng ít nhất 5% và có thể hơn, của tổng quĩ tài trợ cho điều trị 
HIV/AIDS cần được dùng cho mục đích nghiên cứu sử dụng. 

Việc đưa điều trị vào các nước thu nhập thấp tất nhiên cần thực hiện 
cả theo hướng tăng cường phòng ngừa mặc dù chữa trị cần được xem 
xét trước hết trong khía cạnh y tế (nghĩa là kéo dài cuộc sống người 
bệnh) hơn là trong khía cạnh sức khoẻ công cộng (nghĩa là ngăn chặn 
sự lây nhiễm của vi rút). Các chương trình điều trị cần được thiết kế 
theo cách ảnh hưởng đến những nỗ lực phòng ngừa nữa. Ví dụ, sẽ là 
hợp lý đối với các chương trình viện trợ khi đề nghị tài trợ cho chữa trị 
chỉ có được khi liên kết với những chương trình phòng ngừa tích cực 
bởi vì cả hai đều cần thiết để chiến đấu chống đại dịch. Thứ hai, khả 
năng chữa trị sẽ tăng đáng kể số người đến tư vấn và xét nghiệm tự 
nguyện (VCT), một khi họ biết rằng họ sẽ được điều trị trong trường 
hợp kết quả dương tính. Người ta ước tính rằng chỉ có 5% người dân 
châu Phi nhiễm HIV hiện nay biết quyền lợi của họ. Con số này có thể 
tăng mạnh khi khả năng được chữa trị tăng lên. VCT hiệu quả có thể 
mang lại sự thay đổi hành vi của những người đã nhiễm bệnh mà hiện 
tại không hề biết về tình trạng của họ. Tất nhiên ưu điểm cần được cân 
bằng với sự rủi ro mà khả năng được chữa trị (và niềm tin ngây thơ 
rằng điều trị có thể chữa khỏi) có thể dẫn đến hành vi tình dục rủi ro 
hơn, gồm cả những người còn chưa bị nhiễm. Thứ ba, có thể xảy ra 
mặc dù chưa được khẳng định, những người đang được chữa trị sẽ trở 
nên ít gây lây nhiễm hơn vì số lượng vi rút trong cơ thể giảm.  

Chi phí cho việc phòng ngừa cũng như chữa trị là rất đắt. Chữa trị 
các nhiễm trùng cơ hội  đòi hỏi những nguồn đáng kể cùng với điều trị 
chống retrovirus. Chúng tôi ước tính rằng tổng chi phí chăm sóc AIDS 
có thể đạt 14 tỉ USD vào năm  2007 và khoảng 22 tỉ USD vào năm 
2015 được chia ba cho phòng ngừa, điều trị OI và liệu pháp chống 
retrovirus (xem bảng A2.2) Mức độ chi tiêu này sẽ cho phép khoảng 
hai phần ba số người nhiễm HIV ở các nước thu nhập thấp sẽ được chi 
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trả theo nhu cầu cho việc điều trị OI và liệu pháp kháng vi rút retro 
(xem bảng 7) Mặc dù vậy, số người thực sự được chăm sóc sẽ nhỏ hơn 
nhiều so với hai phần ba số người nhiễm HIV bởi vì liệu pháp kháng vi 
rút retro chỉ áp dụng cho những bệnh nhân mà khả năng miễn dịch của 
họ (ví dụ: lượng vi rút và CD 4) vượt quá một ngưỡng lâm sàng nhất 
định, và điều trị OI tất nhiên sẽ phụ thuộc cả những điều kiện riêng 
biệt của người bệnh nữa. Chúng tôi cho rằng Quĩ toàn cầu chốngAIDS, 
lao và sốt rét (GFATM) sẽ chi trả một phần cho việc kiềm chế HIV ở 
các nước thu nhập thấp. Đặc biệt, chúng tôi đề nghị rằng GFATM cần 
tài trợ mỗi năm khoảng 8 tỉ USD cho đến năm 2007 và khoảng 12 tỉ 
cho đến năm  2015 với sự cân bằng nhu cầu được đáp ứng nhờ các 
chương trình tài trợ đa phương và song phương khác và các nguồn kinh 
phí trong nước của nước nhận viện trợ. 

 
Mức chi tiêu y tế ở các nước thu nhập thấp  

Những can thiệp thiết yếu để loại bỏ nhiều tử vong tránh được ở các 
nước thu nhập thấp không tốn kém, nhưng cũng không phải là miễn 
phí. Phần công việc trung tâm của Uỷ ban là ước tính chi phí của mở 
rộng qui mô những can thiệp quan trọng ở các nước thu nhập thấp, xác 
định những mục tiêu này cho khu vực cận sa mạc Sahara và các nước 
khác có thu nhập ít hơn hoặc bằng 1200 đô la một người một năm 
(xem bảng A2.B cho danh sách đầy đủ các nước và các nhóm nước). 
Chúng tôi cũng đã chuẩn bị chi phí ước tính bởi các nhóm nhỏ khác 
nhau ở các nước trên cơ sở khu vực và thu nhập. Một số các can thiệp 
và mức chi phí cho những can thiệp này được thể hiện ở bảng 7. Chẳng 
hạn, người ta giả định rằng chi phí DOTS cho điều trị lao sẽ tăng từ  
44% tới 60% các bệnh nhân nhiễm lao vào năm 2007, và tăng tới 70% 
vào năm 2015. Những con số này có vẻ thấp đối với một số người; 
chúng tôi đã ước lượng một cách thận trọng tính thực tiễn dựa trên cơ 
sở hạ tầng và nhân lực được đào tạo hiện có, và giả thiết một quá trình 
đầu tư mạng lưới y tế và mở rộng qui mô từ nay trở đi một cách mạnh 
dạn nhưng khả thi. Mô tả chi tiết của số những can thiệp này được đưa 
ra trong báo cáo đầy đủ của Nhóm làm việc 5. Lưu ý rằng những tính 
toán này nhằm cung cấp chi phí đầy đủ của việc cung cấp những can 
thiệp y tế, gồm cả những chi tiêu trực tiếp cho thuốc và dịch vụ y tế, 
đầu tư vốn, điều hành bổ sung và trợ giúp các tổ chức cơ quan, và 
những đầu tư cho đào tạo nhân lực mới. 
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Bảng 7. Các mục đích chi tiêu cho sự mở rộng qui mô chính 
(và chi phí ước tính năm 2002) 

 2002 2007 2015 
Lao 44% 60% 70% 

Sốt rét 
Chữa trị 
Phòng bệnh 

 
31% 
2% 

 
60% 
50% 

 
70% 
70% 

HIV 
Phòng bệnh (ngoài khu vực y tế) 
Phòng bệnh (trong khu vực y tế) 

 
10-20% 

<1%-10% 

 
70% 
40% 

 
80% 
70% 

Chăm sóc các nhiễm trùng cơ hội 6%-10% 40% 70% 
HAART <1% 45% 65% 
Tiêm chủng* 
BCG/DPT/OPV 
Viêm gan B/HIB** 

 
75% 

 
90% 

 
90% 

Sởi 68% 80% 80% 
IMCI 
ARI 
Tiêu chảy 

 
59% 
52% 

 
70% 
70% 

 
80% 
80% 

Bà mẹ sơ sinh 
Chăm sóc sơ sinh 

 
65% 

 
80% 

 
90% 

Đỡ đẻ lành nghề 45% 80% 90% 
Các chính sách hạn chế hút thuốc 
(thuế hơn 80%, và cấm quảng cáo, 
thông tin cho người tiêu dùng) 

20% 80% 80% 

*gồm cung cấp vitamin A; *Viêm gan B/HIB không tính vào chi phí 2002. 

 

Để đạt được tỉ lệ tăng chi tiêu vào năm 2007 sẽ cần thêm 14 đô la 
Mỹ mỗi người mỗi năm (giá năm 2002 tính theo đô la Mỹ) ở các nước 
thu nhập thấp, và thêm 22 đô la Mỹ mỗi người mỗi năm  ở các nước 
kém phát triển nhất, so với mức chi tiêu hiện tại năm  2002. Với các 
nguồn nội lực hiện tại khoảng 21 đô la mỗi người ở các nước thu nhập 
thấp (và chỉ 13 đô la mỗi người ở các nước kém phát triển nhất), tổng 
chi tiêu vào năm 2007 sẽ vào khoảng 34 đô la mỗi người mỗi năm ở 
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các nước thu nhập thấp và khoảng 38 đô la vào năm  2015. Chúng ta 
có thể coi mức này xấp xỉ mức tối thiểu mỗi người cần cho các can 
thiệp y tế thiết yếu. Đó rõ ràng là một mức rất khiêm tốn khi so sánh 
với chi phí trung bình ở các nước thu nhập cao là 2000 đô la mỗi người 
mỗi năm. Mức 34 đô la là cao so với mức hiện tại vì nó là cao so với 
khả năng chi trả của các nước thu nhập thấp, nhất là với các nước kém 
phát triển. Những nhu cầu tài chính riêng biệt tất nhiên sẽ khác nhau 
tuỳ nước và khu vực, phụ thuộc vào dịch tễ học bệnh tật (ví dụ, sự xảy 
ra và tỉ lệ mắc bệnh sốt rét, HIV/AIDS và lao), và các điều kiện kinh tế 
địa phương (đạt mức cao hơn nhiều ở các nước cận Sahara có thu nhập 
trung bình, song lại bị ảnh hưởng nặng bởi HIV/AIDS). Phần lớn của 
số tiền 30 đến 45 đô la sẽ được chi thông qua chi phí công cộng, vì hai 
nguyên nhân : để chi trả các hàng hóa công cộng (như là kiểm soát 
bệnh truyền nhiễm), ở nơi mà người dân khó tự mình thực hiện các 
hành động tự bảo vệ cần thiết, và để đảm bảo phổ cập dịch vụ cho 
những người nghèo.  

Chúng tôi nhận xét rằng ước tính của chúng tôi về chi phí đầu người 
của việc cung cấp dịch vụ thiết yếu phù hợp với mức chung trong 
những nghiên cứu khác gần đây, dù đã đề cập vấn đề này từ những 
quan điểm khác một chút. Ví dụ David Evans, Chris Murray và các 
đồng nghiệp ở WHO đã ước tính rằng những dịch vụ y tế hiệu quả cần 
khoảng 80 đô la mỗi người mỗi năm tính theo sức mua (Evans và cộng 
sự 2001). Sử dụng ước tính của WHO rằng mỗi đô la chi phí ở các 
nước thu nhập thấp là tương đương với 2 đến 3 đô la trên cơ sở tính 
theo sức mua, ngưỡng 80 đô la giống với ngưỡng 33 đến 40 đô la theo 
giá hiện tại (thay vì tính theo sức mua), và vì thế phù hợp với ước tính 
của chúng tôi. Sử dụng cách đặt vấn đề khác nhau, ước tính chi phí của 
mạng lưới bệnh viện di động chất lượng cao ở Gana cũng đề xuất rằng 
sự tăng qui mô sẽ cần chi phí hằng năm để chi trả cho dân khoảng 45 
đô la một người theo đô la hiện thời, không gồm chi phí vốn ban đầu 
cho hạ tầng cơ sở (ahrin-Tenkorang và Buckle 2001). Một nghiên cứu 
được thực hiện gần đây tại Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng chi tiêu 
y tế có hiệu quả sẽ cần khoảng 12% GNP của các nước thu nhập thấp 
để các nước này đạt được Các mục tiêu phát triển quốc tế về giảm tử 
vong sơ sinh.78 Đối với các nước ít phát triển, GNP hàng năm đầu 
người khoảng 300 đô la mỗi người, điều này đề xuất chi tiêu khoảng 
36 đô la mỗi người mỗi năm. Dù sao đi nữa, con số của chúng tôi là về 
phía thấp của ước tính. 
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Bảng 8. Chi tiêu trong nước và viện trợ y tế, 1997-1999 

 Chi tiêu y tế 
công cộng 
(đầu nguời, 
1997,USD) 

Tổng chi tiêu 
y tế (đầu 
nguêi, 1997, 
USD) 

Viện trợ y tế  
(đầu người, 
trung bình 
năm 1997-
1999) 

Viện trợ y 
tế trung 
bình năm 
triệu USD, 
1997-1999) 

Các nước chậm phát 
triển 

6 11 2,29 1473 

Các nước thu nhập 
thấp khác 

13 23 0,94 1666 

Các nước đang phát 
triển thu nhập trung 
bình thấp 

51 93 0,61 1300 

Các nước đang phát 
triển thu nhập trung 
bình cao 

125 241 1,08 610 

Các nước thu nhập 
cao 

1356 1907 0,00 2 

Tất cả các nước   0,85 5052 

Chú ý: Trung bình các nước theo các loại tương ứng. Chỉ gồm các nước dân số 
500.000 người trở lên vào năm 1997. 
 

Mặc dù vậy, chúng tôi nhấn mạnh rằng không có nhiều dịch vụ y tế 
chất lượng chỉ với 30 đến 45 đô la mỗi người. Hiển nhiên đó không 
phải là chăm sóc toàn diện ở các nước thu nhập cao, nơi mà chi phí 
mỗi năm hiện nay là 2000 đô la hoặc hơn.79 Ước tính của chúng tôi nói 
đến hệ thống y tế tối thiểu có thể quan tâm đến các bệnh lây chủ yếu 
và các bệnh bà mẹ và sản phụ, nguyên nhân của một tỉ lệ đáng kể tử 
vong có thể tránh được ở các nước thu nhập thấp. Các ước tính chi phí 
của chúng tôi không gồm một số loại quan trọng  là một phần của bất 
kỳ hệ thống y tế nào như chăm sóc chấn thương và cấp cứu (gãy 
xương, cắt ruột thừa); các bệnh viện tuyến ba; và kế hoạch hóa gia 
đình (gồm cả cung cấp phương tiện tránh thai) sau một năm sau khi 
sinh. Chúng tôi coi những ước tính này là chính xác mặc dù đánh giá 
theo hướng thấp đi sự cần thiết để giảm mạnh tử vong tránh được do 
các bệnh chúng ta đang quan tâm. Mặc dù vậy cung cấp những can 
thiệp này một cách hiệu quả sẽ củng cố khả năng của dịch vụ y tế địa 
phương đáp ứng nhu cầu hàng ngày của chăm sóc y tế, một tiền tố 
quan trọng đối với những gia đình nghèo để tăng cường sử dụng các 
dịch vụ y tế kinh phí nhà nước. 
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Hầu hết các nước thu nhập thấp thậm chí không đạt mức dịch vụ tối 
thiểu chấp nhận được, hoặc chi phí mỗi người cần cho điều đó. Trong 
số 48 nước kém phát triển nhất (Bảng 8), những chi tiêu trung bình cho 
y tế dừng ở 11 đô la đầu người vào năm 1997, trong đó 6 đô la chi từ 
ngân sách, phần còn lại chủ yếu từ chi tiêu cá nhân. Trong số những 
nước thu nhập thấp khác, chi phí trung bình là 23 đô la năm 1997, còn 
thấp hơn ngưỡng tối thiểu, trong số đó 13 đô la chi từ ngân sách. 
Những khoản chi này gồm cả chi tiêu y tế từ nguồn tài trợ. Thực tế, 
mức tài trợ hiện nay cực kỳ thấp – chỉ có 2,29 đô la mỗi người ở các 
nước ít phát triển nhất vào năm 1997 – 1999  và 0,94 đô la mỗi người 
ở các nước có thu nhập thấp khác. 

 

Huy động các nguồn nội lực lớn hơn cho y tế 

Các mức độ chi tiêu không đầy đủ cho sức khoẻ, trước tiên và quan 
trọng nhất,  phản ánh mặt số học cơ bản sự nghèo đói. Khi một đất 
nước có GNP chỉ là 500 đô la Mỹ đầu người một năm, thậm chí chi 
tiêu cho y tế tới 5% của GNP thì cũng chỉ có 25 đô la một người mỗi 
năm. Hơn 1,8 tỉ người sống ở các nước có thu nhập ít hơn 500 đô la 
đầu người, và tất cả những người đó, trừ 35 triệu người, có chi phí 
trung bình cho sức khoẻ ít hơn 25 đô la một người mỗi năm (trừ Kenya 
và Nicaragoa). Không có nước nào có thu nhập 500 đô la một năm 
hoặc ít hơn (gồm  cả 44 nước trong mẫu số liệu của chúng tôi) có thể 
chi tiêu 30 đô la một người mỗi năm cho y tế. Và không một chính 
phủ nào ở các nước này có thể chi đến 20 đô la một người mỗi năm 
cho y tế. 

Như đã chỉ ra ở Hình 5, đối với 167 nước vào năm 1997, các chi 
tiêu y tế chủ yếu được xác định bởi thu nhập quốc dân.80 Cứ 1% tăng 
thu nhập dẫn đến hơn 1% một chút tăng chi phí cho y tế.Các nước 
nghèo nhất trên thế giới là rất nghèo so với các nước thu nhập cao trên 
thế giới, và chi phí cho y tế của họ, vì vậy, cũng thấp một cách bất 
ngờ. Ngay cả khi nếu các nước nghèo cấp thêm nguồn chi trong nước 
cho y tế, những biệ pháp như vậy cũng chưa giải quyết được vấn đề cơ 
bản: các nước nghèo thiếu tài chính cần thiết để đáp ứng nhu cầu y tế 
cơ bản nhất của dân số họ. Với 30 đô la đến 40 đô la đầu người cho 
những can thiệp thiết yếu, chi phí này có thể chiếm hơn 10% GNP của 
các nước ít phát triển nhất, cao hơn nhiều so với thực tế có thể huy 
động được từ  nguồn trong nước. 
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Hình 5. Đồ thị giữa hàm Log (GNP dầu người, 1997) với Log (chi 
công theo đầu người cho y tế, 1997). 

3.86313

e
(lt

o
tu

sd
 l 

x)

-3.96699

-2.81488
e(lypcusd l x)

3.2312

coef=1.1547074, se=.01670715, t=69.11

 

Tuy nhiên Uỷ ban đã kiểm tra một cách cẩn thận mức độ mà nguồn 
trong nước có thể đạt được, đặc biệt là nguồn ngân sách có thể được 
huy động cho y tế ở các nước thu nhập thấp. Khả năng tạo ra nguồn tài 
chính công gia tăng cho y tế khác nhau giữa các nước, và dựa trên cơ 
cấu kinh tế, khả năng thu thuế, đòi hoãn các khoản nợ trong nước và 
nước ngoài, và nhiều yếu tố khác. Nói chung, như chúng ta thấy ở 
Bảng 9, các nước nghèo hơn huy động được ít hơn từ GNP trong nguồn 
thu thuế: trung bình 14% GNP ở các nước thu nhập thấp so với 31% 
GNP ở các nước có thu nhập cao. Hơn nữa, vì giới hạn về các loại thuế 
chung như thuế thu nhập hay thuế tính theo giá trị gia tăng, việc thu 
thuế hướng vào ngoại thương và một số loại hàng hóa nhất định, với 
hậu quả mức độ xê dịch cao và khả năng hạn chế để cấp vốn cho các 
chi tiêu công cộng. 

Vẫn có những trường hợp, khi chi phí công  cho y tế ít hơn nhiều so 
với lẽ ra có thể huy động được, vì không có quyết tâm chính trị. Khi xã 
hội phân chia rõ rệt, chẳng hạn, theo khu vực địa lý hay dân tộc, chính 
phủ có thể chỉ đạo hướng  chi tiêu công tới các dân tộc nhỏ ít người, 
được ưu tiên, hơn là tới toàn dân nói chung. Cũng như vậy, ở những 
nơi có sự phân biệt đối xử với phụ nữ - những người nói chung chịu 
trách nhiệm về sức khoẻ trong gia đình, sẽ dẫn đến sự ít quan tâm đến 
nhu cầu chăm sóc sức khoẻ người nghèo nói chung và phụ nữ nói 
riêng.  
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Bảng 9. Nguồn thu từ Thuế tính theo phần trăm của GDP 

 
 
Các nước 

Tổng 
thuế 
lợi tức 

Các thuế 
thương mại 
quốc tế 

Thuế 
môn 
bài 

Thuế 
buôn bán 
chung 

An 
ninh 
xã hội 

Thu nhập thấp (31) 
Dưới 760 USD đầu người 

14,0 4,5 1,6 2,7 1,1 

Trung bình thấp (36) 
761-3.030 USD đầu 
người 

19,4 4,2 2,3 4,8 4,0 

Trung bình cao (27) 
3.631-9.360 USD đầu 
người 

22,3 3,7 2,0 5,7 5,6 

Thu nhập cao (23) 
Trên 9.360 USD đầu 
người 

30,9 0,3 3,1 6,2 8,8 

Nguồn: Thống kê tài chính nhà nước, IMF. Sự phân loại thu nhập các nước, theo 
danh sách các nước nhận trợ giúp của DAC, ngày 1 tháng 1, 2000. Số 
lượng các nước trong ngoặc đơn. 

 

 

Một thực tế là những chi phí ít ỏi thường bị lãng phí. Điều này đặc 
biệt đúng với những chi phí tiền túi của người nghèo, đem lại sự điều 
trị chất lượng thấp hoặc không thích hợp. Chẳng hạn ở Trung Quốc và 
ấn Độ, người nghèo ở vùng nông thôn trả tiền túi cho khoảng 85% 
tổng số các dịch vụ y tế mà họ được nhận, và phần lớn trong số đó tiêu 
cho các loại thuốc không cần thiết hoặc không thích hợp do các phòng 
khám  ép họ mua. Những phòng khám hoạt động thông qua  tiền bán 
các sản phẩm dược phẩm, với các bác sỹ thực hành không đủ trình độ 
và không được cấp phép.82 Giá chi phí y tế cao và tăng lên loại trừ một 
phần lớn những người nghèo khỏi những dịch vụ thiết yếu, và rất nhiều 
gia đình bị ném vào cảnh nghèo khó hàng năm do chi phí y tế cao.83 ở 
châu Phi, nhiều gia đình tiêu một lượng tiền khổng lồ cho các hình 
thức chữa trị cổ truyền, không chính thức và để lại những hậu quả tai 
hại. Các chi phí công cộng cũng có thể bị lãng phí hay chỉ đạo sai khi 
quá nhiều tiền được dùng cho các dịch vụ chữa bệnh công nghệ cao 
cho các nhóm thu nhập cao ở các đô thị lớn, và không còn đủ tiền cho 
các can thiệp thiết yếu để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm cho những 
người nghèo nông thôn hay để đáp ứng nhu cầu sức khoẻ cơ bản cho 
bà mẹ, trẻ em và người nghèo một cách rộng rãi. 
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Do khả năng có hạn của các nước nghèo trong việc huy động thu 
nhập quốc gia, trong lúc có những nhu cầu tài chính đáng kể, ngoài 
cho y tế, còn có quản lý công cộng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, công 
an, quốc phòng, giáo dục, trả nợ, khó có thể chờ đợi các nước thu nhập 
thấp huy động đến 4% của GNP để chi cho y tế. Thực tế, chưa một 
nước nào có thu nhập đầu người dưới $600 một năm đạt được mức chi 
công như thế cho y tế.84 Mặc dù hầu hết các nước có thể huy động chi 
tiêu ngân sách lớn hơn cho sức khoẻ, cũng phải thừa nhận rằng mức 
chi không thể vượt quá 1 đến 2% GNP. Như một khuyến nghị đối với 
các ước tính chi phí y tế, chúng tôi đã giả định rằng trung bình các 
nước thu nhập thấp sẽ tăng chi tiêu ngân sách của họ cho y tế thêm 1% 
của GNP vào năm 2007, và thêm 2% của GNP vào năm 2015. Với một 
nước có thu nhập 500 đô la đầu người, mức tăng sẽ là 5 đô la một 
người mỗi năm vào năm 2007 và 10 đô la một người mỗi năm vào năm 
2015, không đủ để xoá bỏ khoảng cách giữa giá thành của dịch vụ 
thiết yếu và khả năng tài chính. Một vài sự không hiệu quả của ngành 
y tế, cả về sự phân bổ kém các nguồn kinh phí và sự sử dụng công 
nghệ không hiệu quả cũng cần được giả quyết, nhưng điều này có lẽ 
chỉ tiết kiệm được không quá 25% chi tiêu hiện tại (Henscher 2001). 
Chỉ có viện trợ có thể xoá bỏ khoảng cách tài chính đó đối với các 
nước thu nhập thấp này. 

Thực tế còn hai vấn đề khác nữa trong những kế hoạch tài chính y 
tế hiện tại của các nước thu nhập thấp, ngoài mức độ chi tiêu tổng thể 
không đầy đủ này. Thứ nhất, tỉ lệ chi tiêu y tế từ ngân sách so với tổng 
chi y tế là tương đối thấp (55%), thấp hơn nhiều ở các nước thu nhập 
cao (71%). Vì chi tiêu y tế của nhà nước cần để cung cấp các hàng hoá 
công cộng quan trọng (như kiểm soát bệnh dịch) và để đảm bảo đủ 
nguồn cấp cho người nghèo có được dịch vụ y tế, qui mô nhỏ bé này 
của chi tiêu công làm trầm trọng thêm vấn đề không hiệu quả tổng thể 
của các nguồn kinh phí. Thứ hai, chi tiêu tư nhân có xu hướng trả tiền 
túi trực tiếp hơn hơn là trả trước, vì thế có rất ít yếu tố bảo hiểm đưa 
vào trong chi tiêu tư nhân, điều này lại tương phản với tỉ lệ bảo hiểm 
cao hơn nhiều ở các nước thu nhập cao. Hơn nữa chi tiêu tư nhân có xu 
hướng không hiệu quả, được chi cho các dược phẩm  giá cao và những 
bác sỹ thực hành được đào tạo kém. 

Uỷ ban khuyến cáo rằng những chi phí tiền túi trực tiếp ở các cộng 
đồng nghèo cần được thay bằng các mô hình “tài chính cộng đồng” để 
giúp chi trả cho việc cung cấp dịch vụ y tế trên cơ sở cộng đồng. ý 
tưởng cơ bản của kế họach như thế là đưa cho các cộng đồng địa 
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phương một mô hình khuyến khích, ở đó mỗi đô la mà cộng đồng thu 
được để trả trước cho dịch vụ y tế sẽ được tăng lên nhờ tài trợ của 
chính phủ (có sự trợ giúp  của viện trợ). Việc trả trước của cộng đồng 
chủ yếu để phổ cập các dịch vụ y tế chữa trị cơ bản chứ không phải 
cho các can thiệp thiết yếu trọn gói (mà phải được trả bằng quĩ ngân 
sách, có sự ủng hộ của tài trợ). Vì vậy cộng đồng địa phương  được 
khuyến khích chia sẻ các nguồn kinh phí của họ và cung cấp một sự 
giám sát nào đó dựa trên cộng đồng trong việc thực hiện các dịch vụ y 
tế. Phương pháp này một mức độ nào đó giúp san sẻ rủi ro, để cho các 
gia đình không bị thảm họa tài chính do một cú sốc sức khoẻ bất lợi 
ảnh hưởng đến thu nhập gia đình. Chính phủ quốc gia có thể giúp việc 
kiểm tra giám sát chất lượng các dịch vụ y tế cung cấp ở mức độ địa 
phương. Các mô hình tài chính cộng đồng này không phải là thuốc 
chữa bách bệnh, và cũng thường thất bại. Nhưng với nhiều nơi, chúng 
dường như là cơ chế linh hoạt và có triển vọng, có thể áp dụng cho các 
nhu cầu địa phương. 

Tiền trả trước trong mô hình tài chính cộng đồng cần được phân 
biệt với một giải pháp tương tự: phí người sử dụng. Phí người sử dụng 
theo định nghĩa thông thường là tiền trả cho dịch vụ y tế vào thời gian 
bị bệnh (tức là chi tiền túi), thường thu trong những can thiệp thiết 
yếu. Đã có nhiều bài học kinh nghiệm lặp lại, rằng phí người sử dụng 
kết cục  loại người nghèo khỏi các dịch vụ y tế thiết yếu, trong khi 
đồng thời chỉ thu hồi lại một phần nhỏ chi phí.85 Như vậy mô hình tài 
chính cộng đồng khác phí người sử dụng ở hai điểm chính: thứ nhất, 
mô hình tài chính cộng đồng bao gồm các tiền trả trước hơn là chi tiền 
túi, và thứ hai, tiền đóng góp không cần phải dùng cho các dịch vụ 
thiết yếu vì những dịch vụ này sẽ được trả bởi ngân quĩ công cộng, 
hoàn toàn bổ sung vào tiền đóng góp cộng đồng. 

Có một phương pháp khác để tăng thêm nguồn tài chính cho y tế ở 
các nước thu nhập thấp: giảm nợ nhiều hơn, và số tiền này để dành cấp 
cho ngành y tế. Tổ chức Sáng kiến Các nước nghèo Nợ nhiều (HIPC) 
sẽ giảm nợ tương đương 2% của GNP cho khoảng 30 nước nghèo nợ 
nhiều, và có lẽ một phần tư trong số đó sẽ được đưa trực tiếp tới ngành 
y tế. Tổng nợ sẽ giảm đi khoảng hai phần ba, theo giá trị hiện hành, 
kết hợp các hình thức giảm nợ truyền thống với tăng cường giảm nợ 
theo sáng kiến HIPC. Sáng kiến giá trị này có thể bổ sung bằng hai 
cách: tăng số các nước được bao gồm trong sáng kiến và giảm nợ 
nhiều hơn nữa. Vì những kết quả xuất sắc của giai đoạn  đầu về 
chuyển tiền tiết kiệm từ giảm nợ sang chi tiêu xã hội, những sáng kiến 
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bổ sung có vẻ đáng được thực hiện, mặc dù nó sẽ kéo theo sự ủng hộ 
tài chính song phương để củng cố sáng kiến HIPC.86 Tất nhiên cần 
nhận thấy rằng những tiết kiệm bổ sung sẽ chỉ là một phần nhỏ của 
phần tăng cần thiết trong viện trợ. 

Bởi vậy, Uỷ ban đề xuất sáu bước chiến lược cơ bản cải tổ tài chính 
y tế ở các nước thu nhập thấp: (1) tăng huy động thu nhập chung từ 
thuế cho y tế, nhằm đạt 1% của GNP vào năm 2007 và 2% vào năm 
2015; (2) tăng viện trợ tài chính cho việc cung cấp các hàng hóa công 
cộng và đảm bảo cho người nghèo được phổ cập những dịch vụ thiết 
yếu; (3) thay đổi sự chi tiêu tiền túi hiện nay sang mô hình trả trước, 
gồm cả các chương trình tài chính cộng đồng được ủng hộ bởi nguồn 
quĩ công; (4) làm sâu sắc thêm Sáng kiến HIPC trong chi tiêu quốc gia 
và để kéo dài thời hạn nợ (với sự trợ giúp của nước viện trợ); (5) các nỗ 
lực nhằm khắc phục sự kém hiệu quả trong phân bổ và sử dụng các 
nguồn chi công cho y tế; và (6) phân bổ lại chi tiêu công nói chung từ 
những khoản chi và trợ cấp không hiệu quả, cho các chương trình xã 
hội có trọng tâm là người nghèo. 

Các vấn đề tài chính của các nước thu nhập trung bình hơi khác một 
chút. Tổng chi tiêu y tế đủ để đảm bảo có được các dịch vụ y tế thiết 
yêú cho mọi người. Mặc dù vậy, có hai vấn đề cơ bản còn lại. Thứ 
nhất, nhiều gia đình nghèo ở các nước thu nhập trung bình vẫn không 
có được đầy đủ các dịch vụ y tế , bởi vì họ quá nghèo không thể tự trả 
tiền, và chính phủ cấp tiền quá ít cho họ. Chúng tôi khuyên các nước 
có thu nhập trung bình phải huy động tài chính công cộng cần thiết để 
phổ cập chăm sóc y tế tới những nhóm người và những vùng nghèo 
nhất. Thứ hai, nhu cầu chi phí cho các can thiệp ngoài các dịch vụ thiết 
yếu, đặc biệt đối với những bệnh không truyền nhiễm, đặt một áp lực 
lên hệ thống y tế. Nếu việc chi trả cho loại các dịch vụ y tế tăng lên 
này là tiền túi, thì các gia đình sẽ bị đặt vào nguy cơ sụp đổ tài chính 
trong trường hợp bị các cú sốc sức khoẻ; và nếu việc chi trả là từ ngân 
sách, giá cả tăng của các dịch vụ y tế trở thành điều quan tâm lớn nhất. 
Thêm nữa, cách thức hợp đồng dịch vụ với các nhà cung cấp dịch vụ 
(ví dụ, chi trả theo phí-dịch-vụ cho các nhà cung cấp hay ngược lại- 
phổ cập dịch vụ thông qua bảo hiểm  y tế quốc gia) cũng làm thay đổi. 
Các hệ thống chi trả theo phí-dịch-vụ có khuynh hướng dẫn đến sự leo 
thang giá cả, các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra các các xét nghiệm và 
qui trình không cần thiết. 

Kinh nghiệm  của các nước thu nhập cao cho thấy, việc nhiều nước 
thu nhập trung bình cố gắng chuyển gánh nặng tài chính sang khu vực 
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tư nhân, đặc biệt thông qua hệ thống chi trả phí-dịch-vụ, có nguy cơ 
làm giá cả leo thang chóng mặt và hiển nhiên sẽ làm cho một tỉ lệ dân 
số đáng kể không có khả năng tài chính cho các dịch vụ vào thời điểm 
cần thiết. Hệ quả nhất quán của việc đưa vào phổ cập toàn dân ở các 
nước OECD đã, ngược lại với hầu hết các tiên đoán, ổn định tốc độ 
tăng chi tiêu y tế ở một phần trăm GDP trong 10 đến 15 năm qua 
(Precer 1998; Thompson và Huber 2001).87 Precer chỉ ra những 
nguyên nhân tiềm năng như sau: (1) sự kiểm soát chính sách lớn hơn 
đối với chi tiêu; (2) loại bỏ những áp lực tăng chi tiêu tạo ra bởi các 
hãng bảo hiểm y tế tư nhân; và (3) ở một số nước,  gần như đạt tới bảo 
hiểm toàn dân, trước khi đưa nó vào luật. 

Hầu hết tất cả các nước có thu nhập trung bình, về tổng thể có đủ 
nguồn để đảm bảo việc phổ cập toàn dân đối với các dịch vụ thiết 
yếu.88 Tuy vậy mục tiêu này vẫn chưa đạt được ở hầu hết các nước thu 
nhập thấp vì hai lý do chính. Lý do thứ nhất là tồn tại sự khác biệt lớn 
về thu nhập trong xã hội, và thường đi đôi với sự thiếu quyết tâm chính 
trị trong việc dùng các nguồn tài chính công để đảm bảo việc chăm 
sóc y tế cho người nghèo. Có những cảnh nghèo đói nặng nề ở các khu 
vực như nông thôn đông bắc Brazil và nông thôn tây Trung Quốc, và 
dân số bị bần cùng hóa ở đó thường không được có các can thiệp thiết 
yếu, dẫn đến những hậu quả rất có hại cho xã hội và kinh tế. Thứ hai, 
nhiều nước thu nhập trung bình không phát triển bảo hiểm cho những 
người lao động ở các cơ sở không chính qui. Những người lao động 
này trả tiền túi cho các dịch vụ y tế và đương đầu với việc phá sản khi 
bị những bệnh nặng.89 Uỷ ban tin rằng, như là một phần của chiến lược 
phát triển kinh tế của các nước có thu nhập trung bình, tài chính công 
cần đảm bảo việc phổ cập toàn dân các can thiệp thiết yếu, và điều này 
có thể đòi hỏi việc chuyển tài chính đến y tế những vùng nghèo hơn. 
Việc cấp vốn công cũng có thể khích lệ những người lao động ở các cơ 
sở không chính qui tham gia vào các mô hình chia sẻ rủi ro. Kinh 
nghiệm của các nước OECD cách đây hai thập kỷ là bài học cho ta 
thấy tính công bằng và hiệu quả có thể được cải thiện thông qua ngân 
quĩ, chi trả, hợp đồng và các biện pháp ngăn chặn tăng giá. 

Thậm chí nếu sự phân phối lại như vậy là khả thi trong một thời kỳ 
dài hơn, nhiều nước có thu nhập trung bình sẽ bị bó buộc bởi tiền mặt 
trong một giai đoạn ngắn. Ngân hàng thế giới và các ngân hàng phát 
triển châu lục, làm việc chặt chẽ với các nước và Tổ chức Y tế Thế 
giới, cần phải cho vay dài hạn và hỗ trợ kỹ thuật để giúp các nước này 
mở rộng qui mô các can thiệp tới người nghèo. Với vốn vay không ưu 
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đãi, họ tạo cho các nước nhận cơ hội tiếp cận cấp tài chính cho y tế tốt 
hơn so với ở thị trường tài chính tự do.90 Tiền cho vay có mục đích của 
Ngân hàng Thế giới cho các nước có thu nhập trung bình như Brazil, 
Trung Quốc, và Thái Lan dành cho AIDS và lao đã thể hiện sức mạnh 
của giải pháp này. 

 

Xoá bỏ những cản trở phi tài chính đối với các 
dịch vụ y tế 

Những cản trở tài chính đã tước đoạt của hàng trăm triệu người nghèo 
trên thế giới sự tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Hầu hết trong số 
một tỉ người nghèo nhất thiếu sự tiếp cận tới hệ thống y tế tối thiểu. 
Đường ống dẫn mà vốn và vật liệu có thể được rót xuống hoặc là quá 
hẹp, hoặc bị cản trở, hoặc đầy những hố; chúng không thể đến được 
những nơi cần đến chúng, hoặc không được ngành y tế kiểm soát. Có 
thể hoàn toàn không có đường ống nào. Tình trạng này – thiếu một hệ 
thống cung cấp y tế có khả năng và có hiệu quả - hạn chế tất cả những 
cố gắng để mở rộng qui mô cung cấp các can thiệp hiệu quả. Trong 
một số trường hợp, những vấn đề hệ thống này sẽ trở thành những hạn 
chế thống trị nếu chi tiêu tăng nhanh, kéo theo lợi ích có được khi chi 
cho nguyên liệu hay đội ngũ nhân viên xuống zero. ở một số vùng của 
một số nước đang phát triển, điều này đã thực sự xảy ra, với những 
người lao động ngồi không do những hệ thống hoạt động kém. 

Việc loại bỏ những hạn chế về cơ cấu và xây dựng khả năng mới sẽ 
rất cần thiết như một phần của quá trình phát triển. Nhiều trong số 
những khó khăn này có thể giải quyết nếu có nhiều tiền hơn, được sử 
dụng hợp lý, và các nhà tài trợ cần đầu tư nhiều – trong hợp tác với 
nước nhận – trong quá trình mạnh dạn củng cố hệ thống y tế. Việc này 
đòi hỏi thời gian, vì thế cần cấp thiết bắt đầu thực hiện các mục tiêu 
nhiều năm kể từ bây giờ, chẳng hạn bằng cách xây dựng hạ tầng cơ sở 
vật chất mới, tăng về số lượng và đào tạo nhân viên hệ thống y tế, và 
củng cố các hệ thống và khả năng quản lý. Ưu tiên cao nhất cho mở 
rộng qui mô là ở mức cộng đồng, chỗ mà các dịch vụ y tế thực chất 
được thực hiện. Chúng tôi gọi đó là hệ thống gần-với-khách hàng, hay 
CTC, một phần của hệ thống y tế. Mở rộng ở hệ thống CTC bao gồm 
sự củng cố cơ sở cung cấp cán bộ, cung cấp đủ thuốc, và năng lực vận 
chuyển tối thiểu. Nó cũng bao gồm cả phần cứng của hệ thống y tế 
(máy móc, thiết bị chẩn đoán, điện thoại và kết nối e-mail của các 
trung tâm CTC) và phần mềm, nghĩa là hệ thống quản lý và giám sát 
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tốt hơn, và trách nhiệm lớn hơn đối với người sử dụng thông qua hệ 
thống giám sát của các đơn vị CTC. Không có sự tham gia mạnh mẽ 
của cộng đồng và sự tin tưởng vào hệ thống CTC, sự phổ cập và mở 
rộng hiệu quả cho người nghèo khó mà thực hiện được. 

Một nhà nước có bốn vai trò trong hệ thống cung cấp trên cơ sở 
CTC. Thứ nhất, nhà nước (trong sự liên kết với các tổ chức của xã hội 
dân sự) sẽ xác định và khẳng định những can thiệp y tế thiết yếu trên 
cơ sở dịch tễ địa phương. Thứ hai, nhà nước sẽ đảm bảo đủ tài chính 
công (gồm cả tài trợ bên ngoài) cho sự phổ cập của các can thiệp thiết 
yếu. Thứ ba, nhà nước sẽ hoạt động cả như đơn vị cung cấp dịch vụ, 
thông qua các bệnh viện và trạm xá sở hữu nhà nước, cũng như người 
hợp đồng dịch vụ, trong trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ là phi 
chính phủ. Thứ tư, nhà nước sẽ trở thành đơn vị đảm bảo chất lượng 
cung cấp dịch vụ y tế. Tóm lại, nhà nước là người quản lý y tế công 
cộng, mặc dù không phải là người cung cấp y tế duy nhất trong hầu hết 
các trường hợp. Vai trò này của nhà nước trong lĩnh vực y tế sẽ được 
nhận ra vào thời điểm khi khả năng của các chính phủ, đặc biệt là ở 
các nước nghèo nhất,  bị hạn chế, thông thường do những khó khăn về 
điều hành và hành chính. Giải quyết những khó khăn này sẽ là cần 
thiết, và là thách thức đối với các nước nhận cũng như cho viện trợ, để 
giải quyết gánh nặng bệnh tật. 

Về mặt tổ chức, chúng tôi coi hệ thống CTC như là một cấu thành 
của các bệnh viện tương đối đơn giản (không cần phải có được đầy đủ 
các can thiệp như vẫn có ở các đô thị lớn hoặc các bệnh viện thực tập), 
các trung tâm y tế và, trong một số hoàn cảnh, các trạm y tế nhỏ hơn. 
Các dịch vụ thục hiện tại cộng đồng khác nhau liên kết với những đơn 
vị này sẽ thực hiện trực tiếp các can thiệp cho cộng đồng. Mặc dù sự 
giám sát y tế là cần thiết, một phần việc lớn ở CTC này sẽ được thực 
hiện bởi những người không phải là bác sĩ: các y tá và các trợ lý y tế 
có các mức độ đào tạo khác nhau, kể cả các bà đỡ. Bảng 10 tóm tắt 
những dự kiến của chúng tôi về việc tổ chức thực hiện các dịch vụ thiết 
yếu. Đối với mỗi can thiệp chúng tôi chỉ ra đơn vị tổ chức sẽ là đơn vị 
cung cấp chính cho dịch vụ đó. 
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Các bệnh viện trong hệ thống CTC sẽ cần có biên chế ít nhất một 
bác sĩ và đội ngũ trợ lý y tế, và có khả năng chăm sóc nội trú ít nhất 
100 bệnh nhân cùng một lúc. Mục đích của những bệnh viện này là để 
xử trí với các ca bệnh cấp tính và đặc biệt nguy hiểm hoặc phức tạp. 
Trong lĩnh vực sức khoẻ bà mẹ đó có thể là nơi tiếp nhận các trường 
hợp co giật, xuất huyết hậu sản, nhiễm trùng sản phụ và các biến 
chứng có hậu quả xấu. Đây cũng là nơi thích hợp cho  chữa trị các ca 
bệnh trẻ em và sốt rét nặng, và điều trị các ca bệnh lao phức tạp. Điều 
trị chống retrovirus cho các bệnh nhân AIDS có thể sẽ là tốt nhất được 
thực hiện ở đây. Các bệnh viện như thế cần có một phòng xét nghiệm 
nào đó và ít nhất một phòng mổ, các thiết bị gây mê và X-quang, cùng 
trạm phát thuốc cho mọi mục đích. 

Một hệ thống y tế CTC hoạt động tốt sẽ cần ít nhất một và có thể là 
hai dạng cung cấp dịch vụ ở ngoài bệnh viện. Yêu cầu chính là có một 
đội ngũ cán bộ có biên chế chủ yếu là các y tá và các trợ lý y tế được 
đào tạo. Đó là ở trung tâm y tế mà hầu hết các điều trị DOTS cần được 
thực hiện, cũng như hầu hết các chẩn đoán và chữa trị các bệnh nhi 
không phức tạp, cộng với chẩn đoán và chuyển viện các ca bệnh nặng. 
Đó cũng là nơi tốt nhất để điều trị sốt rét không biến chứng (mặc dù 
một số đáng kể điều trị sốt rét có thể thực hiện tại gia, nếu có một số 
điều kiện vật chất và sự đào tạo thích hợp). Đó cũng là mức độ thích 
hợp để chữa trị hầu hết các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, điều 
trị và phòng ngừa phần lớn các bệnh nhiễm trùng cơ hội do HIV/AIDS, 
và xét nghiệm HIV với tư vấn liên quan. Sự khuyên bỏ thuốc lá và các 
can thiệp dược học cai nghiện thuốc lá cũng có thể thích hợp ở mức độ 
này. Các trung tâm y tế cần cung cấp các điều kiện thích hợp đối với 
sinh đẻ không phức tạp và cho sử dụng nevirapin hoặc thuốc chống 
retrovirus khác để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Trong 
một số hoàn cảnh, chẳng hạn khi người dân ở thưa thớt, sẽ là hợp lý để 
cung cấp mức độ xa hơn, mà chung ta gọi là trạm y tế. Trạm này sẽ 
cung cấp các dịch vụ như tiêm chủng thông thường, chăm sóc tiền và 
hậu sản, và điều trị sốt rét bằng thuốc. Tuy vậy, ở nơi mật độ dân số 
cao, các dịch vụ thông thường này có thể được thực hiện ở các trung 
tâm y tế; ở các vùng nông thôn hơn, chúng có thể được thực hiện 
thông qua các phương tiện lưu động. Hệ thống y tế CTC cũng sẽ bao 
gồm các dịch vụ tại cộng đồng ở ngoài bán kính có các phương tiện tại 
chỗ. Các hoạt động này có thể bao gồm, các thăm khám tiền sản, vận 
động tiêm chủng, các chương trình dinh dưỡng, tẩy giun, và tập huấn 
để xử trí tại gia cho sốt và tiêu chảy thông qua chống mất nước đường 
uống. Đối với trường hợp sốt rét, đó có thể gồm cả phun thuốc trong 
nhà và kế hoạch đối phó với bệnh dịch. Các can thiệp cũng cần để thực 
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hiện ngoài lĩnh vực y tế. Trong lĩnh vực HIV/AIDS điều này đòi hỏi 
với tới được các nhóm có nguy cơ bằng các sáng kiến giáo dục, và là 
chìa khoá để kiềm chế đại dịch ở  vùng có tỉ lệ mắc bệnh còn thấp. 
Các cách tiếp thị xã hội có thể được áp dụng để tăng cường việc sử 
dụng bao cao su và màn tẩm hoá chất chống côn trùng. Các chương 
trình giáo dục sức khoẻ ở trường học cần nhằm vào một số lây nhiễm 
đặc biệt như các bệnh do  ký sinh trùng, hoặc cung cấp kiến thức giáo 
dục về tình dục để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS. Chất lượng của 
các thuốc mua của khu vực bán lẻ có thể được cải thiện thông qua các 
biện pháp như đào tạo các người bán hàng và tiếp thị xã hội các thuốc 
cho các dịch vụ thiết yếu, gồm cả đóng gói sẵn và cung cấp những lời 
khuyên dễ hiểu. 

Về mặt lịch sử, một cách để tránh những khó khăn của khả năng 
hạn chế trong hệ thống y tế là chọn lựa giải pháp “dọc” để giải quyết 
một số loại bệnh nhất định (thường gọi là các chương trình quốc gia) – 
như sốt rét – hay một loạt các can thiệp – như tiêm chủng trẻ em. 
Những giải pháp như vậy đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ 
bên ngoài, những người đánh giá cao việc kiểm tra tài chính và kỹ 
thuật tập trung, làm cho các chương trình này dễ được đánh giá hơn. 
Nhiều chương trình như vậy đã có thành công lớn trong một số nước 
nhất định, và một số trường hợp trên phạm vi thế giới. Chúng tôi rất 
tán thành không nên xoá bỏ các phương pháp “dọc” này bởi việc tập 
trung kỹ năng chuyên môn và cam kết sẽ tiến hành phương pháp đó 
vẫn có giá trị, và chúng tôi sẽ ủng hộ các nước thu nhập thấp duy trì 
hoặc thiết lập các chương trình quốc gia về HIV/AIDS, sốt rét, lao và 
có lẽ một số điều kiện riêng biệt khác, thậm chí cả khi họ xây dựng 
các hệ thống CTC. 

Sự cần thiết tập trung chuyên môn để tư vấn hoặc thực hiện các hệ 
thống CTC là hiển nhiên khi các hệ thống CTC hoạt động tốt. Mặc dù 
vậy, sẽ là quan trọng thấy rằng các chương trình quốc gia như thế là sự 
nối kết đến dịch vụ y tế rộng hơn thay vì thay thế nó. Hơn nữa, vì 
chúng ta đang ủng hộ sự tăng đáng kể các can thiệp thiết yếu, rõ ràng 
cần củng cố hệ thống dịch vụ y tế hợp lý để giải quyết những thách 
thức này thay vì tạo ra những đường vòng và bỏ qua nó. Các chương 
trình quốc gia có thể cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho thệ thống  CTC, 
phác đồ điều trị chuẩn, các thuốc đảm bảo chất lượng, và theo dõi 
đánh giá tập trung vào các kết quả riêng biệt. Chúng có thể giúp xây 
dựng sự ủng hộ chính trị rộng rãi cho một số chương trình quốc gia. 
Trong nhiều trường hợp, hạ tầng cơ sở được thiết lập bởi những giải 
pháp ngành dọc này, được sử dụng để kiểm soát các bệnh ưu tiên khác. 
Nhiều sáng kiến toàn cầu được ngành công nghiệp ủng hộ nhắc đến 
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trước đó, phụ thuộc vào việc phân phát thuốc và các vật dụng khác tới 
đông đảo người dân, đã củng cố hạ tầng cơ sở quốc gia cần để cung 
cấp các can thiệp của hệ thống CTC. 

Hầu hết các nước thu nhập thấp sẽ cần thực hiện những nỗ lực đáng 
kể để mở rộng qui mô, đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống CTC, và 
hỗ trợ điều hành cần thiết cho hệ thống này. Chúng tôi kiểm tra chi tiết 
những khó khăn cần phải vượt qua trong quá trình này. 91 Phân loại 
chúng (Bảng 11) thành 5 loại theo lĩnh vực mà chúng hoạt động: mức 
độ gia đình và cộng đồng; mức độ cung cấp các dịch vụ y tế; mức độ 
quản lý chiến lược và chính sách ngành y tế; các vấn đề chính sách 
công cộng nói chung; và các đặc điểm môi trường. Một mục tiêu là 
nhận dạng các khu vực, nơi mà các khó khăn dễ được giải quyết hơn 
thông qua tăng tài chính, và những nơi mà tiền ít là trở ngại trung tâm 
hơn. Các vùng dễ giải quyết thông qua tăng tài chính ở trong hai loại 
đầu tiên, là những nhân tố hoạt động ở mức độ cộng đồng và hệ thống 
cung cấp các dịch vụ y tế của cộng đồng. Các khó khăn ở ba mức độ 
kia tập trung hơn vào sự lãnh đạo và sự thực hiện của cơ quan, chứ 
không phải chỉ vào tiền. Thêm nữa, trong khi việc thiếu năng lực quản 
lý là vấn đề ở tất cả các mức độ, một số lĩnh vực có thể giải quyết một 
cách đơn giản và nhanh ở mức độ địa phương, và vì vậy được ưu tiên 
ngay, trong khi việc cải tổ và củng cố hệ thống chính quyền trung tâm 
đòi hỏi duy trì một nỗ lực lâu dài. 

Để đánh giá những khó khăn tồn tại của từng nước, chúng tôi chấm 
điểm mỗi nước có thu nhập thấp theo các chỉ số. Các chỉ số này gồm: 
khả năng đọc, viết của phụ nữ, số y tá trên 100.000 dân, sự phổ cập 
tiêm chủng DPT3 hiện tại, đánh giá của UNICEF về mức độ tiếp cận 
các dịch vụ y tế,  đánh giá của Ngân hàng Thế giới về khả năng kiểm 
soát tham nhũng và hiệu quả quản lý, và đánh giá của Trung tâm Phát 
triển Quốc tế Harvard về tỉ lệ dân số sống ở vùng nhiệt đới. Phân tích 
cho thấy sự khác nhau rất lớn. Chẳng hạn, ở các nước có thu nhập 
thấp, số  y tá trên 100.000 người dao động từ 5 đến 874, và tỉ lệ người 
thuộc nhóm được chăm sóc y tế từ 18% đến 95%. 

Quan trọng là hai nước có thu nhập thấp và dưới trung bình, nơi tập 
trung phần lớn của một tỉ người nghèo nhất – ấn Độ và Trung Quốc – 
rõ ràng ở nhóm ít khó khăn nhất. ở đầu kia của phạm vi, là các nước 
nhiều khó khăn nhất, bao gồm  Ăng gô la, Bu run đi, Cam pu chia, 
Cộng hoà Trung Phi, Chad, Cộng hoà Dân chủ Công gô, Eritrea, 
Guinea-Bissau, Haiti, Liberia, Mauritania, Niger, Nigeria, Somalia, và 
Yemen. Hầu hết các nước này ở cận sa mạc Sahara châu Phi, và nhiều 
nước đang có xung đột (nội bộ hoặc với bên ngoài) hay gần đây có 
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xung đột. Nhiều nước thiếu lãnh đạo trầm trọng. Chúng tôi quan sát sự 
khác nhau về chất lượng giữa các nước này và các nước ở nhóm cao 
hơn; ở các nước khác, những chỉ số khó khăn riêng biệt có sự liên hệ 
với nhau ít hơn nhiều so với các chỉ số ở các nước khó khăn nhất này. 

Bảng 11. Phân loại các khó khăn 

Các cấp độ  Những khó khăn  

Cấp gia đình 
và cộng đồng 

Thiếu nhu cầu đối với các can thiệp hiệu quả 

Những trở ngại để sử dụng các can thiệp hiệu quả: vật chất, tài 
chính, xã hội 

Cấp cung cấp 
các dịch vụ y 
tế 

Sự thiếu hụt và phân bố hợp lý nhân sự có đào tạo  

Chỉ dẫn kỹ thuật, quản lý và giám sát chương trình yếu kém 
Sự cung cấp không đầy đủ thuốc và dụng cụ y tế 

Thiếu thiết bị và cơ sở hạ tầng (các phòng xét nghiệm và thông 
tin liên lạc) và sự tiếp cận các dịch vụ y tế kém 

Cấp quản lý 
chiến lược và 
chính sách 
ngành y tế 

Những hệ thống kế hoạch và điều hành yếu, quá tập trung 

Các chính sách và các hệ thống cung cấp thuốc yếu kém 
Sự điều tiết không đầy đủ khu vực dược phẩm và tư nhân và các 
thực hành công nghiệp không hợp lý 
Thiếu hoạt động liên ngành và phối hợp chính phủ và xã hội dân 
sự cho y tế 
Những khuyến khích sử dụng các nguồn lực hiệu quả và đáp ứng 
những nhu cầu và ưu tiên của người sử dụng còn yếu kém. 

Sự dựa dẫm vào quỹ viện trợ làm giảm sự linh hoạt và sở hữu tập 
thể; những biện pháp của nhà tài trợ làm phương hại những 
chính sách quốc gia.  

Các chính 
sách công 
cộng không 
tương ứng các 
ngành 

Sự quan liêu của chính phủ  

Hạ tầng thông tin liên lạc và giao thông yếu kém 

Các đặc điểm 
môi trường 

A. Sự lãnh đạo và chương trình chính sách tổng thể  

Tham nhũng, lãnh đạo kém, luật lệ và trách nhiệm thực hiện các 
hợp đồng kém 
Sự bất ổn chính trị và không an toàn 
Sự ưu tiên thấp với các khu vực xã hội 
Cấu trúc yếu kém của trách nhiệm công cộng 
Thiếu tự do báo chí 
B. Môi trường vật chất 
Điều kiện địa lý và môi trường thuận lợi cho dịch bệnh 
Môi trường vật chất không thuận lợi cho cung cấp dịch vụ  

Nguồn: Hanson và các cộng sự 
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Các nước khó khăn nhất này đại diện cho những trường hợp cần can 
thiệp nhất. Họ có chỉ số sức khoẻ thấp hơn nhiều so với các nước có 
thu nhập thấp nói chung: số y tá theo đầu người chỉ bằng một phần ba, 
số tử vong sơ sinh gần gấp đôi, và hơn gấp đôi số tử vong bà mẹ. Phần 
dân số có thu nhập dưới 1 đô la một ngày nhiều gấp đôi so với ở các 
nước thu nhập thấp khác. Tuy vậy, cần thấy một điều quan trọng là 
nhìn chung, những nước này đại diện cho một phần khá nhỏ của vấn 
đề. Đó phần lớn là những nước nhỏ (hơn một nửa có dân số dưới 10 
triệu), và tổng dân số của các nước này khoảng 250 triệu. Mặc dù có tỉ 
lệ nghèo đói cao, họ đại diện cho chỉ 13% số dân thu nhập ít hơn 1 đô 
la mỗi ngày ở các nước thu nhập thấp. Nói cách khác, 87% số người 
sống ít hơn 1 đô la mỗi ngày ở các nước thu nhập thấp không sống ở 
những vùng khó khăn nhất. 

Phân tích này là sơ bộ, không tính một số nước ở gần cuối, nơi 
những khó khăn có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, một số người cho rằng 
không thể làm gì cho một tỉ người nghèo nhất bởi vì họ sống ở các 
nước mà sự lãnh đạo quá kém, xã hội dân sự quá yếu, trình độ giáo 
dục quá thấp và đầu tư vào cơ sở hạ tầng quá ít giá trị để trợ giúp bên 
ngoài có thể đạt được một thành quả đáng kể nào đó. Thực ra không 
phải như vậy. Như đã nhận xét, mặc dù thực chất có những nơi có vẻ 
quá khó khăn để hi vọng theo cách này, hầu hết những người nghèo 
không sống ở những nơi đó, mà ở những nơi có hoàn cảnh tốt hơn. 
Những đầu tư đáng kể cho việc xây dựng tiềm năng để giải quyết 
những khó khăn sẽ còn cần thậm chí ở các nước trên phần thấp nhất để 
những tài trợ được sử dụng một cách hiệu quả. 

 ở đây cần tranh luận rằng thực ra môi trường không thuận lợi cho 
phát triển – lãnh đạo kém, kinh tế yếu, tham nhũng hoành hành, v.v. – 
ít cản trở đối với các chương trình y tế có mục tiêu hơn so với một số 
hình thức viện trợ phát triển khác. Việc tiêu diệt bệnh đậu mùa đòi hỏi 
sự can thiệp hiệu quả ở tất cả các nước bất kể khó khăn; gần đây hơn 
Chương trình Kiểm soát Giun chỉ u (OCP) đã đạt được những mục tiêu 
đáng kể trong những hoàn cảnh rất khó khăn, cũng như đối với trường 
hợp bệnh phong, bệnh giun Ghi nê, bệnh Chagas, và các sáng kiến 
khác được hỗ trợ bởi các can thiệp mạnh mẽ. Bài học quan trọng trong 
những trường hợp này là: các chương trình quốc tế được cung cấp như 
là các hàng hoá công cộng toàn cầu – là cần thiết để vượt qua các khó 
khăn trong nước. Sự cung cấp các can thiệp y tế trên qui mô quốc tế 
đôi khi có thể thay thế cho những hệ thống chính trị yếu kém trong 
nước. 
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Một nhận định khác là các điều kiện rất khó khăn đôi khi là tạm 
thời. Nếu phân tích của chúng tôi được thực hiện sớm hơn vài năm, các 
nước như Uganda và Mô dăm bích có lẽ đã có thể nằm trong số các 
nước khó khăn nhất. Ngày nay họ có những thành công đáng kể để có 
thể tự hào. Những nước mà chúng tôi xác định là những nước rất khó 
khăn, trong nhiều hoàn cảnh những người khác sẽ cho là cực kỳ phức 
tạp, nơi mà những khó khăn là do các hoàn cảnh đặc biệt. Những điều 
khẩn cấp phức tạp không phải là môi trường cho phép các can thiệp y 
tế, song chúng là môi trường yêu cầu các can thiệp này, đặc biệt về 
mặt kiểm soát bệnh dịch đối với sốt rét và các bệnh khác, trong những 
trường hợp khi tình hình lãnh đạo được cải thiện, chi tiêu cho các 
chương trình y tế được phân loại trong các tình huống như thế có thể 
tạo ra khả năng tổ chức có ích cho sự cải thiện tổng thể hơn trong hệ 
thống y tế. 

Cho đến nay, sự lãnh đạo quốc gia bị ảnh hưởng của tham nhũng, 
không có kế hoạch, và thiếu sự quan tâm cho phát triển dài hạn sẽ xói 
mòn ngành y tế cũng như phần còn lại của kinh tế. Các quốc gia trong 
xung đột bạo lực hoặc đàn áp thiểu số chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc 
phân biệt đối xử với phụ nữ, sẽ gặp khó khăn hoặc không thể thực hiện 
được những cải thiện đáng kể trong ngành y tế. Những nước tập trung 
quyền lực ở trung ương và tước đoạt từ các cộng đồng địa phương, 
quyền lực và sự tham gia giải quyết những vấn đề của chính họ gồm cả 
y tế, cũng sẽ thiếu những tiềm năng. Chúng ta không thể dễ dàng xác 
định tỉ lệ của các nước rơi vào những trường hợp này: chúng tồn tại và 
không phải với số lượng nhỏ. Sẽ không có ích gì cho một nỗ lực tổng 
thể mở rộng qui mô can thiệp y tế nếu các nhà tài trợ đầu tư lớn vào 
các nước như thế, để thấy những nỗ lực này hao phí và những người 
đóng thuế của nước tài trợ mất lòng tin. 

Những khủng hoảng kinh tế vĩ mô ngắn hạn có thể gây tổn hại nặng 
nề cho sự phổ cập các dịch vụ y tế và làm đảo lộn quá trình mở rộng 
qui mô những dịch vụ này, trừ phi ngành  y tế được cách ly tốt khỏi 
những cú sốc ngắn hạn. Các tổ chức tài trợ và các tổ chức đa phương, 
trong sự đồng bộ với các quan chức quốc gia cần đặc biệt chú ý để bảo 
vệ những can thiệp y tế thiết yếu khỏi sự khan hiếm ngân sách mà có 
thể đi kèm với khủng hoảng kinh tế vĩ mô ngắn hạn. Sự trợ giúp của 
nhà tài trợ có thể là vũ khí tối hậu trong nhiệm vụ duy trì các dịch vụ y 
tế cần thiết trong những cuộc khủng hoảng kinh tế. Những nỗ lực chặn 
trước để tạo nên mô hình mạng lưới an toàn xã hội là quan trọng tương 
đương để bảo vệ người nghèo trong những hoàn cảnh như vậy; nếu các 
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gia đình bị rơi vào nghèo đói, chỉ đơn giản duy trì các dịch vụ y tế 
thiết yếu đã có trước khủng hoảng kinh tế không thể ngăn ngừa những 
hậu quả xấu về sức khoẻ.  

 

Đặt ngành y tế trong một bối cảnh rộng hơn của 
việc nâng cao sức khoẻ 

Một chính sách y tế hiệu quả đòi hỏi hiểu biết chi tiết những điều kiện 
địa phương -  sinh thái, xã hội, dân số, kinh tế và chính trị – rằng tất cả 
những điều đó ảnh hưởng đến y tế, và cần được quan tâm trong chiến 
lược y tế công cộng. Những đầu tư quan trọng và những thay đổi hành 
vi là cần thiết ở nhiều lĩnh vực quan trọng ngoài ngành y tế (theo định 
nghĩa truyền thống). Những đánh giá kinh tế về thành quả về sức khoẻ 
được chuẩn bị cho Báo cáo này (đặc biệt là tuổi thọ của phụ nữ ở một 
số nước, 1975 – 1990) khẳng định vai trò đa dạng của y tế và các dịch 
vụ y tế (được tính bằng số bác sỹ trên đầu người) thu nhập gia đình 
(theo GNP đầu người) và các điều kiện sinh thái (những vùng nhiệt đới 
không có lợi cho sức khoẻ, những vùng ven biển có lợi cho sức khoẻ). 
92  Ngoài cải cách ngành y tế, chính sách y tế cần chú trọng ít nhất bốn 
lĩnh vực. 

(1)Nhấn mạnh vai trò hạ tầng cơ sở và công nghệ đối với y tế 
Thậm chí trước khi tìm ra một số can thiệp y tế giá  trị nhất của thế kỷ 
20 như tiêm chủng và kháng sinh, tuổi thọ bắt đầu tăng và bệnh tật bắt 
đầu giảm ở các nước Tây Âu và Bắc Mỹ. Những thành quả này đạt 
được nhờ những cải thiện ở lĩnh vực mà Fogel gọi là “hạ tầng y tế”, 
gồm cả  cải thiện khả năng có được nước sạch; các dịch vụ thu gom 
rác và chất thải đô thị; khử trùng sữa và các biện pháp an toàn chế biến 
và bảo quản thức ăn khác, và tăng khẩu phần dinh dưỡng, đặc biệt thực 
hiện các cải tiến trong năng suất lao động và công nghệ nông nghiệp; 
và giảm giá thành vận chuyển thực phẩm đến các trung tâm đô thị. 
Chúng tôi nhấn mạnh rằng cải thiện hạ tầng không chỉ là những viên 
gạch và vữa, mà cả bí quyết nữa. Những đầu tư quyết định là cần thiết 
để hoàn thiện công nghệ không chỉ trong các vấn đề y sinh mà cả 
trong nông nghiệp (chẳng hạn thu hoạch các thực phẩm bổ dưỡng hoặc 
các cây trồng năng suất cao), quản lý môi trường và các lĩnh vực khác. 

(2) Các điều kiện sinh thái   
Nhiều bệnh tật gây ra bởi điều kiện sinh thái của đất nước. Các bệnh 
tật phụ thuộc vào nhiệt độ, lượng mưa, khả năng cung cấp nước sạch, 
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sự có mặt của một số vật chủ gây bệnh cá biệt như muỗi (chúng lại bị 
ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu, địa lý, sinh thái), mật độ dân số, 
nguy cơ rủi ro môi trường như khí thải trong nhà hoặc nước không an 
toàn…. Hải đảo khác với đất liền, 93 những vùng ôn đới khác với 
những vùng nhiệt đới, vùng ẩm khác với sa mạc, bờ biển khác với sâu 
trong đất liền. Cho nên không ngạc nhiên khi thấy rằng sốt rét đã bị 
đẩy lùi ở hầu hết các vùng ôn đới nhưng vẫn còn những vùng nhiệt đới 
rộng lớn; hoặc rằng châu Phi phải chịu đựng nạn sốt rét nghiêm trọng 
nhất, một phần bởi vì ở đó có loài muỗi độc hại nhất Anopheles 
gambiae. Những môi trường và mùa nóng dễ gây ra các bệnh tiêu chảy 
do vi khuẩn hơn những vùng và các mùa mát hơn. Các chi phí và các 
chiến lược có thể khác nhau đáng kể tuỳ theo sinh thái, chiến lược can 
thiệp cần được điều chỉnh phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương. 
94 ở một số vùng, màn tẩm chất chống muỗi có thể là cách tốt nhất đối 
phó với sốt rét; ở những vùng khác phun thuốc chống muỗi trong nhà 
hoặc diệt bọ gậy có thể hiệu quả hơn.  

(3) Các điều kiện xã hội, gồm cả giáo dục và bình đẳng giới tính 
Các điều kiện xã hội đóng vai trò to lớn. Chẳng hạn, biết đọc, viết, đặc 
biệt đối với nữ giới, đóng vai trò quan trọng để có sức khoẻ tốt. Một số 
xã hội đảm bảo phổ cập xoá nạn mù chữ. Một số xã hội khác từ chối 
xoá mù chữ cho phụ nữ, và vẫn còn một số xã hội từ chối xoá mù chữ 
cho dân tộc thiểu số hoặc các nhóm người có vị trí thấp. Như vậy sự 
phân chia dân tộc, sự phân tầng xã hội và sự phân biệt nam nữ có thể 
đóng vai trò lớn trong việc thành công hoặc thất bại của kiểm soát 
bệnh tật. Vị trí xã hội của người phụ nữ là yếu tố quyết định chính các 
thành quả y tế. Những người phụ nữ trong nhiều xã hội đã đầu tư 
những nguồn kinh tế còn thiếu thốn của gia đình cho sức khoẻ và giáo 
dục trẻ em nhiều hơn nam giới. Người mẹ biết đọc, viết là rất quan 
trọng cho hầu hết mọi can thiệp y tế, dù là các hành vi cá nhân hoặc sự 
tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khoẻ chính thức. Lại một lần nữa, 
những xã hội hạn chế sự tiếp cận giáo dục của các em gái phải trả giá 
bằng sức khoẻ kém hơn, và vì thế, tăng trưởng kinh tế thấp hơn. Vì 
vậy, rất quan trọng để đảm bảo rằng những người phụ nữ nghèo có 
được sự tếp cận bình đẳng tới các thông tin, các dịch vụ, và thuốc men. 
Họ cần đóng vai trò quan trọng trong việc lôi kéo sự tham gia của 
cộng đồng và xã hội mà chúng tôi nói ở đây. Tóm lại MDG kêu gọi sự 
bình đẳng về giới và sự trao quyền cho phụ nữ ởitong đó một yếu tố 
căn bản là sự bình đẳng về giáo dục. Điều này rất quan trọng để đạt 
được các MDG về sức khoẻ, và các sáng kiến được đưa ra ở đây.  
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Các hành vi tình dục có thể ảnh hưởng mạnh đến cách truyền nhiễm  
các bệnh lây truyền đường tình dục. Chúng tôi đã nhận xét rằng tỉ lệ 
mắc bệnh AIDS cao một phần là kết quả của quan hệ tình dục với các 
nhóm những người nguy cơ cao, như những người nam công nhân du 
cư (như thợ mỏ), những người thường xuyên quan hệ với gái mại dâm. 
Hơn nữa, sự thiếu quyền lực của phụ nữ trong quan hệ tình dục ở châu 
Phi và một phần ở châu á có thể làm trầm trọng sự lây nhiễm vi rút 
HIV. Một yếu tố văn hóa, lệ cắt bao qui đầu của đàn ông (đặc biệt phổ 
biến ở các dân tộc đạo Hồi ở châu Phi), có thể bảo vệ chống lại lây 
truyền HIV, như thực tế cho thấy tỉ lệ mắc bệnh thấp ở các nước đạo 
Hồi chiếm đa số ở châu Phi. 

(4) Toàn cầu hoá  
Toàn cầu hoá đưa ra những lợi ích sức khoẻ tiềm tàng cho cả thế giới 
(Feachem 2001). Một thị trường toàn cầu thống nhất hơn có lẽ sẽ tăng 
tỷ lệ đổi mới và phổ biến công nghệ tiên tiến (Ví dụ thông qua thương 
mại các dịch vụ y tế), và điều này chắc chắn có thể phục vụ lợi ích 
chung của nhân loại. Các nước thu nhập thấp hiện còn phải đối mặt với 
ít nhất 4 thách thức về chính sách phát sinh từ toàn cầu hoá. Thứ nhất, 
toàn cầu hoá có thể làm trầm trọng vấn đề chảy máu chất xám từ 
những nước nghèo nhất. Ước tính rằng trong trường hợp 20 nước Châu 
Phi – Algeria, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cốt đi voa, Gambia, 
Gana, Ghinª, Ghinª Bitxao,  Libªria, Mali, Maritana, Marèc, Nigiªria, 
Xenegal, Xiêra Leon, Xô ma li Xuđan, Tô gô, và Tuynizi – hơn 35% 
dân số có bằng đại học hiện nay sống ở nước ngoài (Tổ chức di cư 
quốc tế 2001). Trong khi châu Phi đấu tranh với việc các bác sỹ di cư 
ra nước ngoài, các nước thu nhập cao như Canada và Mỹ lại  tích cực 
thuê mướn và thu nhận những bác sỹ này bằng những ưu tiên visa, 
những khuyến khích đặc biệt và những chiến dịch quảng cáo. Thứ hai, 
với sự cạnh tranh tăng lên của vốn lưu động quốc tế, nhiều chính phủ 
thấy rằng họ cần giảm thuế để cạnh tranh đầu tư quốc tế. Những việc 
cắt giảm thuế này có thể có lợi cho phát triển kinh tế, nhưng nó làm 
cho các chính phủ khó khăn hơn để cung cấp tài chính cho những chi 
tiêu công cộng dành cho y tế. Một số nước như Trung Quốc đã có 
những quyết định yêu cầu các trung tâm y tế địa phương tự trang trải 
phần bội ch, lấy từ nguồn thu từ thị trường của họ, vì thế đã loại bỏ 
người nghèo khỏi sự tiếp cận các dịch vụ cần thiết (làm cho những 
trung tâm này cung cấp quá mức thuốc và các dịch vụ khác và bằng 
cách đó họ có thểửtang trải những chi phí của họ). Thứ ba, toàn cầu 
hoá dễ làm tăng tốc độ lây nhiễm bệnh tật quốc tế hơn cả. Những 
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nghiên cứu lý thuyết cho thấy rằng thậm chí sự tăng khiêm tốn nhất 
trong những quan hệ quốc tế thông qua người dân (ví dụ do du lịch, di 
cư hoặc du lịch thương mại) có thể tăng đáng kể tốc độ truyền các 
bệnh truyền nhiễm. 95 Thứ tư, toàn cầu hoá làm giảm những mô hình 
văn hoá địa phương, liên quan đến những ví dụ về chế độ dinh dưỡng 
và sử dụng thuốc. Chúng ta đang chứng kiến sự tăng rất nhanh của các 
tập quán không tốt như thức ăn chứa nhiều mỡ, việc tăng sử dụng 
thuốc lá và các thuốc bị cấm (đó cũng có thể là những con đường chủ 
đạo truyền nhiễm AIDS, viêm gan C và các bệnh truyền nhiễm qua 
đường máu khác). 

 

cung cấp kiến thức toàn cầu trong cuộc chiến 
chống lại bệnh tật 

Các hàng hoá công cộng theo nghĩa rộng nhất là những loại hoạt động 
kinh tế và sản phẩm kinh tế không được thị trường cung cấp đủ, và vì 
thế đòi hỏi cung cấp và/hoặc tài trợ công cộng. Khi những hàng hoá 
công cộng là của địa phương (như là cảnh sát và cứu hoả), và quốc gia 
(như là quốc phòng), những chính quyền địa phương hoặc quốc gia 
tương ứng là những người cung cấp chính. Hàng hoá công cộng toàn 
cầu (GPG) là những hàng hoá không được cung cấp đầy đủ bởi chính 
quyền địa phương và quốc gia bởi vì các lợi ích vượt ra ngoài biên giới 
của đất nước. Cuộc chiến chống lại bệnh tật đòi hỏi những đầu tư quan 
trọng trong GPG ngoài những phương tiện hoặc nhân tố khuyến khích 
của bất cứ một chính phủ đơn lẻ nào và vượt qua tổng chi phí của một 
chương trình cấp quốc gia.  

Một trong những loại hàng hoá công cộng quan trọng nhất là những 
hàng hóa tham gia sản xuất tri thức mới, đặc biệt thông qua những 
chương trình nghiên cứu phát triển (R&D). Vì tri thức là “không cạnh 
tranh”, nghĩa là sự sử dụng tri thức bởi một người không làm giảm tri 
thức của người khác, điều này có ý nghĩa đối với xã hội khi đảm bảo 
rằng tri thức mới được thực sự sử dụng rộng rãi. Nhưng nếu những 
thành quả của nghiên cứu phát triển là có sẵn miễn phí, những hãng tối 
đa lợi nhuận sẽ không có động cơ để đầu tư vào nghiên cứu phát triển. 
Một biện pháp thực tiễn để cân bằng giữa sự cần thiết của tri thức và 
sự cần thiết cho động cơ cá nhân để đầu tư vào nghiên cứu phát triển là 
kết hợp hai chính sách: cung cấp tài chính công cho nghiên cứu phát 
triển kết hợp với bảo hộ bản quyền cho các nhà đầu tư tư nhân trong 
nghiên cứu phát triển. Chẳng hạn như ở Mỹ, những nhà nghiên cứu y 
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sinh tài trợ bởi liên bang được Bộ y tế ủng hộ đóng vai trò quan trọng 
trong việc phát triển những loại thuốc mới, cung cấp cho những hoạt 
động nghiên cứu phát triển của ngành công nghiệp dược tư nhân và 
hoạt động dưới sự bảo hộ sáng chế. 

Sự phân công lao động trong nghiên cứu phát triển giữa các khu vực 
nhà nước và tư nhân là có liên quan, ít nhất là về nguyên tắc, đối với 
bản chất của tri thức được nuôi dưỡng. Đặc biệt, không nên cung cấp 
những quyền sáng chế đối với kiến thức khoa học cơ bản, bởi vì xã hội 
có lợi trong việc truyền bá, sử dụng những ý tưởng khoa học cơ bản. 96 
Như vậy, sự ủng hộ công cộng đối với nghiên cứu phát triển cho 
nghiên cứu khoa học cơ bản là tối cần thiết. Thậm chí ở “thị trường tự 
do” Hoa Kỳ cũng có sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng đối với loại 
chi tiêu công cộng này. Mặt khác, đối với những ứng dụng đặc biệt 
của những khái niệm khoa học rộng, bảo hộ sáng chế mang đến những 
động cơ phát triển và thử nghiệm sản phẩm vừa rủi ro vừa tốn kém. Vì 
các sáng chế được cấp cho các ứng dụng thay vì kiến thức cơ bản, sự 
cạnh tranh giữa những người nắm giữ sáng chế được giữ gìn bởi những 
ứng dụng cạnh tranh và đa dạng của cùng một kiến thức được tiếp cận 
một cách tự do. Xem xét sự đổi mới công nghệ như là một quá trình đi 
từ khoa học cơ bản đến thử nghiệm sản phẩm cuối cùng, tài trợ công 
cộng nên chi trả phần lớn của những giai đoạn đầu trong khi bảo hộ 
sáng chế cung cấp những yếu tố kích thích của những giai đoạn sau. 
Khi chúng ta định hướng nghiên cứu phát triển tới những bệnh đặc 
trưng của những nước nghèo, cơ chế khuyến khích thất bại ở cả 2 mặt. 
Chính phủ các nước nghèo thiếu phương tiện tài trợ nghiên cứu phát 
triển, và bảo hộ sáng chế ít có ý nghĩa khi không có một thị trường lớn 
cho sản phẩm. Kết quả là cho các bệnh đặc trưng của các nước nghèo 
– như sốt rét và các bệnh truyền nhiễm nhiệt đới khác – thường bị 
thiếu kinh phí. Các nước nghèo có lợi từ nghiên cứu phát triển chủ yếu 
khi những nước giàu cũng bị ảnh hưởng bởi những bệnh này! 98 

Sẽ có ích khi phân biệt 3 dạng bệnh tật. Các bệnh loại I xảy ra ở 
các nước giàu và các nước nghèo với số lượng lớn dân số có nguy cơ ở 
mỗi nước. Ví dụ các bệnh truyền nhiễm gồm sởi, viêm gan B, và cúm 
do Haemophilus type b (Hib) và các bệnh không truyền nhiễm như 
tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh liên quan đến thuốc lá. Trong trường 
hợp các bệnh loại 1, động cơ cho nghiên cứu phát triển có ở thị trường 
các nước giàu (thông qua tài trợ khoa học cơ bản công cộng và bảo vệ 
sáng chế đối với phát triển sản phẩm). Sản phẩm được phát triển và 
vấn đề chính trong mối quan hệ với các nước nghèo là sự tiếp cận tới 
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những công nghệ thường có giá thành cao và được sự bảo hộ sáng chế. 
Nhiều loại vắc – xin cho các bệnh loại 1 đã được phát triển từ 20 năm 
trước nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi ở các nước nghèo 
vì giá thành cao. Các bệnh loại II có ở các nước giàu và các nước 
nghèo, nhưng chiếm tỷ lệ lớn ở các nước nghèo. Vì thế, động cơ 
nghiên cứu phát triển có ở thị trường các nước giàu, nhưng mức chi 
nghiên cứu phát triển trên cơ sở toàn cầu không đủ để bù đắp chi phí 
chữa bệnh. HIV/AIDS và lao là những ví dụ: cả hai bệnh có ở các nước 
nghèo và giàu, nhưng hơn 90% là ở các nước nghèo. Trong trường hợp 
vắc-xin cho HIV/AIDS, một lượng lớn nghiên cứu phát triển sẵn sàng 
do nhu cầu thị trường các nước giàu, nhưng không tương ứng với nhu 
cầu toàn cầu hoặc giải quyết  bệnh này ở nước nghèo. Trong trường 
hợp bệnh lao, tình hình còn tệ hơn. Rất ít nghiên cứu phát triển được 
dành cho các chữa trị mới và tốt hơn. Các bệnh loại III là những bệnh 
chủ yếu hoặc hoàn toàn chỉ ở những nước đang phát triển như bệnh ốm 
ngủ ở châu Phi (trùng mũi khoan) và bệnh mù ven sông châu Phi (giun 
chỉ u). Những bệnh như thế rất ít được nghiên cứu phát triển và thực tế 
không có nghiên cứu phát triển trên cơ sở thương mại ở các nước giàu. 
Khi những công nghệ mới được phát triển, chúng thường tạo những bất 
ngờ, như khi thuốc thú y được Merck phát triển (ivermectin) được 
chứng tỏ là có hiệu quả trong việc chữa trị giun chỉ u ở người. 

Một số bệnh thuộc cả hai loại, đặc biệt nếu điều trị và/hoặc phòng 
ngừa là nhạy cảm đối với một số đặc thù ở các nước giàu và nghèo. 
AIDS thuộc giữa loại I và loại II và sốt rét thuộc giữa loại II và loại III. 
99 Đến nay, nguyên lý cơ bản rằng nghiên cứu phát triển có xu hướng 
giảm tương ứng với gánh nặng bệnh tật, chuyển trọng tâm từ các bệnh 
loại I đến các bệnh loại III là một phát hiện thực tiễn to lớn. Các bệnh 
loại II thường được gọi là các bệnh không được quan tâm và các bệnh 
loại III là các bệnh rất không được quan tâm.  

Mức độ không quan tâm nghiên cứu phát triển của một bệnh được 
xem xét qua phần chi tiêu cho nó trong tổng chi tiêu cho bệnh tật cho 
gánh nặng bệnh tật toàn cầu (ví dụ được đo bằng chi phí nghiên cứu 
phát triển cho một DALY 100). Hãy xem xét trường hợp sốt rét. Sốt rét 
được tính cho khoảng 3% tổng gánh nặng bệnh tật toàn cầu, được đo 
bởi những năm cuộc đời bị coi là mất đi do tàn tật (45 triệu DALY 
trong tổng số 1,4 tỷ DALY của thế giới), với hơn 99% gánh nặng rơi 
vào các nước đang phát triển. Tổng nghiên cứu y sinh củacác khu vực 
nhà nước và tư nhân ước tính khoảng 60 tỷ đô la mỗi năm hoặc 42 đô 
la mỗi DALY. Chi phí nghiên cứu sốt rét khoảng 100 triệu đô la mỗi 
năm hoặc 2,2 đô la mỗi DALY.101 Như vậy, nghiên cứu phát triển cho 
sốt rét khoảng 1/20 trung bình toàn cầu. Một điều đáng chú ý và đáng 
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lo ngại là sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân cho sự phát triển các 
thuốc chống sốt rét mới - Thuốc Sốt rét (MMV), gần đây đã chi ít hơn 
10 triệu đô la mỗi năm cho việc này và bị hạn chế về vốn đến nỗi hiện 
nay chỉ phấn đấu đạt tới 30 triệu đô la mỗi năm vào năm 2004. WHO 
hợp tác với ngành công nghiệp dược quốc tế gần đây đã nhận định 
rằng đối với một số bệnh quan trọng của người nghèo hiện có rất ít nỗ 
lực nghiên cứu phát triển của ngành công nghiệp tư nhân mặc dù có 
triển vọng khoa học về sự đột phá của các loại thuốc, vắc-xin và chẩn 
đoán bệnh mới. Những lĩnh vực không được quan tâm như vậy gồm cả 
sốt rét, lao, giun chỉ bạch huyết , leishmaniasis, sán máng, trùng mũi 
khoan châu Phi và bệnh Chagas.102 

Sự mất cân đối trong nghiên cứu giữa các bệnh của người nghèo 
(các bệnh loại II và đặc biệt là các bệnh loại III) và của người giàu đã 
được nhận ra và ghi lại trong hơn một thập kỷ. Một báo cáo được đọc 
rộng rãi vào năm 1990 của Uỷ ban nghiên cứu và phát triển sức khoẻ 
đã ghi nhận sự mất cân bằng đối 90/10: rằng chỉ có 10% chi tiêu 
nghiên cứu phát triển dành cho các vấn đề sức khoẻ của 90% dân số 
thế giới. Một điều thú vị là bản báo cáo gốc thực sự đặt sự mất cân đối 
là 95/5, có lẽ còn hiện thực hơn.103 Bản báo cáo này dẫn đến việc thành 
lập Quỹ toàn cầu cho nghiên cứu y tế năm 1996 và tiếp tục ghi lại 
những sự không đầy đủ trong nỗ lực nghiên cứu các bệnh của người 
nghèo. Nhiều sáng kiến đã được bắt đầu hoặc tiếp tục để giải quyết sự 
mất cân đối này. Nhưng những sáng kiến này vẫn còn thiếu kinh phí 
trầm trọng. Chương trình nghiên cứu bệnh nhiệt đới (TDR) tiêu biểu 
của WHO, Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Ngân hàng thế giới, 
mặc dù có những thành tựu đáng kể trong việc kiểm soát bệnh nhiệt 
đới cũng chỉ được cấp kinh phí vào khoảng 30 triệu đô la mỗi năm cho 
chương trình bao gồm 8 bệnh nhiệt đới chính.104 Sáng kiến Nghiên cứu 
vắc xin (IVR), chương trình kết hợp mọi khả năng nghiên cứu phát 
triển vắc xin của cả Tổ chức y tế thế giới và UNAIDS, chỉ có khoảng 
tám triệu đô la hàng năm để chi tiêu nhằm thúc đẩy sự phát triển và 
khả năng có được vắc xin chống lại không ít hơn 13 bệnh cộng với 
những công nghệ hoạt chất để cải thiện tiêm chủng.105 Một nỗ lực 
nhiều bên tương tự trong sức khoẻ sinh sản, được gọi là Chương trình 
đặc biệt nghiên cứu phát triển và đào tạo nghiên cứu cho sức khoẻ sinh 
sản (HRP) đã được cấp kinh phí khoảng 20 triệu đô la mỗi năm (hoặc 
40 triệu đô la mỗi 2 năm). Gần đây hơn, một số hợp tác nhà nước-tư 
nhân đã được thành lập, thường theo sáng kiến của các quĩ Gates và 
Rockefeller, với mục đích nghiên cứu phát triển bệnh sốt rét, AIDS và 
lao. Mức độ tài trợ cho những sáng kiến này vẫn còn khiêm tốn, mặc 
dù đã là sự tiến bộ lớn so với những năm trước. 
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Bảng 12. Những ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển các 
loại thuốc mới chữa bệnh ở các nước nghèo 

Bệnh Tử vong 
hàng 
năm 

Hạn chế của các 
thuốc hiện có 

Các thuốc 
mới cần thiết; 
Tính khả thi 
khoa học 

Ngành công 
nghiệp hiện 
tham gia vào 
R&D 

Sốt rét 1-2 triệu Sự kháng thuốc của 
các điều trị hiện có, 
và chi phí cao của 
điều trị mới 

Có; Tính khả 
thi cao 

Thấp, trừ thuốc 
MMV (sự cộng 
tác nhà nước – 
tư nhân) 

Lao 2 triệu  Sự kháng thuốc, khó 
thực hiện (thời gian 
lâu và phức tạp) 

Có; Tính khả 
thi cao, nhưng 
thời gian phát 
triển lâu 

Thấp 

Giun 
chỉ và 
giun 
chỉ u 
bạch 
huyết 

Tử vong ít, 
nhưng chi 
phí xã hội 
từ trung 
bình đến 
cao 

Thuốc không tiêu diệt 
tất cả các giai đoạn 
của ký sinh trùng, tái 
nhiễm nhanh 

Có; Tính khả 
thi cao 

Thấp 

Leishm
aniasis 

57.000 Sự kháng thuốc, thực 
hiện kém 

Có; Tính khả 
thi cao 

Thấp (Trừ khi 
cộng tác với 
TDR) 

Sán 
máng 

14.000 Sự kháng thuốc Có; WHO lạc 
quan về tính 
khả thi cao, 
công nghiệp ít 
hơn 

Không có 

Trùng 
mũi 
khoan 
châu Phi 

66.000 Sự kháng thuốc, 
không có hiệu quả ở 
mọi giai đoạn của 
bệnh 

Có; WHO lạc 
quan về tính 
khả thi, ngành 
công nghiệp ít 
hơn 

Không có 

Bệnh 
Chagas 

21.000 Không có hiệu quả ở 
mọi giai đoạn của 
bệnh 

Có; Tính khả 
thi cao đối với 
lây nhiễm mãn 
tính 

Thấp đến không 
có 

Lưu ý:   Bảng này tập trung vào phát triển thuốc hơn là phát triển vac-xin, trừ các 
bệnh như Shigellois, viêm não Nhật bản, sốt xuất huyết đã có các vac-xin 
rất hiệu quả so với thuốc. 

Nguồn: Cuộc họp WHO- IFPMA (bảng 11, “Những bệnh truyền nhiễm ưu tiên cần 
nghiên  cứu phát triển bổ sung”). 
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Tổ chức y tế thế giới và Diễn đàn nghiên cứu y tế toàn cầu cần làm 
việc cùng với các nhà tài trợ và cộng đồng nghiên cứu để xác định trên 
cơ sở hiện tại những lĩnh vực ưu tiên cao cho nghiên cứu và phát triển 
các bệnh các nước nghèo đã không được ngành dược phẩm quốc tế chú 
trọng. Những lĩnh vực được xác định gần đây là ưu tiên gồm có vắc 
xin cho sốt rét, lao và AIDS. Các chất diệt khuẩn cho AIDS; các thuốc 
trừ sâu để kiểm soát các bệnh mang bởi các ký sinh vật chủ và các 
điều trị sốt rét phối hợp cần thiết để làm chậm sự kháng thuốc đối với 
các thuốc chống sốt rét.106 Những bệnh rất không được chú trọng gồm 
có giun chỉ bạch huyết, leismaniasis, sán máng, trùng mũi khoan và 
bệnh Chagas. Sự đánh giá chi tiết các ưu tiên nghiên cứu phát triển và 
tính khả thi của những loại thuốc mới, được tiến hành bởi hội thảo 
WHO – IFPMA, được tổng kết trong bảng 12. Một trong những vấn đề 
nhất quán với những bệnh này và những bệnh nhiệt đới khác là thậm 
chí khi các điều trị hiệu quả đã có trong quá khứ, sự phát triển của các 
chủng kháng thuốc làm cho những giải pháp chuẩn mực trở thành 
không hiệu quả, với ít hoặc không có những điều trị giá rẻ. Cho nên sự 
cần thiết để phát triển những loại thuốc mới và thay thế thuốc là liên 
tục. Đối với một số bệnh vi khuẩn như kiết lỵ, sự kháng thuốc trở 
thành cản trở chính trong chữa trị. Lưu ý  rằng bảng 12 không nhắc 
đến các bệnh cần các loại vắc-xin chứ không phải là thuốc, như 
shigellosis, viêm não Nhật Bản và sốt nhiệt đới, tất cả những bệnh này 
là mục tiêu của Sáng kiến nghiên cứu vắc-xin của WHO/UNAIDS. 

Chúng tôi tin rằng cần ít nhất 3 tỉ đô la mỗi năm cho nghiên cứu 
phát triển các ưu tiên y tế của người nghèo. Trong số này 1,5 tỉ đô la 
mỗi năm cần được dành cho nghiên cứu phát triển các loại thuốc, vắc-
xin, chẩn đoán mới, và những chiến lược can thiệp chống HIV/AIDS, 
sốt rét, lao, sức khoẻ sinh sản và các bệnh ưu tiên khác của người 
nghèo. Ví dụ đối với AIDS, nó sẽ gồm nghiên cứu sử dụng các loại 
thuốc chống retrovirus trong những hoàn cảnh thu nhập thấp, các loại 
văc xin cho các dạng vi rút riêng biệt phổ biến ở các nước nghèo, và 
các chất diệt khuẩn nhằm ngăn chặn sự lây truyền vi rút. Duy trì 
nguồn tài trợ nghiên cứu phát triển là quan trọng sống còn vì những 
đột phá trong lĩnh vực này đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu và thử 
nghiệm lâm sàng. Cả WHO và Diễn đàn nghiên cứu y tế toàn cầu đóng 
vai trò quan trọng trong việc dự đoán sự phân phối hiệu quả các nguồn 
kinh phí gia tăng này. 

Cùng với nghiên cứu phát triển có mục đích, cần tăng đáng kể 
nghiên cứu khoa học cơ bản trong y tế (ví dụ dịch tễ học, kinh tế y tế, 
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hệ thống y tế và chính sách y tế), và các vấn đề y sinh (ví dụ vi rút 
học) trong mối quan hệ với các nước nghèo. Uỷ ban đề nghị chi 1,5 tỉ 
đô la chi hàng năm cho Quĩ nghiên cứu sức khoẻ toàn cầu (GHRS). 
Quĩ này sẽ hoạt động trong nghiên cứu y sinh và y tế tương tự như 
Nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (SCGIAR) trong lĩnh 
vực nông nghiệp. Quĩ GHRF sẽ tài trợ nghiên cứu khoa học tỉ mỉ 
thông qua một tổ chức quốc tế mới thành lập của Các viện nghiên cứu 
y tế Quốc gia ở Mỹ và/hoặc các Hội đồng nghiên cứu y tế (MRC) của 
các nước khác. NIH và các MRC của các nước OECD, và các MRC ở 
các nước như Braxin, Malaysia, Nam Phi tích luỹ những kinh nghiệm 
đáng kể trong việc tài trợ nghiên cứu có chất lượng và trong việc duy 
trì chất lượng, sự minh bạch và trách nhiệm. Những kinh nghiệm quí 
báu này phải được làm mẫu để thiết kế và thành lập những NIH/MRC 
quốc tế mới. Những bài học từ TDR, IVR, và HRP cũng phải được 
xem xét, và có thể nên cho những thực thể này vào trong cấu trúc mới. 
Diễn đàn nghiên cứu y tế toàn cầu hiện có có thể đóng vai trò có ích 
trong việc thành lập và các hoạt động sau này của Quĩ nghiên cứu y tế 
toàn cầu (GHRF). 

Mục tiêu chính của GHRF là xây dựng tiềm năng nghiên cứu dài 
hạn ở chính các nước đang phát triển. GHRF sẽ cung cấp kinh phí chỉ 
đạo cho các nhóm nghiên cứu ở các nước thu nhập thấp. Hiện tại, sự 
gây dựng năng lực nghiên cứu phải được bắt đầu với việc chính phủ 
các nước nghèo nhận thấy tầm quan trọng của việc củng cố các trường 
đại học và các cở sở nghiên cứu khác. Ngoài việc tài trợ từ GHRF, 
cách nghĩ mới là cần thiết để giải quyết những vấn đề phổ biến là 
lương thấp, sự yếu kém của các tổ chức, thiếu những nghiên cứu đánh 
giá cụ thể, và chảy máu chất xám sang các nước châu Âu và Bắc Mỹ. 
Cuối cùng, WHO cần làm việc với ngành công nghiệp dược phẩm toàn 
cầu có cơ sở nghiên cứu để thực hiện việc chuyển giao công nghệ tới 
các nước nghèo. Tất cả các hãng nghiên cứu dược phẩm lớn cần được 
khuyến khích thiết lập hợp tác đào tạo và nghiên cứu dài hạn ở các 
nước đang phát triển, theo gương cam kết gần đây của Pfizer thành lập 
Liên minh khoa học Chăm sóc và phòng chống AIDS tại trường đại 
học Tổng hợp Makarere ở Uganda để đào tạo các bác sĩ châu Phi trong 
việc sử dụng các thuốc AIDS. 

Ngoài những chi phí này, nguồn quỹ sẽ cần cho nghiên cứu thực 
hành khi mở rộng qui mô những nỗ lực điều trị ở các nước thu nhập 
thấp. Nghiên cứu thực hành bao gồm nghiên cứu các can thiệp y tế 
trong thực hành, gồm cả những vấn đề sự chấp nhận của bệnh nhân đối 
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với các chế độ điều trị và sự thực hiện theo những chế độ này, độc 
tính, liều lượng cách thức và giá thành của sự cung cấp. Mục đích là để 
tối ưu hoá chế độ điều trị theo những điều kiện địa phương, và để xác 
định cách tốt nhất để đưa chế độ điều trị vào những dịch vụ đã có. Vấn 
đề nghiên cứu thực hành thường không được chú trọng trong các 
chương trình quốc gia. Uỷ ban yêu cầu các cơ quan song phương, 
Ngân hàng thế giới và Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét đảm 
bảo rằng một tỷ lệ tương xứng của viện trợ từ dự án quốc gia đặc biệt 
của họ được dành cho phát triển năng lực nghiên cứu và tiến hành 
nghiên cứu thực hành theo những chủ đề tương ứng. Chúng tôi đề nghị 
rằng ít nhất 5% vốn viện trợ dự án cần được dành cho nghiên cứu theo 
dự án. Ví dụ, Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét cần ủng hộ 
mạnh mẽ nghiên cứu trong nước về đánh giá và cải thiện những can 
thiệp chống AIDS, lao và sốt rét mà nó sẽ tài trợ. Ví dụ thứ hai liên 
quan đến Ngân hàng thế giới. Hầu hết các khoản vay có điều kiện của 
Ngân hàng thế giới chứa các mục nghiên cứu thực hành tương ứng với 
dự án được tài trợ hoặc để chuẩn bị cho dự án tiếp theo. Thông thường, 
những đồng tiền này hoặc là được chi tiêu không hiệu quả, tiêu không 
đủ hoặc cả hai. Uỷ ban kêu gọi Ngân hàng thế giới đảm bảo sự sử 
dụng hiệu quả của những nguồn kinh phí nghiên cứu này, sao cho 
nghiên cứu thực hành cần thiết được thực hiện và sao cho năng lực 
nghiên cứu địa phương được trợ giúp và tăng cường. 

Uỷ ban cũng ủng hộ những thảo luận gần đây ở Mỹ và Âu Châu để 
sửa đổi luật Thuốc các bệnh hiếm hiện có để kích thích hoạt động 
nghiên cứu phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên. Luật Thuốc các 
bệnh hiếm hiện tại cung cấp yếu tố khuyến khích để kích thích nghiên 
cứu triển khai trong khu vực tư nhân đối với các bệnh “hiếm”107 chỉ 
ảnh hưởng một số ít người dân, và việc bán thuốc chữa những bệnh 
này có thể không mang lại lợi nhuận nếu không có những khuyến 
khích bổ sung. Những luật này đã thành công đáng kể để hấp dẫn khu 
vực tư nhân tham gia vào những lĩnh vực không được quan tâm trước 
kia, và có bằng chứng để cho rằng những cơ chế tương tự có thể có tác 
dụng đối với những bệnh của người nghèo. Sự sửa đổi những luật 
thuốc hiện hành cần được đặc biệt nhấn mạnh đối với các bệnh chỉ tập 
trung ở các nước nghèo nhiệt đới bằng cách điều chỉnh cả gói những 
khuyến khích cho mục đích này thông qua thuế, tài trợ nghiên cứu và 
bảo hộ sáng chế mở rộng. 

Khi các nước giàu dựa cả vào sự phối hợp của trợ cấp nghiên cứu 
phát triển và sự điều tiết của thị trường (dựa trên các bằng sáng chế) để 
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phổ biến các kiến thức mới từ khoa học cơ bản đến phát triển sản 
phẩm, như vậy sự tài trợ gia tăng cho nghiên cứu phát triển cũng cần 
được phối hợp với sự điều tiết thị trường để đảm bảo rằng những đột 
phá khoa học từ phòng thí nghiệm sẽ tìm được ứng dụng trong bệnh 
viện. Một trong những biện pháp để bảo hộ sáng chế là cần có một cơ 
chế đảm bảo nhà sản xuất sản phẩm mới có một thị trường đáng kể để 
có thể có lãi và tái phát triển sản phẩm (gồm cả thử nghiệm lâm sàng). 
Mặc dù không có một cơ chế tổ chức đơn giản nào được thiết kế cho 
mục đích này, Uỷ ban tìm kiếm những đề xuất sáng kiến mà nhà tài 
trợ có thể hứa để mua những điều trị và vắc-xin hiệu quả mới với giá 
xứng đáng cho đầu tư phát triển sản phẩm. Chẳng hạn Liên minh vắc-
xin và tiêm chủng toàn cầu mới sẽ tài trợ mua vắc-xin, có thể hứa 
trước sẽ chi 10 đôla một liều vắc-xin chống sốt rét, lao và AIDS hiệu 
quả.108 Sự cam kết trước này phối hợp với sự tài trợ nghiên cứu phát 
triển đáng kể của nhà tài trợ có thể thuyết phục ngành công nghiệp 
dược phẩm nhiều hơn nhiều để phát triển các sản phẩm mới. Tương tự, 
Quĩ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét có thể cam kết trước sẽ mua 
thuốc mới chống AIDS, sốt rét và lao với một giá thành tương đối để 
kích thích phát triển sản phẩm của khu vực tư nhân. Một cơ chế khác 
là những luật Thuốc các bệnh hiếm hiện có ở các nước giàu có những 
khuyến khích tài chính bổ sung (ví dụ giảm thuế hoặc những điều 
khoản quyền sở hữu trí tuệ ưu tiên cho nghiên cứu phát triển các bệnh 
không phổ biến, như rối loạn di truyền bất thường; điều luật này có thể 
mở rộng để cung cấp những khuyến khích tương tự đối với các bệnh 
phổ biến ở các nước nghèo và ít phổ biến ở các nước giàu. 

 Chúng ta cũng cần khai thác những công nghệ thông tin mới cho 
mục đích này. Internet ngày nay giúp phân phối các bài báo đăng trên 
các tạp chí khoa học và y học và các thông tin khác với giá rẻ, một 
cách nhanh chóng tới tất cả mọi nơi bằng một phần cứng cơ bản và sự 
kết nối mạng. Việc cung cấp các thiết bị như thế là một yếu tố quan 
trọng của bất cứ kế hoạch tài trợ nào để cải thiện chăm sóc y tế trên cơ 
sở thông tin hiện đại. Những khả năng được mở ra bởi Internet có thể 
khắc phục những thiếu hụt truyền thống trong nghiên cứu y học – 
những khó khăn trong việc cung cấp thông tin tới mọi người ở các 
nước nghèo và tới những người không có quan hệ với các tổ chức giàu 
có. Mặc dù nhiều tạp chí ngày nay xuất bản nội dung của họ dưới dạng 
điện tử, chỉ gần đây một vài tạp chí mới bắt đầu cho ra các bài báo của 
họ miễn phí (thường thường sau sáu tháng đến hai năm sau khi xuất 
bản) và cung cấp những bài báo của họ miễn phí ở những nước nghèo 
nhất. Tuyên bố mới đây của sáu nhà xuất bản lớn, phối hợp với Tổ 
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chức y tế thế giới và Liên hợp quốc, là rất đáng hoan nghênh, nhưng 
nó còn xa để thoả mãn nhu cầu to lớn ở nhiều nước khá hơn một chút, 
và nhiều tạp chí quan trọng chưa có mặt trong sáng kiến này. Cho một 
kế hoạch dài hạn hơn, Uỷ ban kiến nghị một số mục đích quan trọng 
và khả thi: phát triển lưu trữ điện tử lớn, nơi mà hàng triệu bài báo có 
thể được lưu trữ, tiếp cận và  tìm kiếm đầy đủ với nhiều từ khoá; sự 
thay đổi trong kế hoạch thương mại đối với hầu hết các tạp chí sao cho 
giá thành được chi trả bởi các nước giàu và sự phân phối là miễn phí, 
cập nhật trên toàn thế giới thông qua Internet; và thoả thuận của tất cả 
các tạp chí để cung cấp nội dung của họ với sự phân phát, lưu trữ miễn 
phí trong vòng sáu tháng sau khi xuất bản, thậm chí nếu họ tiếp tục 
các xuất bản truyền thống. 

 Để bổ sung vào các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, Uỷ ban kêu gọi 
tăng cường nghiên cứu và phát triển theo sáu cách chính: (1) 1,5 tỉ đô 
la tài trợ hàng năm thông qua Quĩ nghiên cứu y tế toàn cầu mới 
(GHRF) cho nghiên cứu y tế và y sinh cơ bản; (2) 1,5 tỉ đô la tài trợ 
hàng năm cho những tổ chức hiện có  nhằm phát triển thuốc và vắc-xin 
mới, như TDR, IVR, và HRP ( tất cả thuộc Tổ chức y tế thế giới), và 
sự hợp tác nhà nước – tư nhân chống HIV/AIDS, sốt rét và lao và các 
bệnh khác của người nghèo; (3) tăng chi tiêu cho nghiên cứu thực hành 
ở cấp quốc gia trong mối liên hệ với sự mở rộng qui mô các can thiệp 
thiết yếu, tương đương với ít nhất 5% của tài trợ chương trình quốc 
gia; (4) mở rộng sự tiếp cận các thông tin khoa học miễn phí trên 
mạng với những nỗ lực được tài trợ để tăng kết nối các trường đại học 
và các cơ sở nghiên cứu khác ở các nước thu nhập thấp; (5) sửa đổi 
luật Thuốc các bệnh hiếm ở các nước thu nhập cao để có thể bao gồm 
cả các bệnh của người nghèo; và (6) những cam kết trước để mua 
những công nghệ có mục đích (như là vắc-xin cho HIV/AIDS, sốt rét 
và lao) như là một khuyến khích thị trường; đặc biệt đối với phát triển 
sản phẩm giai đoạn cuối. 

 Cùng với nghiên cứu phát triển, có những dạng hoạt động hàng hóa 
y tế công cộng khác đòi hỏi tài trợ công cộng, như thiết lập chuẩn mực 
y tế công cộng, theo dõi bệnh tật và thúc đẩy những kinh nghiệm tốt 
nhất trong can thiệp y tế. ở các nước giàu, những hoạt động như thế 
được tiến hành bởi các cơ quan nhà nước như Tổ chức thuốc và thực 
phẩm và các Trung tâm kiểm soát bệnh tật ở Mỹ. ở các nước nghèo, 
những hoạt động như thế thường bị thiếu thốn tài chính nếu được tiến 
hành. Nếu tính đến các vấn đề y tế ngoài tầm biên giới quốc gia, Tổ 
chức y tế thế giới đóng vai trò đặc biệt trong việc thiết lập chuẩn mực 
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quốc tế,109 thu thập và phân tích số liệu, theo dõi bệnh tật, và thúc đẩy 
những kinh nghiệm tốt nhất trong y tế công cộng thông qua truyền bá 
những kinh nghiệm quốc tế tốt nhất. Nhưng trong những lĩnh vực này, 
cũng như trong nghiên cứu phát triển các bệnh của người nghèo, mức 
độ tài trợ quốc tế là không đủ đối với thách thức toàn cầu. 

 Không dễ có được một bức tranh toàn diện về chi tiêu hiện tại các 
hàng hoá công cộng toàn cầu thông qua Tổ chức y tế thế giới và các cơ 
quan khác. Ngân sách trung bình của WHO là 864 triệu đô la mỗi năm 
từ 1997 đến 1999 được chia gần bằng nhau giữa ngân sách cơ bản và 
các quĩ ngoài ngân sách. Các tổ chức quốc tế khác (UNICEF, UNFPA, 
UNDP, Ngân hàng thế giới) cũng cung cấp các hàng hóa công cộng 
toàn cầu (GPG )cho y tế bổ sung vào các dự án cấp quốc gia, mặc dù 
sự phân chia chính xác giữa GPG và các chương trình quốc gia là 
không dễ được xác định. Trên quan điểm sự cấp thiết của mở rộng qui 
mô hàng hóa công cộng toàn cầu trong một số lĩnh vực – theo dõi 
bệnh tật, những đường lối cơ bản trong dịch tễ học, phân tích và tuyên 
truyền những kinh nghiệm tốt nhất và thực tập và đào tạo ở mức độ 
toàn cầu – chúng tôi đề nghị tăng chi tiêu giai đoạn cho các hàng hóa 
công cộng toàn cầu không thuộc nghiên cứu phát triển này với khoảng 
hơn một tỉ đô la mỗi năm nữa vào năm 2007 và hơn hai tỉ đô la nữa 
vào năm 2015 để ủng hộ vai trò của các tổ chức này và các tổ chức 
tương tự trong sáng kiến kiến nghị ở đây. 

  

tiếp cận các thuốc thiết yếu 

Người nghèo không được tiếp cận các thuốc thiết yếu vì nhiều nguyên 
nhân, tất cả những nguyên nhân này được giải quyết một cách toàn 
diện. Nguyên nhân quan trọng nhất cho đến nay là chính sự nghèo đói, 
có nghĩa là cả người nghèo lẫn chính phủ của họ không có khả năng 
mua những thuốc thiết yếu hoặc đảm bảo sử dụng chúng một cách 
đúng đắn trong một hệ thống y tế tốt. Thêm vào đó, những người 
nghèo có thể không biết đến những lựa chọn có thể cứu sống họ vì các 
dịch vụ y tế tại cộng đồng không đầy đủ. Sự tiếp cận bị cản trở bởi sự 
thiếu trầm trọng bác sỹ và cán bộ y tế được đào tạo để lựa chọn và sử 
dụng các thuốc hiện có một cách hiệu quả. Một số cản trở là do tự áp 
đặt. Nhiều nước thu nhập thấp áp đặt thuế nhập khẩu và thuế nội địa 
đối với một số thuốc thiết yếu. Một số chính phủ cũng cản trở sự tiếp 
cận thông qua các hệ thống môi giới cồng kềnh và các quy trình điều 
tiết làm chậm trễ việc sử dụng các thuốc thiết yếu.110 
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Tất cả những điều này thậm chí là đúng, đối với những loại thuốc 
không được bảo hộ sáng chế, cũng như những thuốc được bảo hộ sáng 
chế. Ví dụ, nhiều thuốc chống retrovirus chữa HIV/AIDS không được 
bảo hộ sáng chế ở cận sa mạc Sahara.111 Nhiều loại thuốc chống 
retrovirus hiện nay có giá thấp, hoặc từ các nhà sản xuất hoạt chất hay 
do những nhà dược phẩm nắm bane quyền ở Mỹ và châu Âu bán ra 
trên cơ sở phi lợi nhuận. Một số loại thuốc thậm chí được phát miễn 
phí, như đề nghị của Boehringer Ingelheim đối với nevirapine để giảm 
sự lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con. Mặc dù vậy, thiếu sự trợ giúp 
quy mô lớn của các nhà tài trợ, các nước nghèo ở cận sa mạc Sahara 
với tỷ lệ mắc bệnh HIV/AIDS cao không có khả năng có được những 
loại thuốc giá rẻ này ở một mức độ đáng kể. Những vấn đề này cũng 
xảy ra đối với sự tiếp cận các thuốc lao, thậm chí cả những thuốc đã 
hết bản quyền, cũng như nhiều vắc-xin đã hết bảo hộ sáng chế nhưng 
vẫn còn quá đắt đối với các nước thu nhập thấp nếu thiếu sự trợ giúp 
tài chính. 

 Khi có được sự tài trợ đầy đủ, định giá thuốc của các hãng dược 
phẩm (đặc biệt đối với các loại thuốc đang được bảo hộ sáng chế) có 
thể là một vật cản đáng kể.112 ít nhất một số thuốc thiết yếu được bảo 
hộ sáng  chế và một số khác đã hết hạn hay còn được cung cấp chỉ bởi 
một số ít các nhà sản xuất. Trong những hoàn cảnh đó, các nhà sản 
xuất có xu hướng duy trì lợi nhuận cao (giá bán cao hơn giá thành rất 
nhiều), đặc biệt ở thị trường các nước giàu. Những lợi nhuận cao như 
thế là cơ chế cơ bản, nhờ đó, các chi phí nghiên cứu phát triển được 
hoàn trả, và vì thế cần được công nhận như một phần của một quá 
trình đổi mới bình thường. Nhưng sự tiếp cận các loại thuốc ở các nước 
nghèo đòi hỏi giá bằng hoặc gần giá thành sản xuất, vì những người 
nghèo (và những người tài trợ đại diện cho họ) không thể mua với giá 
được bảo hộ sáng chế. 113 Rất có thể những loại thuốc thiết yếu sẽ được 
bảo hộ sáng chế sẽ tăng lên sau năm 2005, khi mọi nước thành viên 
của Tổ chức thương mại thế giới được yêu cầu để một hệ thống sáng 
chế hài hoà có hiệu lực mà gồm cả dược phẩm. 114 Hơn nữa, nhân dịp 
sự tăng đáng kể Quỹ tài trợ cho các nước thu nhập thấp, các hãng trước 
kia đã quyết định chống lại việc ngừng bảo hộ sáng chế đối với các 
sản phẩm của họ nay có thể quyết định làm như thế đối với các loại 
thuốc mới như là chiến thuật thoả hiệp với các nhà tài trợ. Đồng thời, 
chúng tôi nhận thấy rằng sự mở rộng quyền sở hữu trí tuệ có lẽ sẽ củng 
cố nền công nghiệp dược phẩm dựa vào nghiên cứu ở Braxin, ấn Độ, 
Trung Quốc và Nam Phi và có thể là điểm cộng nếu nỗ lực nghiên cứu 
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phát triển gia tăng này trong các nước đang phát triển được kết hợp với 
sự quan tâm đặc biệt tới nhu cầu của người nghèo.  

Trên nguyên tắc, những nhà sản xuất đang nắm giữ sáng chế có 
thiện chí đặt giá thuốc khác giữa các thị trường thu nhập thấp và thu 
nhập cao để tạo điều kiện cho những người tiêu thụ ở cả hai thị trường 
đều được phục vụ. Mặc dù vậy, trên thực tế, các hãng dược phẩm 
thường do dự khi giảm giá thành của họ ở các nước thu nhập thấp vì 
một vài nguyên nhân: (1) lo rằng những giá khác nhau sẽ gây tác hại 
tới giá thuốc của họ ở thị trường thu nhập cao hoặc thông qua tái xuất 
khẩu các loại thuốc rẻ hoặc phản ứng của người tiêu dùng và các nhà 
chính trị ở các nước thu nhập cao; (2) sự công nhận của các hãng rằng 
rất ít hoặc không có lợi gì về mặt lợi nhuận khi cung cấp thuốc giá rẻ ở 
các nước thu nhập thấp; (3) một thực tế rằng lợi nhuận có thể cao hơn 
ở một số thị trường thu nhập thấp do kết quả của việc bán một số thuốc 
giá cao cho một phần nhỏ những khách hàng giàu có đối lại với việc 
bán rộng rãi với giá gần với giá sản xuất. 

Giải pháp tối ưu đối với cộng đồng toàn cầu là thiết lập những giá 
khác biệt ở các thị trường thu nhập thấp như một tiêu chuẩn hành 
động, chứ không phải là ngoại lệ. 115 Ngành công nghiệp dược phẩm 
dường như sẵn sàng hơn cho cách giải quyết này nếu có những đảm 
bảo mạnh mẽ rằng giá rẻ ở thị trường thu nhập thấp sẽ không ảnh 
hưởng đến thị trường và bảo hộ sáng chế ở thị trường thu nhập cao. 
Một số công ty dược phẩm lớn đang giữ bản quyền các thuốc chống 
retrovirus cho HIV/AIDS đã đồng ý cung cấp những sản phẩm của họ 
trên cơ sở phi lợi nhuận. Trong một trường hợp gần đây, một hãng lớn 
đã tuyên bố ý định của họ tình nguyện cho phép sử dụng sáng chế các 
loại thuốc chống retrovirus. 116 Một vài công ty lớn đã hưởng ứng 
những lời kêu gọi của UNAIDS và WHO để tăng cường sự tiếp cận 
các loại thuốc chống retrovirus trong chương trình thực hiện vào tháng 
5 năm 2000 được gọi là Sáng kiến Thúc đẩy Tiếp cận. 117 Các công ty 
cũng được khích lệ bởi các nhà hoạt động AIDS, sự cạnh tranh mạnh 
mẽ từ các nhà sản xuất hoạt chất, và những sự đe doạ của Brazil và các 
nước thu nhập trung bình khác kêu gọi giấy phép bắt buộc để sản xuất 
các thuốc chống retrovirus theo bản quyền. 118 Các nỗ lực quốc tế, 
được WHO và các cơ quan khác chỉ đạo, đã làm giảm giá trong một số 
trường hợp tới hơn 90% các thuốc chữa lao kháng thuốc. Trong một 
làn sóng mới của sự kết hợp nhà nước – tư nhân, những ví dụ này được 
tăng lên bởi nhiều trường hợp hiến thuốc cho các nước nghèo bởi các 
công ty dược phẩm lớn trong những nỗ lực kiềm chế bệnh tật gồm cả 
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trùng mũi khoan, giun chỉ u và sốt rét, và loại bỏ bệnh phong, giun chỉ 
bạch huyết và đau mắt hột gây mù trên toàn thế giới.119 Những vận 
động ngắn hạn đã chứng tỏ  sự hiệu quả trong những năm gần đây 
trong việc tìm tài trợ. 

Ngành công nghiệp dược và cộng đồng quốc tế hiện nay cần đồng ý 
với một chương trình hành động tổng thể hơn. Các công ty có quyền 
cho rằng định giá thuốc không phải là trở ngại duy nhất cho việc tiếp 
cận thuốc. Vì thế một chương trình quốc tế đầy đủ cần chú ý đến một 
loạt các vấn đề, gồm cả gây quỹ tài trợ để mua và sử dụng thuốc hợp 
lý, định giá thuốc bởi ngành công nghiệp dược phẩm, các cam kết một 
chế độ điều tiết thích hợp cho việc sử dụng thuốc của các nước nhận 
tài trợ, các biện pháp chống làm giả và tái xuất khẩu chợ đen các thuốc 
giảm giá hoặc tặng, và các thoả thuận của chính phủ các nước thu 
nhập cao không ép nhu cầu của chính họ đối với việc giảm giá thuốc ở 
thị trường thu nhập cao lên việc giảm giá thuốc ở các nước thu nhập 
thấp. 

Theo quan điểm của chúng tôi, bước tiếp theo tốt nhất là để WHO, 
ngành công nghiệp dược (cả những người giữ bản quyền và cả những 
nhà sản xuất), và các nước thu nhập thấp đồng ý cùng nhau về định giá 
và cấp phép việc sản xuất ở những thị trường thu nhập thấp. Những 
đường lối này sẽ cung cấp những cơ chế minh bạch việc định giá khác 
biệt nhằm hỗ trợ các nước thu nhập thấp. Những đường lối này sẽ xác 
định một loạt các thuốc thiết yếu (ví dụ thuốc AIDS, sốt rét, lao, các 
bệnh đường hô hấp và tiêu chảy và các bệnh phòng ngừa bằng vắc-xin) 
cho các nước thu nhập thấp với “giá thương mại thấp nhất chấp nhận 
được”. 120 Ngành công nghiệp dược phẩm sẽ đồng ý cấp phép những 
công nghệ của họ tới các nhà sản xuất hoạt chất chất lượng cao để sử 
dụng cho các nước thu nhập thấp dù khi họ quyết định không tự mình 
cung cấp cho những thị trường đó hoặc khi các nhà sản xuất hoạt chất 
có thể chứng tỏ rằng họ có thể sản xuất thuốc chất lượng cao với giá 
thấp hơn đáng kể (đủ thấp để chi trả tiền bản quyền khiêm tốn nhất 
cho công ty giữ bản quyền). Các nước thu nhập thấp sẽ thực hiện 
những trách nhiệm các bên của chính họ, gồm có: (1) phòng chống 
việc tái xuất khẩu thuốc giá rẻ hoặc hợp pháp hoặc thông qua chợ đen 
tới các nước thu nhập cao; (2) loại bỏ những rào cản xâm nhập thị 
trường khác như thuế quan và hạn ngạch trong việc nhập khẩu các 
thuốc cần thiết; (3) điều tiết và hợp tác với cộng đồng tài trợ để đảm 
bảo việc sử dụng hiệu quả các thuốc này để hạn chế sự bùng phát 
kháng thuốc hoặc các hậu quả xấu khác có thể đi kèm với việc sử dụng 
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yếu kém các loại thuốc. Cộng đồng tài trợ về phần mình sẽ đảm bảo tài 
trợ đủ để mua, theo dõi và sử dụng an toàn các thuốc. 

Một cơ chế đặc biệt là hệ thống “giá tốt nhất thắng” trong đấu thầu 
quốc tế bởi các nhà tài trợ đại diện cho các nước thu nhập thấp. Hệ 
thống này gọi thầu trong số các nhà cung cấp cạnh tranh, gồm cả 
người nắm bản quyền và những nhà sản xuất hoạt chất đã được chấp 
nhận trước (trên cơ sở thể hiện khả năng cung cấp những sản phẩm 
chất lượng cao theo qui mô và thời hạn yêu cầu). Trong trường hợp 
người nắm bản quyền không thắng thầu, họ sẽ đồng ý cấp phép tự 
nguyện cho người thắng thầu, bỏ qua quyền tranh chấp đối với việc 
lạm dụng bản quyền trong những hoàn cảnh đặc biệt, hoặc đáp yêu 
cầu thắng thầu. Trong mọi trường hợp, nhà cung cấp hoạt chất thắng 
thầu sẽ được yêu cầu trả một khoản lợi tức hợp lý cho người nắm 
quyền sáng chế, sao cho giá thành của người cung cấp hoạt chất đủ để 
chi trả tiền bản quyền. Qui trình giá-tốt-nhất-thắng như thế có thể 
được thiết lập như là một phần của đường lối định giá tự nguyện cho 
nhóm nước thu nhập thấp, trong sự kết hợp với những trách nhiệm của 
các nước cho và nhận viện trợ. 

Trong bất cứ trường hợp nào, những kế hoạch tình nguyện cần được 
ủng hộ bởi các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có khó khăn trong 
thực hiện những kế hoạch này. Các biện pháp bảo hộ thậm chí cần 
thiết hơn trong trường hợp các chỉ dẫn tình nguyện có thể hoàn toàn 
không được thông qua. Giả định rằng người giữ bản quyền quyết định 
không đưa ra một loại thuốc thiết yếu trên cơ sở phi lợi nhuận lẫn 
không cấp phép cho nhà sản xuất hoạt chất thuốc này, quốc gia thu 
nhập thấp vẫn còn cần một cách để đảm bảo có được thuốc với giá 
thấp. Những luật hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống 
thương mại thế giới được biết như TRIPS (quyền sở hữu trí tuệ liên 
quan đến thương mại) nhìn thấy trước sự cấp phép bắt buộc như là sự 
bảo hộ. Với sự cấp phép bắt buộc, chính quyền quốc gia giao cho nhà 
sản xuất địa phương quyền sản xuất sản phẩm đã được đăng ký bản 
quyền, và nhà sản xuất địa phương phải trả hoa hồng (dưới dạng bản 
quyền sáng chế) cho người giữ bản quyền. Sự cấp phép bắt buộc có ích 
cho một nhóm nhỏ các nước đang phát triển (như Brazil, ấn Độ và 
Nam Phi) có ngành sản xuất hoạt chất chất lượng cao với bí quyết và 
khả năng sản xuất cho thị trường trong nước.  

Mặc dù vậy, đối với các nước thu nhập thấp không có khả năng sản 
xuất tại chỗ, cấp phép bắt buộc tự nó ít có giá trị thực tế. 122 Vì thế Uỷ 
ban khuyến cáo rằng, đối với các nước như thế cấp phép bắt buộc cần 
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được hiểu theo nghĩa rộng để bao gồm nhập khẩu từ nhà sản xuất giá 
thấp ở nước thứ ba. Ví dụ, các nước thu nhập thấp ở Cận Sahara có thể 
khi cấp thiết (và khi không có những kế hoạch tình nguyện), có khả 
năng kêu gọi cấp phép bắt buộc để cho phép các nước thứ ba cung cấp 
cho các nước thu nhập thấp  các thuốc cần thiết từ nhà sản xuất có cơ 
sở, ví dụ ở Nam Phi hoặc ấn Độ, thậm chí nếu nhà sản xuất đó không 
giữ bản quyền và đang chịu sự hạn chế bản quyền ở chính thị trường 
trong nước của họ. Như mọi khi, nhà sản xuất có thể được yêu cầu để 
trả tiền bản quyền hợp lý cho người giữ bản quyền và sự sản xuất có 
thể chỉ phục vụ việc sử dụng trong nước có yêu cầu cấp phép bắt buộc. 
Nước yêu cầu sự bảo hộ sẽ bị ràng buộc không cho phép việc sản xuất 
thuốc thâm nhập vào thị trường quốc tế. 

Những đề nghị riêng biệt chúng tôi đưa ra ở đây có thể được kết 
hợp với các giải pháp chuẩn hơn khác để đảm bảo đấu thầu cạnh tranh. 
Những điều này gồm có kế hoạch mua lượng lớn, sự minh bạch trong 
định giá (gồm cả trưng bày bảng giá những thuốc chủ yếu, khi nhà 
công nghiệp bắt đầu tuyên bố trong trường hợp các thuốc kháng vi rút 
retro), và những thảo luận về giấy phép của những sản phẩm riêng biệt. 
Uỷ ban cảm thấy rằng cách cấp phép và định giá tình nguyện, được 
ủng hộ bởi sự bảo vệ mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ ở các thị trường 
thu nhập cao để bảo đảm những khuyến khích cho nghiên cứu phát 
triển, cũng như những bảo hộ và các thiết bị đấu thầu tiêu chuẩn khác, 
có thể chứng tỏ giải pháp hiệu quả và được việc cho tất cả các nhà đầu 
tư lớn. Trong những trường hợp này đó sẽ là hi vọng và sự mong đợi 
của chúng ta rằng các biện pháp bảo hộ như cấp phép bắt buộc sẽ ít 
cần sử dụng trong thực tế. Tuy nhiên trong trường hợp các chỉ dẫn tự 
nguyện như thế không có hiệu quả, Uỷ ban tin rằng những luật thương 
mại quốc tế liên quan đến sự tiếp cận các loại thuốc thiết yếu được áp 
dụng theo cách đem lại sự ưu tiên về nhu cầu y tế cho người nghèo. 
Điều này có nghĩa một sự sử dụng rộng rãi việc cấp phép bắt buộc của 
các nước đang phát triển để thúc đẩy cạnh tranh tích cực giữa các nhà 
sản xuất hoạt chất chất lượng cao, hoặc thậm chí sự chậm lại trong 
việc đăng ký TRIPS sau năm 2005/2006 ở các nước thu nhập thấp nếu 
không có những giải pháp thay thế tốt hơn. 

Đường lối cuối cùng là rõ ràng: giải pháp tốt nhất là kế hoạch hợp 
tác tự nguyện  sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở mức tối đa trong khi 
đảm bảo sự tiếp cận các loại thuốc thiết yếu cho người nghèo với giá 
thấp nhất thông qua các cơ chế định giá khác nhau. 
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Qui mô tài trợ 

Để ước tính các nhu cầu tài trợ toàn cầu, chúng ta bắt đầu bằng các 
mục tiêu mở rộng qui mô cho việc phổ cập các can thiệp thiết yếu, và 
sau đó làm các ước tính các bội chi của việc chuyển đổi từ mức phổ 
cập hiện tại đến các mục tiêu ở mỗi nước. Phương pháp và kết quả 
được tổng kết ở Phụ lục 2, và được nêu chi tiết ở Tài liệu Cơ sở về các 
chi phí của Nhóm nghiên cứu. Bổ sung vào tất cả các can thiệp, bao 
gồm cả các chi phí của việc củng cố hệ thống như dào tạo bổ sung 
đáng kể, điều hành và kiểm tra, và các chi phí đảm bảo tăng cường 
chất lượng  (như tăng lương cán bộ y tế để đảm bảo tinh thần và sự 
thực hiện công việc tốt hơn), chúng ta có tổng chi phí cho mỗi nước. 
Vì sự mở rộng qui mô sẽ cần thời gian, chúng tôi ước tính sự gia tăng 
chi phí hằng năm, vào năm 2007 và 2015. Chúng tôi khi đó ước tính 
mức tăng huy động nội lực mà mỗi nước có thể đạt được, giả sử rằng 
mỗi nước sẽ huy động thêm 1% GNP của thu nhập ngân sách cho y tế 
vào năm 2007 và 2% của thu nhập ngân sách vào năm 2015. Sau đó 
chúng tôi lấy hiệu số của chi phí và sự gia tăng thu nhập, và gọi đó là 
“sự thiết hụt tài chính thực” cần được lấp đầy nhờ viện trợ cấp quốc 
gia. Con số này là sự thiếu hụt cho các chương trình cấp quốc gia. 
Cũng có những chi phí bổ sung liên quan đến các sản phẩm công cộng 
toàn cầu, đặc biệt nghiên cứu và  phát triển và các hoạt động của các tổ 
chức y tế quốc tế, chủ yếu là WHO.  

Sự thiếu hụt ước tính cho các chương trình cấp quốc gia được thể 
hiện trên bảng A2.6 vào khoảng 22 tỉ đô la mỗi năm vào năm 2007 
(trong số đó 14 tỉ dành cho các nước kém phát triển nhất, 6 tỉ cho các 
nước thu nhập thấp khác, và 2 tỉ cho các nước thu nhập trung bình 
thấp). 3 tỉ đô la khác hoặc tương đương sẽ cần để chi phí cho tăng 
cường nghiên cứu phát triển cho các nghiên cứu y tế và y sinh cho các 
nước thu nhập thấp, và 2 tỉ để cung cấp các hàng hoá công cộng toàn 
cầu khác. Như vậy, tổng số tài trợ sẽ là 27 tỉ đô la mỗi năm vào năm 
2007. Con số này sẽ tăng tới 38 tỉ đô la vào năm 2015, khi sự phổ cập 
được mở rộng và đặc biệt là số người được điều trị AIDS sẽ tiếp tục 
tăng. Viện trợ phát triển chính thức cho y tế sẽ vào khoảng 0,1% GNP 
của nước tài trợ, hoặc 1 penny viện trợ cho mỗi 10 đô la của GNP nước 
tài trợ. Tấn nhiên những tính toán này giả thiết rằng các nước nhận 
viện trợ thực hiện những biện pháp mạnh mẽ trong nước để chứng tỏ 
mình thực hiện có hiệu quả việc sử dụng những viện trợ gia tăng. 
Thiếu những biện pháp này, sự giải ngân thực tế sẽ ở mức thấp, như 
chỉ ra ở bảng dưới đây. 
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Bảng 13. Viện trợ tới tất cả các nước nhận viện trợ và các 
nước kém phát triển nhất, 1999 (% của GNP nước 
viện trợ) 

 
Quốc gia 

Viện trợ tới tất cả 
các nước nhận 
viện trợ, % GNP 

Viện trợ tới các 
nước ít phát triển 
nhất, % GNP 

óc 0,26 0,05 

áo 0,25 0,04 

Bỉ 0,30 0,07 
Canada 0,28 0,05 
Đan Mạch 1,00 0,32 
Phần Lan 0,33 0,08 
Pháp 0,39 0,06 
Đức 0,26 0,05 
Hi Lạp 0,16 0,00 
Ai-len 0,32 0,12 

ý 0,15 0,03 

Nhật 0,34 0,06 
Luých - Xăm - Bua  0,66 0,16 
Hà Lan 0,79 0,16 
Niu - Di - Lân 0,27 0,06 
Na - Uy 0,91 0,30 
Bồ Đào Nha 0,26 0,12 
Tây ban nha 0,23 0,03 
Thuỵ Điển 0,70 0,17 
Thuỵ Sỹ 0,35 0,10 
Vương quốc Anh 0,23 0,05 
Mỹ 0,10 0,02 
Tất cả các nước viện trợ 0,24 0,05 

Nguồn:  Tính từ Bảng 31 và 39, Báo cáo hợp tác phát triển năm 2000, Tổ chức hợp 
tác và phát triển kinh tế, Pa – ri. 

 
Điều ngụ ý là viện trợ nhiều hơn đáng kể là cần thiết để đạt được sự 
phổ cập rộng rãi các can thiệp y tế thiết yếu. Những con số này tuy rất 
lớn về trị số tuyệt đối, hoàn toàn khả thi. Tổng GNP cuả các nước tài 
trợ vào khoảng 25 nghìn tỉ đô la mỗi năm (2001). Tổng viện trợ phát 
triển chính thức (ODA) vào khoảng 53 tỉ đô la, hoặc 0,2% GNP của 
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các nước viện trợ (bảng 13). Năm nước tài trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế 
0,7% của GNP, còn Ai len và Vương quốc Anh cam kết sẽ tăng ODA của 
họ đến mức này. Các nhà lãnh đạo IMF, Ngân hàng thế giới và nhiều tổ 
chức tài trợ khác gần đây đã tán thành mức này một lần nữa. Nếu tất cả 
các nhà tài trợ tăng ODA đến 0,7% GNP của họ, tổng ODA sẽ vào 
khoảng 175 tỉ đô la mỗi năm hiện nay và 200 tỉ đô la vào năm 2007.123  

Bảng 14. Viện trợ phát triển chính thức cho các chương 
trình y tế và dân số, các nguồn song phương, 
(triệu đô la Mỹ). (Trung bình 1997-1999) 

Quốc gia Y tế Dân số Tổng số % của GNP 

Mỹ1 535,8 385 920,8 0,012 
Nhật 338,6 21,2 359,9 0,009 
Vương quốc Anh2 267 19,3 286,3 0,023 
Pháp 184,4 1,5 185,9 0,013 
đức 118,6 65,7 184,3 0,009 
Hà Lan 80 21,5 101,4 0,026 
óc 64,8 14,9 79,6 0,021 
Thuỵ Điển 58,7 20,4 79,1 0,035 
Tây ban nha 72,9 1,9 74,8 0,014 
Bỉ 58,8 1,7 60,5 0,024 
Na-uy 41,3 15,1 56,4 0,037 
Đan Mạch 48,1 0,9 49 0,028 
áo 48,9 0,1 49 0,023 
Canada 22,6 6,1 28,7 0,005 
ý 20,6 1 21,6 0,002 
Thuỵ Sỹ 17,2 0,7 17,9 0,006 
Phần Lan 16 1,2 17,2 0,014 
Luých-x¨m-bua 16,2 0,5 16,7 0,089 
Ai-len 10,4 -- 10,4 0,015 
Bồ đào nha 8,6 0,1 8,7 0,008 
Hi lạp 5,8 -- 5,8 0,005 
Niu-di-l©n 3,1 0,2 3,3 0,006 
Tổng số3 1.982,4 577,5 2.559,8 0,011 

Chú ý: (1) Nguồn: cơ sở dữ liệu của USAID, bao gồm mọi khoản 
(2) Nguồn cơ sở dữ liệu DFID 
(3) Tất cả các song phương khác: từ cơ sở dữ liệu trực tuyến DAC 
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Điều này rõ ràng sẽ là đủ để có được viện trợ y tế là 27 tỉ đô la, cộng 
với sự tăng đáng kể và được đảm bảo trong các lĩnh vực khác của 
ODA nữa, đặc biệt là giáo dục, nước và vệ sinh, quản lý môi trường và 
các lĩnh vực cấp bách khác để giảm đói nghèo và  tăng trưởng kinh tế. 
Chúng tôi nhấn mạnh điểm này vì chúng tôi không muốn ODA cho y 
tế tăng bằng cái giá phải giảm ODA trong các lĩnh vực quan trọng 
khác như giáo dục. Sẽ là trung thực khi nói rằng thực ra các lĩnh vực 
ưu tiên khác cho đầu tư xã hội (giáo dục, quản lý môi trường) cũng cần 
phải được tăng ODA. Một sự tăng ODA đáng kể cho ngành y tế không 
nên và không cần ảnh hưởng đến những yêu cầu chính đáng khác để 
tăng viện trợ. Chúng ta nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của ODA y tế 
chứ không phải thay thế những mục tiêu viện trợ khác. 

Cần phải nhận thấy viện trợ y tế  nhỏ đến mức nào so với qui mô nền 
kinh tế các nước viện trợ và nhu cầu của các nước nhận viện trợ. Bảng 
14 chỉ ra số lượng hàng năm của viện trợ song phương cho y tế tính 
trung bình cho những năm 1997 đến 1999. Viện trợ song phương trung 
bình là 2,55 tỉ đô la, chỉ chiếm 0,01% GNP của nước viện trợ. Tức là 
chỉ 1 penny cho mỗi 100 đô la của nước viện trợ! Bảng 15 cho thấy 
viện trợ phát triển có mục đích vào từng bệnh riêng biệt. Các chương 
trình AIDS nhận được những cam kết chỉ là 287 triệu đô la trung bình 
mỗi năm trong khoảng 1997-1999 với ít hơn một nửa là đến châu Phi. 
124 Bệnh sốt rét được tài trợ 87 tỉ đô la và bệnh lao chỉ có 81 triệu.  

Bảng 15. Viện trợ phát triển cho y tế để kiểm soát từng 
bệnh: cam kết trung bình mỗi năm 1997-1999, các cơ 
quan đa phương và song phương chọn lọc (triệu đô 
la Mỹ) 

 Tổng số WB IDP AfDB WHO UNICEF DFIB USAID 

Tổng số 1.743 504 23 2 0 322 209 209 
AIDS 287 145 NA 0 0 25 7 17 
Các bệnh trẻ 
em phòng 
được bằng 
v¾c-xin 

251 17 NA 0 104 110 0 

Sốt rét 87 62 NA 0 25 0 0 
Viêm phổi 81 58 NA 0 17 1 5 

Nguồn: Các số liệu do: AfDB, IADB, WB, WHO, UNICEF, DFID, và USAID. 
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Vì những con số này đại diện cho những số lượng dành riêng cho 
những bệnh này, có lẽ rằng những quĩ bổ sung không có mục đích đặc 
biệt cũng sẽ chi cho việc chiến đấu chống các bệnh này. Cho đến nay 
một kết luận không thể chối cãi là viện trợ hãy còn rất khiêm tốn so 
với cả khả năng của nước viện trợ lẫn nhu cầu của nước nhận. 

Sự hào hiệp tư nhân của các cá nhân, các quĩ, các tập đoàn cũng 
đóng vai trò gia tăng. Một đóng góp đáng kể nhất cho y tế toàn cầu 
trong những năm qua là việc hiến tặng hơn 20 tỉ đô la tài sản riêng của 
Bill và Melinda Gates để thành lập Quĩ Gates. Quĩ này ngày nay đóng 
góp mỗi năm gần 1 tỉ đô la cho những sáng kiến y tế toàn cầu. Vào thế 
kỷ 20 quĩ Rockefeller đã đóng vai trò tương tự cực kỳ quan trọng trong 
y tế công cộng toàn cầu. Sự hào hiệp của các tập đoàn cũng cần thiết. 
Như chúng tôi đã nêu ở trên một số công ty dược phẩm đã tặng các 
thuốc cho các nước thu nhập thấp và những sự hiến tặng này đã trở 
thành tâm điểm của sự hợp tác nhà nước – tư nhân toàn cầu quan trọng 
để kiểm soát bệnh tật trong các lĩnh vực gồm cả giun chỉ bạch huyết, 
trùng mũi khoan châu Phi, phong, sốt rét, giun chỉ u, bệnh mắt hột, 
truyền AIDS từ mẹ sang con, kiểm soát nhiễm nấm trong HIV/AIDS, 
uốn ván, bệnh giun Ghi-nê. 

Cuối cùng, chúng tôi nhấn mạnh rằng 27 tỉ đô la mỗi năm ước tính 
dựa trên mục tiêu định mức để mở rộng qui mô can thiệp y tế: với một 
chương trình quốc tế mạnh dạn, chúng tôi tin tưởng rằng hầu hết các 
nước có thể được khích lệ và ủng hộ để tham gia vào nỗ lực này. Mặc 
dù vậy ở một số nước, sự lãnh đạo quốc gia hoặc khả năng thực hiện 
yếu kém có thể làm thất bại việc nắm lấy cơ hội để cải thiện dịch vụ y 
tế, hoặc khả năng thực hiện yếu kém có thể có nghĩa rằng các đề xuất 
không có sức thuyết phục. Khả năng sử dụng ODA một cách hiệu quả 
sẽ vì thế mà giảm đi. Vì vậy chúng tôi minh họa 27 tỉ đô la mỗi năm 
như là giới hạn trên của mức dường như có thể sử dụng được trong 
những năm tới. Một số tiền như thế phải có đượảitong bối cảnh hầu hết 
các nước thu nhập thấp sẽ tổ chức những nỗ lực của chính họ để sử 
dụng có hiệu quả những viện trợ qui mô lớn; sự thiếu viện trợ không 
nên là yếu tố giới hạn trong việc mở rộng qui mô như thường xảy ra 
trong quá khứ. Tuy vậy những khoản viện trợ này sẽ hiếm khi được sử 
dụng hết. 

Các nước thu nhập trung bình nói chung có những phương tiện để 
đảm bảo phổ cập toàn dân các can thiệp thiết yếu ở ngoài các nguồn 
kinh phí trong nước của họ, ngoại trừ trường hợp của một số ít nước bị 
HIV/AIDS nặng nề. Mặc dù vậy, trong việc mở rộng qui mô phổ cập y 



 100

tế, nhiều nước thu nhập trung bình sẽ thấy thuận tiện để nhận các 
khoản vay quốc tế và sự giúp đỡ tư vấn. Chúng tôi đề nghị Ngân hàng 
thế giới và các ngân hàng phát triển khu vực sẵn sàng cung cấp các 
khoản vay không điều kiện cho ngành y tế của những nước này. 
Những khoản vay không điều kiện như thế - được mở rộng bởi Ngân 
hàng quốc tế  tái thiết và phát triển (IBRD) với giá của các quĩ – không 
tính vào ODA. 

Mặc dù có những khó khăn, chúng ta vẫn lạc quan rằng có thể huy 
động được những nguồn lực cần thiết. Uỷ ban có bằng chứng về sự gia 
tăng viện trợ y tế trong những năm gần đây, cả về giá trị tuyệt đối cũng 
như tỉ lệ tương đối trong viện trợ phát triển tổng thể. Các chính phủ và 
các công dân của họ có ý thức hơn về sự đe dọa toàn diện gây ra bởi 
các bệnh truyền nhiễm và sự bất lực của những dân tộc đơn độc để bảo 
vệ biên giới của họ chống lại sự du nhập gồm cả các dạng bệnh kháng 
thuốc và các vật chủ mang bệnh. Sự năng động và kết nối gia tăng của 
thế giới có nghĩa rằng sự bùng phát bệnh hoặc đại dịch là hiểm hoạ 
tiềm tàng hơn. Hơn thế nữa, những khủng hoảng y tế công cộng quốc 
tế, đặc biệt là đại dịch HIV/AIDS và sự bùng phát trở lại của lao và sốt 
rét đang nhận được sự chú ý gia tăng ở mọi cấp độ của những nhà 
chính sách, và các vấn đề y tế quốc tế đang ngày càng trở thành chủ đề 
tranh luận công cộng trong thông tin đại chúng và phổ thông. Có một 
sự nhất trí ngày càng tăng về tính tập trung các mục tiêu y tế trong sự 
phát triển ở địa phương, quốc gia và toàn cầu. Các nguồn lực và các ý 
tưởng mới đang đi vào ngành y tế bằng sự hào hiệp cá nhân cũng như 
ngành thương mại tư nhân. Trọng tâm các vấn đề thực hiện hiệu quả 
trong toàn bộ báo cáo này là để đảm bảo rằng các quĩ sẽ không được 
sử dụng khi chúng chưa cần đến (mặc dù vậy luôn nhớ không được bỏ 
rơi các nước đang phải đối mặt với những tình thế khẩn cấp phức tạp 
hoặc các khủng hoảng khác). Những tranh luận hiện nay về những 
thiệt hại và những lợi ích của toàn cầu hoá sẽ tiếp tục đóng góp vào 
những quan tâm về y tế ngày càng tăng này, và sự nhất quán với GPG 
trong ngành y tế. Tiến bộ trong việc giảm nợ cũng thu hút sự chú ý gia 
tăng của quốc gia và quốc tế đến những thách thức và những cơ hội cải 
thiện hoạt động của ngành vực y tế. 
 

Những giải pháp mới cho quan hệ giữa nước viện trợ – nước 
nhận viện trợ 
Công dân các nước giàu sẽ sẵn sàng hơn nhiều để ủng hộ gia tăng viên 
trợ cho y tế nếu họ tin tưởng rằng chương trình sẽ có hiệu quả. Sự thiếu 
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hiệu quả chắc chắn là lý do lớn nhất để công chúng không thích các dự 
án viện trợ. Tuy nhiên, cần một sự quan tâm đặc biệt để năng cao tiêu 
chuẩn sử dụng tiền tài trợ, và để thể hiện sự thành công hay thất bại 
của các chương trình tài trợ. Vì vậy chúng tôi nhấn mạnh những điều 
sau như chìa khoá để mở rộng qui mô viện trợ: 

- Các mục tiêu rõ ràng và định lượng để phổ cập các can thiệp y tế 
và các kết quả sức khoẻ 

- Tính chọn lọc trong trợ giúp của nhà tài trợ cho các nước tự giúp 
chính mình 

- Sự minh bạch trong việc thiết kế, thực hiện , và đánh giá các 
chương trình 

- Việc cung cấp các số liệu cho chương trình viện trợ từ các chuyên 
gia được công nhận 

- Xét duyệt độc lập, và cắt giảm viện trợ cho các chính phủ thất bại 
trong việc thực hiện các cam kết 

May mắn là một cấu trúc cho–nhận mới đã được đặt đúng chỗ như 
một phần của sự chú ý gia tăng ủng hộ những chiến lược giảm đói 
nghèo  do quốc gia lãnh đạo. Đối với các nước thu nhập thấp, điều này 
được hợp thức hoá trong tài liệu chiến lược giảm đói nghèo PRSP. 

Việc thực hiện những mục đích này sẽ đòi hỏi không chỉ thiện ý 
của các nhà tài trợ và các nước viện trợ, mà cả những hình thức mới để 
cung cấp sự viện trợ một cách thực sự. Chúng tôi tin rằng những đổi 
mới gần đây trong y tế toàn cầu được tài trợ là có hứa hẹn và cần được 
mở rộng. Những giải pháp toàn ngành (SWAp) cho việc mở rộng qui 
mô ngành y tế đã cho những nước cho và nhận tài trợ một công cụ mới 
để hành động phối hợp và mạnh mẽ. Một chương trình AIDS đa quốc 
gia của Ngân hàng thế giới đã cho phép gia tăng đáng kể cung cấp tài 
chính cho AIDS  ở châu Phi trong năm 2001 và không có lý do gì để 
cho Ngân hàng không tiếp tục tăng đáng kể tài trợ của họ cho y tế, đặc 
biệt nếu hội đồng quản trị Ngân hàng thống thất việc phân bổ tiền dưới 
dạng tài trợ hơn là khoản vay, một bước mà chúng tôi trân trọng đề 
nghị như là một bước thực tiễn căn cứ vào nhu cầu của các nước nhận 
viện trợ. Liên minh vắc xin và tiêm chủng toàn cầu (GAVI), được trợ 
giúp bởi sự hiến tặng to lớn của quĩ Bill và Melinda Gates đã chỉ ra 
rằng những quĩ quốc tế có thể kích thích lãnh đạo cấp quốc gia trong 
việc mở rộng qui mô các can thiệp y tế như thế nào (trong trường hợp 
này là tiêm chủng). 
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SWAp đã phát triển giữa những năm 1990 như là phương tiện giải 
quyết nhiều chương trình cung cấp của các chương trình tài trợ. ý 
tưởng cơ bản của SWAp là ở chỗ các nhà tài trợ cùng nhau làm việc 
với các quan chức nhà nước, đồng ý về chiến lược tài trợ và tìm cách 
để tập hợp sự tài trợ của họ cho một chiến lược tổng thể được thiết kế 
và dẫn dắt của quốc gia. Sự tài trợ được đàm phán ở mức quốc gia 
(thường như một phần của quá trình Nhóm Tư vấn của các nhà tài trợ). 
Sự thành công của SWAp ở cấp quốc gia phụ thuộc vào mức độ mà 
các chính phủ và các nhà tài trợ quốc gia có khả năng đóng góp, tài 
trợ, và sau đó duy trì cơ chế hợp tác giúp đỡ cho khu vực y tế. Chúng 
thích hợp nhất cho các nước có cam kết thực hiện các chương trình y tế 
cho những người nghèo, và ít nhất có khả năng vừa phải để thực hiện 
chương trình này. Trong khi một số nhà bình luận kết luận rằng SWAp 
không đưa vào những đặc điểm mới – như là cung cấp nguồn vốn – ở 
hầu hết các nước, những người làm việc ở cấp quốc gia chỉ ra vô số 
những ví dụ của cách đặt vấn đề cải thiện sự hiệp lực và sự hiệu quả 
của viện trợ phát triển cho y tế. Sự sử dụng SWAp đã hạn chế xu 
hướng không tránh khỏi của những người cung cấp tài chính và chờ 
đợi để xác định những quĩ của họ được sử dụng như thế nào và có 
được sự tin tưởng cho việc sử dụng  này. 

Quĩ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét mới (GFATM) có thể cung 
cấp những tài trợ quốc tế tầm cỡ cho HIV/AIDS, sốt rét và lao một 
cách tương tự. Chúng tôi tán thành các nguyên tắc chủ đạo nằm trong 
cấu trúc của GFATM: các quá trình quốc gia dẫn dắt, các kết quả đo 
được, và tài trợ tư nhân và công cộng.125 Những khoản tài trợ bổ sung ở 
cấp quốc gia sẽ là cần thiết cho những lĩnh vực y tế khác, và để củng 
cố toàn bộ hệ thống y tế. Giả sử, như là chúng ta tin tưởng rằng GAVI 
và GFATM đạt được những điều họ hứa, những khoản tài trợ bổ sung 
có thể được huy động cho việc củng cố khu vực y tế, bệnh tật trẻ em, 
và những lĩnh vực mở rộng quy mô ưu tiên khác. Một phương án hiện 
thực là mở rộng phạm vi của GFATM để chi tiền cho một số lớn hơn 
những quan tâm vượt ra ngoài HIV/AIDS, lao và sốt rét. 

Theo cách nhìn nhận của Uỷ ban, GFATM cần làm theo những 
nguyên tắc sau:  

- Họ nên cung cấp tài chính quy mô lớn chỉ cho những nước có 
những chiến lược có tính khả thi đã được chuẩn bị trước. 

- Họ cần đưa ra những tài trợ nhỏ vào lúc ban đầu để tạo khả năng 
cho các cơ quan liên quan trong mỗi nước chuẩn bị các đề xuất để đệ 
trình cho GFATM. 
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-  Họ cần khuyến khích những đề xuất quốc gia phản ánh đối thoại 
quốc gia về phục vụ y tế mà thu hút sự tham gia của tất cả các cổ đông 
lớn, có thể thông qua Uỷ ban quốc gia về kinh tế vĩ mô và y tế mà 
chúng tôi ủng hộ. 

- Họ cần hướng nguồn tài trợ cho các nước phải đối mặt với sự 
thiếu hụt tài chính. Vì thế, những tài trợ chính cần dành cho các nước 
thu nhập thấp, đặc biệt là các nước chậm phát triển nhất dưới dạng tài 
trợ hơn là cho vay.116 Các nước thu nhập trung bình (ngoại trừ một vài 
nước có tỷ lệ HIV/AIDS cao) cần tìm nguồn tài chính bên ngoài từ 
Ngân hàng thế giới và các ngân hàng phát triển khu vực hơn là từ 
GFATM. 

- Họ cần khuyến khích thể hiện nỗ lực tài chính về phía các nước 
nhận viện trợ theo những đường lối đề xuất trong Báo cáo này.  

- Họ cần hoạt động trên những nguyên tắc của các tiêu chuẩn thực 
hiện trên  cơ sở các kết quả, sự minh bạch, kiểm toán tại chỗ và đánh 
giá. Các nước thất bại trong việc thực hiện những cam kết trước sẽ phải 
đối mặt với việc giảm tài trợ. 

- Họ cần thực hiện những đường lối cứng rắn đối với việc tham 
nhũng các quỹ tài trợ, điều làm tổn hại đến việc nhận tài trợ của quốc 
gia trong tương lai. 

- Họ cần hoạt động theo những đánh giá của các chuyên gia độc 
lập về những đề xuất quốc gia với những dự án được đánh giá theo 
những nhu cầu dịch tễ học, tính khả thi, tính hiệu quả, giá thành và 
khả năng giám sát thực hiện. Những ngân sách thực cho những mục 
đích này cần được phối hợp trong hoạt động của các dự án tài trợ. 

- Họ cần dành một lượng đáng kể trong ngân quỹ hàng năm của 
mình, có thể là 5% của ngân quỹ mỗi quốc gia, cho nghiên cứu thực 
hiện.  

Thực tế, những nguyên tắc và những cách đặt vấn đề này cho Quỹ 
toàn cầu tương tự với những nguyên tắc chỉ đạo GAVI, sự hợp tác nhà 
nước – tư nhân rất quan trọng cho chi phí tiêm chủng mở rộng ở các 
nước nghèo đã được cam kết tài trợ trước tiên bởi quĩ Gates.127 GAVI 
là một mô hình làm việc hấp dẫn cho quĩ chống AIDS, lao và sốt rét 
toàn cầu. Các khía cạnh chính của những hoạt động của GAVI đáng để 
nhắc đến bao gồm sự đủ điều kiện của một quốc gia dựa trên kế hoạch 
nhiều năm liên tục đề xuất bởi nước này; sự xem xét của bên ngoài 
những đề xuất của các chuyên gia độc lập; tiêu chí thực hiện giám sát 
được (chẳng hạn số lượng những tiêm chủng được thực hiện; và những 
cơ chế khuyến khích chi trả (ví dụ, một nửa của khoản chi trả từ GAVI 
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được thực hiện trước, và nửa còn lại được thực hiện sau khi thể hiện 
rằng sự tiêm chủng đã được tiến hành). 

Những cơ quan đa phương của thế giới, đặc biệt là Tổ chức y tế thế 
giới và Ngân hàng thế giới cần có trách nhiệm đặc biệt trong kiến trúc 
toàn cầu mới. 191 quốc gia là thành viên điều hành WHO: Ban thư ký, 
với sự uỷ nhiệm của những quốc gia thành viên này, là chính quyền liên 
chính phủ hợp pháp cho các vấn đề y tế toàn cầu. Sự cung cấp tài chính 
tự  nguyện hào phóng bổ sung những đóng góp cho ngân sách WHO và 
làm cho tổ chức này có khả năng thiết lập một mạng lưới rộng rãi của 
hơn 100 nhóm làm việc quốc gia, 6 văn phòng khu vực, các trung tâm 
hợp tác, và các tổng hành dinh ở Geneva. Khả năng này đã được phát 
triển trong nhiều năm như là bằng chứng có uy tín trong việc thực hiện 
kiểm soát bệnh tật, phát triển các hệ thống y tế sao cho chúng đáp ứng 
hợp lý những ưu tiên của mọi người, và thúc đẩy y tế cộng đồng. WHO 
là tổ chức đa phương, hơn mọi tổ chức khác, có thể huy động sự giám 
định chuyên môn toàn cầu, phác thảo các tổ chức cấp quốc gia ở các 
nước tài trợ (như Viện Ung thư Quốc gia ở Mỹ), ở các nước nhận viện 
trợ (như Trung tâm Nghiên cứu Y tế và Dân số Bangladesh), trước gọi là 
ICDDR, B), và các lãnh đạo hàn lâm, khu vực tư nhân, và những người 
liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ y tế. WHO cần cung cấp ban 
thư ký kỹ thuật cho Quỹ chống AIDS, Lao và Sốt rét Toàn cầu và xây 
dựng khả năng của đội ngũ quốc gia sao cho họ có thể trợ giúp tốt 
hơnviệc ứng dụng cách tiếp cận tầm khu vực cho hoạt động y tế quốc 
gia hoặc cấp quốc  gia. Sự tham gia này của WHO sẽ đảm bảo tính 
chuyên nghiệp và tính chuyên môn cần có cho thành công trong các 
chương trình tài trợ. WHO cũng sẽ có vai trò đặc biệt trong việc thành 
lập cơ sở thực tế cho một nỗ lực gia tăng kiểm soát bệnh tật, bao gồm cả 
đường lối cơ bản về dịch tễ điều mà sẽ cần thiết để mở rộng quy mô 
hiệu quả cho hoạt động của hệ thống y tế mỗi nước.  

Vai trò gia tăng này của WHO sẽ đòi hỏi những cải cách và những 
cải tiến. Nói riêng, các nước thành viên cần cho phép Ban thư ký 
WHO làm việc trong một sự hợp tác mềm dẻo hơn với các tổ chức 
khác (những sự lo ngại thể hiện trong Hội đồng điều hành WHO và 
Hội đồng Y tế Toàn cầu về khả năng mâu thuẫn quyền lợi làm hạn chế 
công việc). Sự điều hành và trách nhiệm của những hoạt động tầm 
quốc gia và khu vực cần được củng cố. Xét đến những khó khăn ngân 
sách hạn hẹp,  cần có những ưu tiên và sự tập trung lớn hơn, nhưng sự 
thắt chặt ngân sách tự nó cũng cần phải được dễ dàng hơn, cùng với sự 
cung cấp gia tăng tổng thể hàng hoá công cộng toàn cầu. 
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Ngân hàng thế giới là duy nhất trong khả năng của nó liên kết khu 
vực y tế với một chương trình phát triển rộng hơn. Chúng tôi đã nhấn 
mạnh y tế là phần trung tâm của chương trình phát triển tổng thể, song 
nó chỉ là một phần của kế hoạch lớn hơn nhiều. Ngân hàng thế giới là 
tổ chức toàn cầu có khả năng hơn cả để giúp đỡ các quốc gia và cộng 
đồng quốc tế trong việc liên kết các can thiệp y tế với các mặt khác 
của chương trình phát triển. Trong những năm gần đây Ngân hàng đã 
là nhà cung cấp viện trợ phát triển y tế chính, nhưng những nỗ lực của 
chính Ngân hàng trong y tế cộng đồng hiện nay đang bị ảnh hưởng bởi 
khả năng hạn chế của nó để thực hiện các viện trợ hơn là những khoản 
vay cho những dự án liên quan đến y tế ở các nưóc thu nhập thấp.128 Vì 
thế chúng tôi ủng hộ sự tin cậy gia tăng đối với các khoản viện trợ cho 
các nước thu nhập thấp. Đồng thời các nước đã phát triển cần tăng 
những đóng góp dài hạn và cam kết của họ cho Viện trợ Phát triển 
Quốc tế (IDA) để cho phép Ngân hàng mở rộng các chương trình viện 
trợ của họ theo nhu cầu.129 Thêm vào đó IBRD và các ngân hàng phát 
triển khu vực cần tăng số lượng viện trợ không ưu đãi mà Ngân hàng 
cho những Quốc gia Thành viên thu nhập trung bình. Ngân hàng thế 
giới cũng cần xem xét việc mở rộng sự ủng hộ của họ cho các hàng 
hoá y tế công cộng toàn cầu như là các viện trợ cho TDR, IRV và 
HRP, thông qua việc tăng cường sự hợp tác liên quan đến y tế của nó 
dưới danh nghĩa Phương tiện Viện trợ Phát triển của Ngân hàng. 

Hấp thụ những dòng viện trợ gia tăng 
Vấn đề là ở chỗ liệu sự tăng nhiều viện trợ cho ngành y tế có làm mất 
ổn định cả về mặt kinh tế vĩ mô lẫn mức độ khu vực. Sự tương tự đôi 
khi được so sánh với hiện tượng “bệnh Hà Lan”, ở đó sự bùng nổ 
nguồn thu (thường là sự tăng giá các mặt hàng của thế giới) gây ra sự 
gia tăng lạm phát trong nước, tỉ lệ trao đổi vượt giá trị, và sự thắt chặt 
trong những xuất khẩu truyền thống. Liệu có xảy ra một sự tương tự 
như thế với sự gia tăng lớn viện trợ cho các khu vực y tế ? 

Theo quan điểm của chúng tôi, những biên độ kinh tế vĩ mô nói 
chung thường không đáng lo, mặc dù trong những trường hợp mà viện 
trợ chiếm một tỉ trọng lớn của GNP cần phải chú ý để làm cho những 
sự tăng trưởng này phù hợp với khuôn khổ kinh tế vĩ mô. Trên tổng 
thể, đối với các nước chậm phát triển nhất, sự tăng viện trợ sẽ khoảng 
6% của GNP, mặc dù nó đạt đến 8% ở các nước thu nhập thấp cận 
Sahara. Đối với các nước thu nhập thấp khác, tỉ lệ theo GDP sẽ nhỏ 
hơn nhiều (có lẽ 1% của GNP). Không như sự bùng nổ tiêu thụ, sự tài 
trợ sẽ được xây dựng dần dần cùng với thời gian và được duy trì cho cả 
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thập kỷ hoặc lâu hơn. Hơn nữa, một nửa của số lượng này hoặc nhiều 
hơn sẽ rơi vào những hàng hoá thương mại, đặc biệt là thuốc và chẩn 
đoán, và như thế sẽ không gây ra sự tăng nhu cầu hàng hoá nội địa một 
cách đột ngột. Vì thế chúng ta có thể đoán rằng sự tăng nhu cầu của 
sản lượng không thương mại được trong khu vực y tế có lẽ sẽ khoảng 
3% của GNP. Bởi vì tất cả được cung cấp tài chính từ bên ngoài, sẽ 
không có vấn đề với sự thâm hụt ngân sách gia tăng hoặc in tiền. 
Chúng ta cần chú ý rằng, đối với nhiều nước nghèo đang phát triển, sự 
giúp đỡ của nhà tài trợ theo phần trăm của GNP là lớn hơn rất nhiều so 
với lượng tiền mà chúng ta đang tranh cãi. Vào năm 1999, viện trợ 
phát triển chính thức thực tế đối với Malawi chiếm đến 24,6% GNP, 
đối với cộng hoà Tanzania 11,3%, đối với Senegan – 11,2%, Uganda – 
9,2%. Tất cả những nước này đều có nền kinh tế vĩ mô bền vững, với ít 
nhất là sự tăng trưởng kinh tế khiêm tốn và lạm phát tương đối thấp. 

Vấn đề lớn hơn cho đến nay là khả năng của chính khu vực y tế hấp 
thụ được những dòng viện trợ gia tăng. Như phần trăm của sản lượng 
nội địa, giá trị thêm vào ban đầu của khu vực y tế sẽ tăng từ chỉ vài 
phần trăm của tổng sản phẩm nội địa (GDP) tới khoảng 6% hoặc 
hơn.130 Như được thảo luận trong Báo cáo này, ở nhiều nước điều này 
gây ra những vấn đề tiếp theo về chất lượng của quản lý hành chính và 
điều hành công cộng. ở tất cả các nước, điều này sẽ đòi hỏi khả năng 
thực hiện mở rộng to lớn, gồm cả những hệ thống quản lý và chuyên 
môn quản lý địa phương đã được củng cố, và trong nhiều trường hợp 
những hệ thống trách nhiệm mới cả xuống cấp cộng đồng lẫn lên cấp 
trung ương. Hơn nữa, chúng ta giả thiết một sự tăng đáng kể về tiền 
lương của cán bộ y tế khu vực nhà nước để hấp dẫn và duy trì đội ngũ 
và đảm bảo sự thực hiện và ý thức tốt. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ 
khó khăn về mặt chính trị để thực hiện vì những yêu cầu tiền lương ở 
những bộ phận khác của khu vực nhà nước. Thực tế, sự tăng lương cần 
phải làm chậm lại sự chảy máu chất xám ảnh hưởng đến những khu 
vực y tế của các nước thu nhập thấp, và để đảm bảo rằng những cán bộ 
cấp thấp hơn có đồng lương đủ sống. Song điều này vẫn còn đòi hỏi 
một kỹ năng chính trị để thực hành.131 Cần có một thời kỳ chuyển giai 
đoạn hợp lý, kết hợp với những nỗ lực mạnh mẽ để đào tạo những cán 
bộ khu vực y tế mới, và để chuyển bộ phận y tế cơ sở tới các cán bộ y 
tế lưu động càng nhiều càng tốt - những người có thể được đào tạo 
nhanh hơn và những người ít đi nước ngoài hơn. Có những bước cần 
thực hiện để loại bỏ sự cứng nhắc trong những bậc lương và những loại 
hình phục vụ liên quan đến những điều luật lệ qui định của chính phủ 
trung ương. Những bước này gồm cả từ phân quyền cho địa phương 
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của quản lý nhà nước tới các đơn vị có sự tự chủ lớn hơn, tăng tiền cấp 
phát và những loại hình phục vụ khác hơn là chính tăng lương, và sử 
dụng nhiều hơn các khu vực tư nhân và các nhà cung cấp phi chính 
phủ. Nói một cách khác, sẽ có nhiều vấn đề nhưng chúng sẽ được cải 
thiện bằng chương trình mở rộng với quy mô trung hạn, điều mà sẽ 
gặp nhiều thách thức ở phía trước. 

 

Những lợi ích kinh tế vĩ mô của việc mở rộng 
quy mô 

Một sự mở rộng quy mô lớn những can thiệp y tế cần thiết cần dẫn đến 
việc giảm đáng kể chi phí chữa bệnh  ở các nước thu nhập thấp. Ước 
tính tốt nhất của hiệu quả kết hợp các can thiệp mà chúng tôi đề nghị 
là giảm tổng số ca tử vong ở các nước đang phát triển do các bệnh 
truyền nhiễm và các bệnh sản phụ khoảng 8 triệu ca mỗi năm vào năm 
2015, điều này sẽ liên quan tới việc giảm khoảng 330 triệu DALY. 
Việc giảm tử vong được trình bày bằng cách so sánh Bảng 16a (đường 
chuẩn) và 16b (với sự mở rộng quy mô can thiệp), và việc giảm liên 
đới theo DALY được trình bày bằng cách so sánh Bảng 17a (đường 
nền) và 17b (với sự mở rộng quy mô can thiệp). 

Mặc dù không phải tất cả, hầu hết những ca tử vong này sẽ được 
cứu sống ở các nước thu nhập thấp; một số sẽ được cứu ở các nước thu 
nhập trung bình. Giai đoạn này, chúng tôi không thể thực hiện những 
ước tính dịch tễ học riêng biệt cho hai nhóm bởi vì chúng ta không có 
một đường dịch tễ chuẩn thích hợp cho mỗi nước. Thực chất, những 
ước tính của chúng tôi sẽ cần sự chỉnh sửa đáng kể trong tương lai trên 
cơ sở những số liệu và mô hình dịch tễ chi tiết hơn.  

Nếu chúng tôi lấy một giả định dè dặt nhất rằng mỗi DALY có giá 
trị bằng một năm thu nhập trung bình theo đầu người, và thu nhập theo 
đầu người đó ở các nước nghèo là khoảng 563 đô la vào năm 2015 
(Giả thiết tăng trưởng 2 % mỗi năm trong khoảng 2000 – 2015), một 
ước tính cực kì thận trọng của tiết kiệm kinh tế trực tiếp sẽ là 330 triệu 
DALY x 563 đô la/DALY hay 186 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2015. 
Thông thường, mỗi DALY có giá trị bằng nhiều lần thu nhập hàng 
năm, có lẽ khoảng 3 lần thu nhập hiện tại, trong trường hợp này, ích 
lợi trực tiếp sẽ vượt quá 500 tỷ đô la mỗi năm. Thậm chí với giả thiết 
dè dặt nhất, ích lợi trực tiếp gấp 3 lần chi phí của việc mở rộng qui mô 
ở các nước thu nhập thấp mà chúng tôi ước tính vào khoảng 66 tỷ đô 
la. 
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ích lợi thực tế còn có thể lớn hơn nhiều nếu những ích lợi của việc 
cải thiện sức khoẻ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như chúng ta 
mong đợi. Những sự cải thiện tuổi thọ và giảm chi phí chữa bệnh có xu 
hướng kích thích tăng trưởng thông qua những kênh chúng ta đã thảo 
luận: Sự chuyển đổi dân số nhanh hơn để giảm tỷ lệ sinh đẻ, những 
đầu tư lớn hơn cho vốn con người, tăng tiết kiệm gia đình, tăng đầu tư 
nước ngoài, và sự ổn định xã hội và kinh tế vĩ mô lớn hơn. Bởi vì 
chúng ta thiếu những cơ sở dịch tễ cần thiết, chúng ta không thể 
chuyển đổi một cách chính xác những cuộc đời được cứu sống thành 
những năm gia tăng của tuổi thọ. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể đưa ra 
một minh hoạ nếu những kết quả cải thiện y tế tăng tuổi thọ ở các 
nước thu nhập thấp thêm một nửa của sự khác biệt 19 năm với các 
nước thu nhập cao, chẳng hạn từ 59 năm tới 68 năm, hiệu quả đối với 
tăng trưởng kinh tế sẽ vào khoảng 0,5% mỗi năm. Những tăng trưởng 
bổ sung cũng sẽ đến từ việcgiảm chi phí cho sốt rét và HIV/AIDS làm 
trực tiếp cản trở đầu tư nước ngoài. Thậm chí chỉ lấy ước lượng 0,5% 
mỗi năm, thu nhập đầu người của các nước nghèo sẽ tăng 10% sau 20 
năm. Bởi vì GNP của các nước thu nhập thấp sẽ vào khoảng 1,8 nghìn 
tỷ đô la vào năm 2020, 10% gia tăng này sẽ có giá trị là 180 tỷ đô la 
mỗi năm vào năm 2020.132 Nói một cách xấp xỉ, nguồn lợi hàng năm từ 
gia tăng tăng trưởng đầu người có lẽ cũng cùng mức với biên độ như là 
những lợi ích từ tăng tuổi thọ (giảm DALY). Kết hợp giá trị của những 
cuộc đời được cứu sống tiết kiệm được cộng với tăng trưởng kinh tế 
nhanh hơn sẽ cho ích lợi kinh tế ít nhất là 360 tỷ đô la mỗi năm trong 
giai đoạn 2015 – 2020, và còn có thể lớn hơn nhiều. 

Những bước tiếp theo 
Chúng tôi kêu gọi thế giới trong năm tới cam kết thực hiện sự mở rộng 
qui mô những dịch vụ y tế thiết yêú một cách mạnh dạn. Quá trình 
PRSP mới đang đi vào hiện thực và cần được chuẩn bị khẩn cấp để 
biến những cam kết toàn cầu về giảm đói nghèo thành hành động. 
Chúng ta cần những bước phối hợp của các nước thu nhập thấp, các 
nước viện trợ và các tổ chức đa phương. 

Các nước thu nhập thấp  
Uỷ ban khuyến cáo mỗi nước đang phát triển bắt đầu vạch ra con 
đường cho sự phổ cập toàn diện những dịch vụ y tế thiết yếu. Điểm bắt 
đầu là chính phủ và xã hội dân sự cùng nhau xác định những dịch vụ 
thiết yêú để được phổ cập rộng rãi dựa trên những phân tích kinh tế và 
dịch tễ và những ưu tiên của các cộng đồng. Trong khuôn khổ quá 
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trình PRSP, chúng tôi đề nghị mỗi nước thành lập vào năm 2002 Uỷ 
ban Quốc gia về Kinh tế vĩ mô và Sức khoẻ (NCMH), được chủ trì bởi 
các Bộ trưởng Tài chính và Y tế và gồm cả các đại diện lãnh đạo của 
xã hội dân sự được giao nhiệm vụ này.133 Trong quá trình này, chúng 
tôi thấy rằng sự kết hợp lòng nhiệt tình, chuyên môn, và quyền hành 
của các lãnh đạo tài chính và y tế là tối quan trọng. NCMH sẽ có vai 
trò nhất định, nhằm kết thúc công việc của họ cuối năm 2003. 

NCMH sẽ được giao những nhiệm vụ sau: (1) Xác định những ưu 
tiên cho những can thiệp y tế và những chiến lược tài chính cho những 
ưu tiên này; (2) Xác định những can thiệp thiết yếu sẽ trở nên phổ cập 
rộng rãi cho toàn thể người dân trên cơ sở trợ giúp tài chính công cộng 
(với sự viện trợ cần thiết của nhà tài trợ); (3) Bắt đầu một chương trình 
nhiều năm củng cố hệ thống y tế, tập trung vào thực hiện những dịch 
vụ cấp địa phương,  bao gồm đào tạo, xây dựng, củng cố hạ tầng cơ sở, 
và phát triển quản lý để làm cho khu vực y tế có khả năng phổ cập toàn 
dân những can thiệp thiết yếu; (4) Thiết lập những mục tiêu định lượng 
để giảm gánh nặng bệnh tật trên cơ sở mô hình dịch tễ hợp lý; (5) Xác 
định những sự hợp lực y tế quan trọng với những khu vực khác (như 
giáo dục…); và (6) Đảm bảo sự nhất quán của chiến lược với chương 
trình kinh tế vĩ mô tổng thể. NCMH sẽ làm việc chặt chẽ với WHO và 
Ngân hàng thế giới để thực hiện những nhiệm vụ này. WHO sẽ giúp 
mỗi nước thiết lập cơ sở dịch tễ, xác định các can thiệp thiết yếu và 
các mục tiêu định lượng. Đặc biệt, WB sẽ giúp đỡ trong việc lập kế 
hoạch chiến lược nhiều năm để mở rộng qui mô, bao gồm cả thiết kế 
chiến lược tài chính trung hạn dựa trên cơ sở các nguồn vốn trong 
nước và viện trợ. 

Các nước viện trợ 
Các nước viện trợ sẽ bắt đầu huy động những cam kết hàng năm về tài 
trợ y tế vào khoảng 0,1% GNP (xấp xỉ 27 tỷ đô la mỗi năm vào năm 
2007), để mở rộng qui mô trong sự liên kết với các chương trình cấp 
quốc gia và gia tăng sự cung cấp hàng hoá y tế công cộng toàn cầu. 
Tất nhiên, việc chi tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào việc các nước thu 
nhập thấp có những chiến lược hợp lý, đáng tin cậy, theo dõi được việc 
mở rộng qui mô những can thiệp y tế thiết yếu. WHO và WB được một 
nhóm các nước cho và nhận viện trợ ủng hộ, có thể chịu trách nhiệm 
việc phối hợp sự mở rộng qui mô nhiều năm và rộng khắp của viện trợ 
y tế và sự theo dõi các cam kết và giải ngân của nước viện trợ. Những 
diễn đàn quốc tế chủ chốt (như những cuộc họp của IMF/WB, Hội 
nghị Y tế Thế giới, Hội nghị Tài chính Phát triển Liên hợp quốc, và 
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các cuộc họp của Nhóm Tư vấn do WB tài trợ) cần tổ chức những cuộc 
gặp gỡ cho những cam kết đặc biệt để mở rộng qui mô viện trợ y tế. 

Các tổ chức quốc tế 
Chiến lược toàn cầu sẽ đòi hỏi việc củng cố những hoạt động của các 
tổ chức quốc tế hiện có như WHO cũng như việc thành lập những tổ 
chức mới như GFATM cho AIDS, sốt rét và lao, và GHRF cho nghiên 
cứu y tế. WHO có vai trò quan trọng trong một số lĩnh vực, quan trọng 
hơn cả là tư vấn các chính phủ thành viên về những chiến lược y tế 
thích hợp. Cho điều này, khả năng thực tế của nó ở các nước thành 
viên sẽ cần được củng cố. Thêm vào đó, WHO sẽ rất quan trọng trong 
việc thiết lập những cơ sở dịch tễ ở mỗi nước và ở cấp quốc tế, mà sẽ 
cần thiết như là một yếu tố quan trọng cho những nỗ lực kiểm soát 
bệnh tật toàn cầu. WHO và WB cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trong 
việc phân tích và truyền bá những thực hành tốt nhất của các cải cách 
hệ thống y tế cũng như trong việc ủng hộ những cải cách chính sách để 
giải quyết sự mất cân bằng nguồn vốn hiện có trong khu vực y tế. Cuối 
cùng, IMF sẽ rất quan trọng trong việc yêu cầu các nước cho và nhận 
viện trợ tính đến quá trình mở rộng qui mô trong khuôn khổ chính 
sách kinh tế vĩ mô của các nước thu nhập thấp, đặc biệt là sự hấp thụ 
viện trợ quốc tế. Cùng với WHO và WB, GFATM cần sẵn sàng hoạt 
động vào năm 2002, với tài chính đủ để bắt đầu một quá trình mạnh 
dạn cho việc mở rộng qui mô những can thiệp chống HIV/AIDS, sốt 
rét và lao. Sự tài trợ sẽ cần bắt đầu với vài tỷ đô la mỗi năm, để đạt 
mục tiêu 8 tỷ đô la hàng năm vào năm 2007. 

Cuộc chiến chống bệnh tật sẽ là thử thách trung thực nhất về khả 
năng chung của chúng ta để tạo dựng một cộng đồng quốc tế tin cậy. 
Không gì có thể tha thứ được cho việc trong thế giới ngày nay, hàng 
triệu người phải chịu đựng bệnh tật và chết mỗi năm vì thiếu 34 đô la 
một người cần cho việc chi trả các dịch vụ y tế thiết yếu. Một thế giới 
có tầm nhìn xa sẽ không cho phép bi kịch này tiếp diễn. Các nhà lãnh 
đạo sẽ theo đuổi những lời hứa của họ trong những năm gần đây với 
những hành động cần thiết cho chân giá trị, hy vọng, và chính cuộc 
sống cho những người nghèo nhất và những người dễ bị thương tổn 
nhất. Chúng ta biết rằng, điều này có thể thực hiện được và chúng ta 
lạc quan rằng, trong năm tới thế giới sẽ nỗ lực cho nhiệm vụ sống còn 
này. 
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Chú thích 

1. Các phân loại được sử dụng bởi Uỷ ban viện trợ phát triển của OECD. Có 
năm phạm trù: các nước kém phát triển nhất, hay các LDC, 48 nước 
chậm phát triển được Liên hợp quốc xác định; các nước thu nhập thấp 
khác hay các OLIC (các nước có thu nhập bình quân đầu người ít hơn 
755 đô la vào năm 1999 mà không phải các LDC); các nước thu nhập 
trung bình thấp; các nước thu nhập trung bình cao; và các nước thu nhập 
cao. Trong việc tính giá chúng tôi đề cập đến các nước ở Bảng A2.B. 

2. ở nhiều nước thu nhập thấp, tỷ lệ tử vong đặc thù lứa tuổi của nhiều 
NCD đang giảm xuống trong khi gánh nặng tuyệt đối lại tăng do số 
người có tuổi tăng. Tuy nhiên, các bệnh và tử vong liên quan đến thuốc 
lá đang tăng thậm chí trên cơ sở đặc thù tuổi tác. 

3. Chỉ lấy một ví dụ, các cơ chế mới cải thiện tiếp cận các thuốc cần thuốc 
thiết yếu cho các bệnh truyền nhiễm đang bắt đầu được áp dụng để bao 
gồm các NCD cơ bản như bệnh tiểu đường, một số dạng ung thư, rối loạn 
tâm thần, cao huyết áp và các bệnh NCD khác, nhưng cần can thiệp 
nhiều hơn hơn cho cả các bệnh truyền nhiễm lẫn không truyền nhiễm. 

4. Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Bảng 8, trang 169. 

5. Chương trình phát triển Liên hợp quốc, 2001, chuyên đề 1.3, trang 23. 

6. Đối với nhiều nước thu nhập trung bình, đề nghị của chúng tôi tăng thêm 
1% của GNP cho y tế vào năm 2007 và 2% của GNP cho y tế vào năm 
2015 có thể có đủ để cung cấp sự tiếp cận toàn diện các can thiệp thiết 
yếu. Các nước đó, vì vậy có thể quyết định tăng ít hơn số thu nhập bổ 
sung cho y tế, hoặc hiện thực hơn, có thể quyết định để mở rộng việc phổ 
cập ngoài những can thiệp thiết yếu được nêu lên trong Báo cáo này bao 
gồm các bệnh không truyền nhiễm khác nhau là gánh nặng ngày càng 
tăng cho y tế vì người dân đang già đi. 

7. Một nghiên cứu thực hành bao gồm việc điều tra các can thiệp y tế trong 
thực tiễn, gồm cả các vấn đề gắn bó với bệnh nhân, độc tính, liều lượng, 
cách thức và giá cả của cung cấp dịch vụ. Mục đích là tối ưu hoá chế độ 
điều trị tới các điều kiện địa phương, và để tìm ra cách tốt nhất để thực 
hiện điều trị trong các điều kiện dịch vụ đã có. Vấn đề nghiên cứu thực 
hành thường không được chú trọng trong các chương trình quốc gia. 
Chúng ta có thể phân biệt 2 loại nghiên cứu thực hành. Nghiên cứu lâm 
sàng bao gồm các vấn đề về chế độ điều trị, như liều lượng và độc tính. 
Nghiên cứu phi lâm sàng bao gồm các các vấn đề hậu cần, quản lý tài 
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chính, các khía cạnh văn hoá của chế độ điều trị và các lĩnh vực phi lâm 
sàng khác của cung cấp dịch vụ y tế.  

8. Sau này, trong Báo cáo, chúng tôi phân biệt 3 loại bệnh: loại 1 xảy ra với 
số lượng lớn (hay ít nhất có khả năng như vậy) ở cả các nước giàu và 
nghèo; loại 2 chủ yếu xảy ra ở các nước nghèo nhưng có một số đáng kể 
các trường hợp ở các nước giàu; và loại 3 là loại xảy ra tràn ngập hay độc 
chiếm ở các nước nghèo. Nhu cầu khuyến khích nghiên cứu và phát triển 
đặc biệt áp dụng chủ yếu cho các bệnh loại và loại 3.  

9. Một phần của việc giám sát là kiểm tra thời gian thực của các bệnh dịch 
đang xảy ra thông qua Mạng lưới cảnh báo và đối phó sự bùng nổ bệnh 
dịch toàn cầu của Tổ chức y tế thế giới gồm 72 mạng lưới hiện có. Tuy 
nhiên, việc thiếu phòng xét nghiệm và năng lực dịch tễ cần thiết ở nhiều 
nước thu nhập thấp là một điểm yếu đòi hỏi phải được giải quyết kịp 
thời. 

10. Các nhà tài trợ được kêu gọi tới các nước thu nhập thấp chuẩn bị Tài liệu 
chiến lược giảm đói nghèo (PRSP) là cơ sở cho việc tấn công mạnh mẽ 
và toàn diện vào đói nghèo mà được sự ủng hộ của viện trợ và xoá nợ cho 
các nước nghèo. 

11. Các kết quả được tổng kết trong tài liệu IMF, “Giảm nợ cho các nước 
nghèo (HIPC): Những gì đã đạt được”, tháng 8 năm 2001, 
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/povdebt.htm. 

12. Thêm nữa, điều quan trọng là phải chú trọng các giải pháp và công nghệ 
thích hợp trong những lĩnh vực liên quan này. Ví dụ: chú trọng giáo dục 
với các em gái có hiệu quả đặc biệt lớn tới sức khoẻ của người nghèo. 
Tương tự, các bếp tiết kiệm nhiên liệu đại diện một công nghệ thích hợp 
có thể phòng ngừa tử vong do ô nhiễm không khí trong nhà cũng như tiết 
kiệm năng lượng. 

13. ở những nơi mà một nhóm tương đương đã được thiết lập, có thể không 
cần thành lập thêm một nhóm khác mà nên thay đổi cấu trúc hiện có để 
thực hiện các nhiệm vụ cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh lợi thế 
việc có sự chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ y tế và tài chính như là chìa khoá 
để đạt được mở rộng qui mô các dịch vụ y tế. 

14. Có thể tránh được hàng triệu tử vong mỗi năm bằng việc giảm mạnh hút 
thuốc lá. 

15. Tất cả các số đô la trong Báo cáo này là đô la Mỹ. Tất cả những dự tính 
là theo giá không đổi của đô la Mỹ năm 2002. 
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16. Các nước thu nhập trung bình ở cận Sahara, châu Phi được đưa vào vì tỷ 
lệ nhiễm HIV/AIDS cao của họ và vì vậy, dẫn đến giá cao của việc cung 
cấp các can thiệp y tế thiết yếu. 

17. Những khoản tiền này là 1% của GNP tăng thêm trong năm 2007 và 2% 
của GNP tăng thêm trong năm 2015, mặc dù đối với một số nước, một số 
tiền ít hơn là đủ cho chi phí của việc mở rộng quy mô. 

18. Các nhà tài trợ giả định sẽ bù vào bất cứ khoản thiếu hụt nào còn lại sau 
khi huy động ít nhất 1% của GNP năm 2007 và 2% của GNP năm 2015. 
Nếu những khoản này là đủ (hoặc thừa) để chi trả tổng chi phí cho việc 
mở rộng qui mô, khi đó chúng ta giả định rằng các nhà tài trợ không cần 
đóng góp nữa. 

19. Chúng tôi ước tính rằng tổng viện trợ phát triển chính thức cho ODA cho 
y tế hiện nay xấp xỉ 6 tỷ đô la mỗi năm, bao gồm cả 5 tỷ đô la trong các 
chương trình quốc gia ở các nước thu nhập trung bình và thấp, và xấp xỉ 
1 tỷ đô la cho các hàng hoá y tế công cộng toàn cầu. Trong 6 tỷ đô la 
này, chúng tôi tính cả sự trợ giúp các hệ thống y tế và các chương trình 
kiểm soát các bệnh riêng biệt, song không tính kế hoạch hóa gia đình mà 
sẽ thêm 600 triệu đô la nữa hoặc tương đương như vậy vào tổng chi phí. 
Mặc dù có nỗ lực mạnh mẽ của Uỷ ban và Nhóm nghiên cứu, vẫn không 
thể tính được chính xác viện trợ y tế hiện tại, vì các quỹ được dùng cho 
nhiều cách khác nhau và báo cáo không tránh khỏi sự chậm trễ, những sự 
khác biệt trong chi phí và những định nghĩa của các nhà tài trợ, và những 
sự khác biệt quan trọng giữa những cam kết và việc giải ngân. Thêm vào 
ODA, gồm có các viện trợ và các khoản vay không điều kiện, có cả 
những khoản vay có điều kiện (lãi suất thị trường) cho y tế, chủ yếu của 
Ngân hàng thế giới cho các nước đang phát triển thu nhập trung bình với 
khoảng 0,5 tỷ đô la mỗi năm; và chi tiêu nghiên cứu phát triển các bệnh 
của người nghèo được cấp kinh phí ngoài ngân sách ODA (khoản tiền ít 
hơn nhiều so với 0,5 tỷ đô la). 

20. Mặc dù chúng tôi tin tưởng đánh giá chung của các ước tính, chúng tôi 
không quá chú trọng đến những kết quả chi tiết theo vùng hoặc theo 
bệnh. Những tính toán chính xác về giá thành của việc mở rộng qui mô 
từng quốc gia hoặc theo loại bệnh sẽ cần phải đợi ước tính chi tiết hơn 
nhiều của từng nước so với chính Uỷ ban có thể thực hiện. 

21. Khi một người chết trẻ hoặc ở tuổi trung niên, cái chết này liên quan tới 
nhiều năm cuộc đời bị mất. Cũng vậy, bệnh tật có thể gây ra sự tàn tật 
trong nhiều năm trước khi chết. Do cả hai nguyên nhân này, những năm 
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cuộc đời bị mất háng năm (DALY) lớn gấp nhiều lần số tử vong mỗi 
năm. 

22. Thu nhập đầu người ở các nước thu nhập thấp hiện nay khoảng 410 đô la 
1 năm vào năm 1999. Với việc tăng thu nhập đầu người tới 2% một năm, 
đó sẽ là 563 đô la vào năm 2015. 330 triệu DALY như vậy sẽ tương 
đương 185 tỷ đô la. Tuy nhiên, có những lý do thuyết phục để đánh giá 
mỗi DALY gấp nhiều lần thu nhập đầu người, để lợi nhuận trực tiếp có 
thể gấp đôi hoặc nhiều hơn 186 tỷ đô la. Hơn thế nữa, những tính toán 
này chưa tính đến các hiệu quả của sức khoẻ tốt hơn đối với tăng trưởng 
kinh tế nhanh hơn. 

23. Phân tích của chúng tôi đề xuất rằng hầu hết các nước thu nhập trung 
bình có thể cấp tài chính cho các dịch vụ thiết yếu ngoài các nguồn lực 
trong nước của họ, nếu họ thể hiện quyết tâm chính trị. Viện trợ chủ yếu 
cần nhiều cho các nước thu nhập thấp ngoại trừ một vài nước thu nhập 
trung bình có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao mà nếu không, họ không thể 
thực hiện nỗ lực kiểm soát được HIV/AIDS một cách toàn diện. 

24. Nhiều người đã hỏi Uỷ ban, phải làm gì nếu tiền tài trợ không có sẵn – 
thực chất là làm thế nào để lựa chọn chữa trị theo thứ tự ưu tiên với ít tiền 
hơn. Chúng tôi đã được yêu cầu xác định ưu tiên cho hàng triệu ca tử 
vong có thể phòng ngừa được mỗi năm vì chúng tôi đã thu hẹp sự tập 
trung vào một số nhỏ các điều kiện có gánh nặng xã hội lớn và cần các 
can thiệp giá rẻ song ít nhất cũng có hiệu quả một phần. Không chỉ loại 
điều trị mang tính đạo lý và chính trị này vượt khả năng của chúng tôi 
mà nó cũng quá khó để thực hiện một cách hợp lý. Những người hy vọng 
một câu trả lời đơn giản, chẳng hạn như tập trung vào các can thiệp rẻ 
tiền (tiêm chủng) trong khi bỏ lại những can thiệp đắt tiền (các chương 
trình phòng chống giá cao và các liệu pháp chống retrovirus cần thiết để 
chống AIDS) đến sau này, đánh giá sai những lựa chọn thực tế mà chúng 
tôi phải đối mặt. Đại dịch AIDS sẽ phá huỷ sự phát triển kinh tế của châu 
Phi nếu không được kiểm soát; để chiến đấu với bệnh sởi thay cho AIDS 
sẽ không đáp ứng nhu cầu kinh tế và xã hội của châu Phi. Cũng là sai 
nếu đi đến thái cực kia để nhu cầu chính đáng chống lại AIDS dẫn đến 
việc loại bỏ các can thiệp rẻ tiền hơn. Vì thế, chúng tôi tán thành cả hai. 
Hơn nữa, hạ tầng cơ sở được phát triển để chống AIDS sẽ tăng cường hạ 
tầng cơ sở cần thiết để chống bệnh sởi đặc biệt nếu việc tăng cường các 
phần bổ sung như thế được xây dựng một cách xác định cho nỗ lực kiểm 
soát AIDS. Sẽ hiệu quả hơn nhiều để thiết kế và cấp tài chính cho một 
chương trình toàn diện giải quyết nhiều nhu cầu y tế quan trọng hơn là 
chọn các trường hợp giá rẻ. 
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25. Được trình bày bởi UNAIDS và Tổ chức y tế thế giới ở Hội nghị tư vấn 
quốc tế WHO về liệu pháp chống retrovirus, Geneva, tháng 5 năm 2001. 

26. Định giá khác biệt là nói đến việc định giá khác nhau ở các thị trường 
khác nhau, được giữ riêng biệt nhờ các rào cản vật chất và điều tiết. 
Trong trường hợp này, các giá khác nhau có thể bao gồm cả việc tính giá 
thương mại thấp nhất chấp nhận được ở các thị trường thu nhập thấp, và 
đồng thời tính giá cao hơn (thường được bảo hộ sáng chế) ở các thị 
trường thu nhập cao. 

27. Các thành viên và mục tham khảo của các nhóm nghiên cứu này nêu ở 
Phụ lục 1. 

28. Sen nhấn mạnh rằng những tự do đáng kể nhất định (“tự do tham gia 
chính trị hay cơ hội để có được sự giáo dục hay chăm sóc sức khoẻ cơ 
bản’’) là “những thành tố hợp thành phát triển” (thực chất là các mục 
đích cuối cùng)” cũng như những đóng góp cho phát triển kinh tế. Xem 
Sen (1999), Sự phát triển như là sự tự do, đặc biệt là Phần mở đầu và 
chương 1. 

29. Xem Amir Attaran “Sức khoẻ như một quyền con người”, Bản ghi nhớ 
chính sách CMH số 3, http://www.cid.harvard.edu. 

30. Sức khoẻ của cơ thể là sự thịnh vượng (thành ngữ Hausa); Sức khoẻ là tài 
sản lớn nhất (thành ngữ Anh); Không có sức khoẻ thì không có của cải 
(thành ngữ Serbia); Sức khoẻ đến trước khi tạo ra điều kiện sống (thành 
ngữ Yiddish). Wolfgang Meider, Bách khoa toàn thư thành ngữ thế giới, 
New York: Prentice Hall, Inc,. 

31. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ sức khoẻ dân số để nói về tình trạng sức 
khoẻ  ở mức độ toàn dân như tổng kết các số liệu về dân số như tuổi thọ, 
tử vong sơ sinh và trẻ em và những năm cuộc đời bị coi là mất đi do bệnh 
tật (DALY). Sự tăng trưởng kinh tế biểu thị việc tăng đáng kể thu nhập 
đầu người quốc gia (điển hình được tính theo tổng sản phẩm quốc gia 
(GNP) đầu người được tính theo sức mua). Phát triển kinh tế thể hiện sự 
tăng trên cơ sở rộng và đáng kể trong các điều kiện vật chất của xã hội, 
được chứng tỏ không chỉ bởi GNP đầu người mà còn bởi một số mặt của 
cuộc sống vật chất (nhà ở, tiêu thụ, sự đa dạng của hàng hoá và dịch 
vụ…). 

32. Chúng tôi tán thành nhiều nhà phân tích trước đây đã nhấn mạnh tầm 
quan trọng của mối liên hệ sức khoẻ với phát triển. Một ví dụ đáng chú 
ý là nghiên cứu của WHO bởi Abel-Smith và Leiserson, Đói nghèo, phát 
triển và chính sách y tế (1978, đặc biệt những trang 27-34), ở đó các tác 
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giả đã nêu lên mối liên hệ của y tế với sự phát triển tương tự như chúng 
ta mô tả: những hậu quả của các bệnh như sốt rét, giun chỉ u, sán máng, 
và trùng mũi khoan đã hạn chế sự khai thác đất đai nhiệt đới trồng trọt 
được; những hậu quả xấu trong chăn nuôi; giảm di cư và thương mại; 
làm chậm trễ trong việc thực hiện giảm sinh đẻ; ít cởi mở xã hội đối với 
những phương pháp nuôi trồng mới; và giảm sản lượng lương thực trong 
thời gian bệnh dịch. Chúng ta chỉ có thể nhất trí với kết luận rằng:“Cần 
một giải pháp phát triển thống nhất để giúp hàng triệu người nghèo phá 
vỡ vòng luẩn quẩn độc ác của sự nghèo đói, sự dốt nát, và sức khoẻ kém 
đã trói buộc họ và có xu hướng kéo dài vĩnh viễn từ thế hệ này đến thế 
hệ khác qua nhiều thế kỷ” (trang 32). 

33. R.W.Fogel, “Những phát hiện mới trong những xu hướng của người dân 
về dinh dưỡng và tử vong: một số ý liên quan đến lý thuyết dân số” trong 
Sổ tay dân số và kinh tế gia đình của M.R.Rosenzwweig và O.Stark, 
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71. WHO, UNICEF, UNAIDS, Ngân hàng thế giới, UNESCO, và UNFPA, 
Sức khoẻ như chìa khoá cho sự thịnh vượng: Những câu chuyện thành 
công ở các nước đang phát triển, 2000, Tổ chức Y tế Thế giới xuất bản. 

72. Hơn thế nữa, kinh nghiệm chỉ ra rằng, những dịch vụ kế hoạch hoá gia 
đình có hiệu quả hơn cả khi đó là một phần của những chương trình sức 
khoẻ sinh sản toàn diện mà gồm cả kế hoạch hoá gia đình, mang thai và 
sinh nở an toàn, phòng chống và điều trị những viêm nhiễm đường sinh 
sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

73. Tăng trưởng dân số nhanh có những ảnh hưởng phức tạp cho sự phát 
triển kinh tế. ở mức độ gia đình, những đầu tư cho mỗi trẻ em trong giáo 
dục và y tế bị giảm khi các gia đình có nhiều con, nghĩa là khi tỷ lệ sinh 
đẻ cao. ở mức độ xã hội, tăng dân số nông thôn nhanh nói riêng tạo ra 
sức ép khổng lồ đối với môi trường (Ví dụ: phá rừng, bởi vì rừng bị chặt 
làm củi và làm đất trồng trọt) và đối với năng suất thực phẩm bởi vì tỷ lệ 
đất – người lao động trong nông nghiệp giảm. Những người nông dân rất 
nghèo khi đó sẽ dễ dàng đổ về thành phố dẫn đến tỷ lệ đô thị hóa rất cao, 
với những hậu quả xấu khác như tắc nghẽn giao thông và vốn đô thị theo 
đầu người giảm (Ví dụ, dịch vụ cảnh sát, nước và vệ sinh…) 

74. Báo cáo Những biện pháp tránh thai và sự thiếu hụt viện trợ,của Nhóm 
nghiên cứu lâm thời (YWG) về An toàn hàng hoá sức khoẻ sinh sản, ước 
lượng sự thiếu hụt viện trợ cho các phương tiện tránh thai vào khoảng 
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210 triệu đô la vào năm 2015, và khoảng 100 triệu vào năm 2007 (xem 
hình 9, trang 9 của báo cáo này). IWG là một nỗ lực phối hợp của Jhon 
Snow, Inc., Hành động Dân số Quốc tế, Chương trình  Công nghệ Y tế 
Thích hợp , và Quỹ Wallace Toàn cầu. 

75. ở Băng-la-đét, khi tỷ lệ tử vong sơ sinh giảm xuống từ 140/1000 năm 
1970 còn khoảng 70/1000, tổng tỷ lệ sinh đẻ giảm mạnh từ 7,0 năm 1970 
còn 3,4 năm 1990 và 3,1 năm 1995. Kết quả là tăng trưởng dân số giảm 
đáng kể từ khoảng 2,5% 1 năm 1970 còn 1,5% năm 1995. Chính phủ đầu 
tư mạnh mẽ vào những dịch vụ kế hoạch hoá gia đình; những tổ chức phi 
chính phủ quan trọng như Ngân hàng Grameen và BRAC, đã đóng góp 
cho việc cải thiện các ddieeuf kiện xã hội của phụ nữ nghèo, những cải 
thiện này về phần mình đã đóng góp để giảm tỷ lệ sinh đẻ. Những thay 
đổi về kinh tế nói riêng là quá trình đô thị hoá hiện nay và đặc biệt là sự 
gia tăng mạnh mẽ trong việc sử dụng những người phụ nữ trẻ trong khu 
vực may sẵn hướng tới xuất khẩu, cũng dẫn đến những hôn nhân muộn 
của phụ nữ và giảm tỷ lệ sinh đẻ trong hôn nhân. 

76. Mặc dù chỉ có một loại vi-rút, HIV gây ra AIDS, có một mức độ đáng kể 
những biến thể di truyền của vi-rút trong dân chúng và đặc biệt khắp các 
khu vực. Những dạng được bảo vệ này có những khả năng lây nhiễm 
khác nhau, mặc dù bằng chứng không rõ ràng lắm. Một số nhà vi-rút học 
cho rằng HIV1 clade C, phổ biến ở Nam và Tây Phi và ở mũi châu Phi, 
có thể dễ lây nhiễm hơn, và dẫn đến mức độ mắc bệnh người lớn cao. 

77. Tất nhiên, lợi ích xã hội do điều trị mang lại vượt xa mức thu nhập của 
bệnh nhân, khi chúng ta tính đến ích lợi cho trẻ em, những người có thể 
bị mồ côi, và nhiều hậu quả xã hội xấu khác liên quan đến bệnh này. 

78. Sanjeev Gupta, Marijn Verhoeven, và erwin Tiongson, “Chi tiêu Công 
cộng cho Chăm sóc sức khoẻ và cho người nghèo,” Tài liệu IMF, 2001. 

79. Vì giá cả và tiền lương thấp đối với hàng hoá và dịch vụ “phi thương 
mại”, gồm cả lương trong ngành y tế, 30 đến 45 đô la mỗi người ở các 
nước thu nhập thấp có thể tương đương với ít nhất 60 đến 90 đô la mỗi 
năm ở các nước thu nhập cao. Như vậy, với giá điều chỉnh theo sức mua, 
như được sử dụng trong một số phân tích, chi phí tối thiểu của cả gói 
dịch vụ thiết yếucó lẽ sẽ khoảng hơn 80 đô la mỗi người mỗi năm, như 
nhận xét trong bài. 

80. Đồ thị được biểu thị trên thang logarit, với logarit tự nhiên của thu nhập 
đầu người bằng đô la Mỹ trên trục x và logarit tự nhiên của tổng chi tiêu 
y tế trên trục y. 
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81. Sự ước tính trên đồ thị chỉ ra rằng mỗi 1% tăng trưởng thu nhập dẫn đến 
1,15% tăng chi tiêu y tế. Điều này có nghĩa là chi tiêu y tế như một phần 
của thu nhập cao hơn một chút ở các nước giàu so với các nước nghèo 
hơn. Đối với 44 nước nghèo nhất, với thu nhập đầu người mỗi năm 500 
đô la hoặc ít hơn, chi tiêu y tế trung bình là 4,0% của thu nhập. Đối với 
21 nước giàu nhất, với thu nhập đầu người 20000 đô la hoặc nhiều hơn 
mỗi năm, chi tiêu y tế trung bình là 6,5% của GNP. 

82. Xem Fang Jing và Xiong Qionfgen, “Cải cách tài chính và tác động của 
nó đối với dịch vụ y tế ở nông thôn nghèo Trung quốc,” trình bày tại Hội 
nghị cải cách ngành tài chính Trung quốc, Trường đại học Havard, 
Tháng 9, 2001. Họ viết:”Vì những khó khăn tài chính nghiêm trọng, các 
phương tiện y tế ở các nước nghèo cần dựa trên những dịch vụ lâm sàng 
để có lương, chăm sóc phòng ngừa chủ yếu bị bỏ qua… Một hậu quả 
khác của việc nhấn mạnh dịch vụ chữa bệnh là sự gia tăng nhanh chóng 
chi phí y tế và lạm dụng thuốc” (trang 13-14). Mirsa, Chaterjee, và Rao 
(2001) mô tả những lương y nông thôn, đông đảo và không có trình độ. 
Ước tính rằng khoảng một triệu người hành nghề bất hợp pháp thực hiện 
50-70% những khám bệnh ban đầu…” Họ nhận xét rằng “chất lượng kỹ 
thuật của chăm sóc thực hiện ở các khu vực tư nhân thường rất nghèo 
nàn- từ cở sở hạ tầng yếu kém đến các điều trị vô đạo đức và không thích 
hợp, sự cung cấp quá tải dịch vụ và giá cắt cổ”. 

83. Xem Yuanli Liu và William Hsiao, “Chính sách người nghèo và người 
nghèo của Trung Quốc: Trường hợp bảo hiểm y tế nông thôn”, trình bày 
ở Hội nghị cải cách ngành tài chính Trung Quốc, trường Đại học 
Harvard, 13 tháng 9 năm 2001. Liu và Hsiao, dùng các số liệu của Điều 
tra dịch vụ y tế quốc gia năm 1998 của Trung Quốc, nhận thấy rằng 
trong số tất cả các gia đình nông thôn nghèo đói năm đó, 44,3% gia đình 
lâm vào cảnh nghèo đói do chi phí y tế. 

84. Nếu không đánh giá sai về một vấn đề phức tạp như vậy, có thể tin tưởng 
nêu ra rằng một chính phủ hoạt động tốt của một đất nước thu nhập thấp 
phân chia tổng thu nhập 16% của GNP theo cách sau: y tế, 4%; giáo dục, 
5%; điều hành công cộng, 2%; cảnh sát và quân đội, 2%; đầu tư công 
cộng (hạ tầng cơ sở), 2%; và trả nợ, 1%. Tất nhiên những chi phí thực tế 
không giống như vậy lắm. Chi trả dịch vụ nợ cũng như chi phí quốc 
phòng ở một số nước cao hơn nhiều. Chi tiêu cho y tế và giáo dục thấp 
hơn đáng kể. 

85. Tổng kết những tư liệu đồ sộ về phí sử dụng, với tư liệu chứng minh phổ 
biến của thực tế rằng người nghèo có xu hướng bị ra ngoài thị trường 
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những dịch vụ cần thiết, được cung cấp bởi Dyna Ahrin-Tenkorang trong 
Huy động nguồn lực cho y tế: trường hợp cho phí sử dụng khám lại, tài 
liệu CMH số Nhóm nghiên cứu 3: 6, 2000. Một tài liệu gần đây, “Viên 
thuốc đắng nhất cho mọi người: sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức 
khoẻ của châu Phi,” Cứu Trẻ em UK, tháng 5 năm 2001, cung cấp bằng 
chứng và chỉ dẫn mà chỉ tới cùng một kết luận. 

86. Đối với 22 nước đầu tiên trong quá trình HIPC, những tiết kiệm dịch vụ 
trả nợ từ việc giảm nợ truyền thống và HIPC sẽ vào khoảng 1,9% của 
GNP mỗi năm (trang 8, IMF 2001). Đối với những nước này, khoảng 
40% tiết kiệm là chi cho giáo dục, và 25% khác dành cho ngành y tế 
(trang 10, IMF 2001). Chi tiêu xã hội có khả năng sẽ tăng lên gần hai lần 
tiền tiết kiệm do giảm nợ HIPC, cho thấy rằng các nước cũng hướng các 
nguồn nội lực mới mẻ vào những ngành xã hội (trang 10, IMF 2001). Nợ 
sẽ được giảm vào khoảng 2 phần 3 của kho nợ ban đầu (trang 6, IMF 
2001). Xem IMF, “Sáng kiến các nước nghèo nợ nần nặng nề (HIPC): 
tình hình thực hiện” 25/5/2001, xem trong http://www.imf.org/. 

87. Thompson và Huber (2001), “Những xu hướng chi tiêu cho y tế ở các 
nước OECD, 1970-1998”, Tổng quan HCFA. 

88. Bình quân các nước thu nhập trung bình thấp tiêu 90 đô la mỗi người mỗi 
năm cho y tế, và các nước thu nhập trung bình cao 240 đô la. Những 
khoản tiền này là đủ để đảm bảo phổ cập toàn dân một số những can 
thiệp cơ bản.  

89. Cũng có những nguyên nhân khác. Một tỉ lệ dư thừa các nguồn được cấp 
cho dịch vụ công nghệ cao tuyến ba, cho những người giàu ở thành phố 
hơn là cho những can thiệp thiết yếu cho người nghèo. Cũng có một kinh 
phí đáng kể bị lãng phí và quản lý kém. 

90. Những khoản nợ của cửa sổ không điều kiện của Nhóm Ngân hàng thế 
giới (Ngân hàng kiến thiết và phát triển quốc tế) và của các ngân hàng 
phát triển khu vực được thực hiện với giá cuả những quĩ vay cộng với 
một phí hành chính nhỏ. Khoản vay này còn có tỉ lệ lãi suất nhỏ hơn và 
hạn lâu hơn nhiều so với những nước vay  có thu nhập trung bình có thể 
nhận được từ thị trường tài chính tư nhân. 

91. Xem Hanson, K.,K Ranson, V. Oliveira, A, Mills, “Những khó khăn để 
mở rộng qui mô can thiệp y tế: một hệ thống khái niệm và phân tích thực 
nghiệm”, Tập tài liệu CMH số WG 5: 14, 2001 xem 
http://www.cid.harvard.edu. 

http://www.cid.harvard.edu/
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92. Xem D. Jamison và J. Wang, “Tuổi thọ của phụ nữ trong nhóm các nước, 
1975-1990,” Văn bản ghi nhớ chính sách cho CMH 
http://www.cid.harvard.edu. Các tác giả thấy hiệu quả lớn của số lượng 
các bác sỹ tính theo đầu người trong việc tăng tuổi thọ cũng như các tác 
động địa lý mạnh của các vùng nhiệt đới (bất lợi) và sát biển (có lợi). 

93. Một sự khác nhau quan trọng là một nền kinh tế hải đảo có thể loại trừ 
nhân tố mang bệnh trong khi một nền kinh tế đất liền có thể phải chịu sự 
truyền bệnh liên tục của các nhân tố gây bệnh qua biên giới đất liền với 
nước khác, nơi nhân tố gây bệnh không được kiểm soát. 

94. Kerala ở các vùng nhiệt đới ẩm, có các nguồn nước dồi dào đến nỗi các 
cá nhân theo truyền thống có thể tắm và rửa thực phẩm một cách thoải 
mái, và đun sôi nước với số lượng lớn. Điều này có thể giúp Kerala đạt 
được kết quả sức khoẻ tuyệt vời. ở những khu vực thiếu nước, các thói 
quen vệ sinh này thường đắt hơn nhiều và các cá nhân thường dựa vào 
vài hố nước có sẵn mà có thể mang tác nhân gây bệnh do kết quả của 
việc sử dụng quá mức của con người. 

95. Mặt khác, sự toàn cầu hoá có lẽ giảm hiện tượng “môi trường trong 
sạch”, trong đó, tác nhân gây bệnh được truyền đến những người trước 
đó chưa bị phơi nhiễm bởi những người xâm chiếm có thời gian dài phơi 
nhiễm với bệnh này. Điều này thường dẫn đến những hậu quả tàn phá đối 
với những người dân khoẻ mạnh ở “môi trường trong sạch”. Đó chính là 
trường hợp đậu mùa, sởi và các tác nhân gây bệnh khác của châu Âu lan 
vào châu Mỹ và các đảo Thái Bình Dương sau năm 1500 và thường dẫn 
đến sự diệt chủng dân cư bản xứ.  

96. Ranh giới giữa những sáng chế cấp bản quyền và không cấp bản quyền 
hiện là chủ đề tranh cãi nóng bỏng với tầm quan trọng lớn đối với tra cứu 
khoa học trong tương lai. Nhìn chung, chúng tôi ủng hộ sự tiếp cận nhiều 
hơn kiến thức khoa học cơ bản, không đăng ký bản quyền cho toàn thể 
cộng đồng thế giới. 

97. Có một sự nhất quán của cả hai đảng để nhân đôi ngân quĩ hàng năm của 
NIH từ 1998 đến 2003, từ 13 tỉ đô la của năm tài chính 1998 đến 27 tỉ  
đô la vào năm tài chính 2003. Ngân sách cho năm tài chính 2001 là 20,3 
tỉ. 

98. Nhiều nhà phân tích gần đây đã nêu lên sự khác biệt quan trọng giữa các 
bệnh phổ biến cả ở các nước giàu và các nước nghèo – nơi nghiên cứu 
phát triển của nước giàu làm lợi cho nước nghèo – và những bệnh mà cơ 
bản chỉ có ở những nước nghèo như là các bệnh truyền nhiễm nhiệt đới 

http://www.cid.harvard.edu/
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với mức nghiên cứu phát triển có xu hướng trở thành thấp nhất. Xem 
Lanjouw (2001) cho một phân tích có ích theo những hướng này. 

99. Sự không rõ ràng về sốt rét theo dạng II và dạng III không phải là ngẫu 
nhiên mà do thực tế rằng thị trường các nước giàu đối với phòng bệnh và 
chữa bệnh cho những người du lịch và các quân nhân dẫn đến một sự 
quan tâm khiêm tốn của nước giàu trong nghiên cứu và phát triển bệnh 
sốt rét. 

100. DALY, hay những năm cuộc đời coi là bị mất do bệnh tật, liên quan 
đến bệnh tật mà số năm sống bị mất vì chết sớm cộng với số tương-
đương-năm-sống bị mất vì bệnh tật kinh niên. Những năm sống với bệnh 
tật kinh niên được chuyển thành những năm cuộc đời tương đương bị 
mất, bằng yếu tố chuyển đổi phản ánh sự khắc nghiệt của bệnh tật. Ví 
dụ, cái chết của người đàn ông ở độ tuổi 30 được tính như là 29,6 DALY 
trong Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu (1996, trang 17). 

101. Xem Anderson, M.Maclean và C. Davies, 1996. Nghiên cứu sốt rét: Sự 
kiểm tra hoạt động quốc tế. London: Welcome Trust. 

102. Xem bảng 10 của Báo cáo này. Sự khác biệt có ích ở đây là giữa các 
bệnh ảnh hưởng cả những nước thu nhập cao và thu nhập thấp và các 
bệnh chủ yếu ảnh hưởng các nước thu nhập thấp. Loại bệnh thứ nhất nói 
chung sẽ thu hút nghiên cứu phát triển qui mô lớn trong chính các nước 
giàu. Các nước thu nhập thấp có thể hưởng những tiến bộ công nghệ phát 
triển cho thị trường thu nhập cao, nếu họ có đủ tiền mua những công 
nghệ mới khi chúng xuất hiện. Những ví dụ của các bệnh xen phủ những 
nước giàu và nước nghèo, bao gồm sởi, nhiễm trùng phổi, và viêm gan B. 
Những ví dụ của các bệnh ở các nước nghèo gồm có sốt rét và do các ký 
sinh trùng nhiệt đới khác. Loại thứ hai của các bệnh là những bệnh 
không được chú ý hơn cả, bởi vì cả các chính phủ các nước giàu lẫn các 
hãng dược phẩm theo hướng lợi nhuận đều không có khuyến khích để 
đầu tư vào nghiên cứu phát triển cần thiết. 

103. Sự chia 90/10 cho thấy rằng cần tới 6 tỉ đô la mỗi năm để dùng cho các 
bệnh của người nghèo, song cộng lại tất cả  những khoản đã biết cho sốt 
rét, lao, các bệnh nhiệt đới khác và những bệnh chết người khác ở các 
nước nghèo, không có vẻ rằng tổng số chi tiêu  trên toàn thế giới gần với 
khoản tiền này. Sự ước tính của uỷ ban nghiên cứu y tế cho phát triển 
rằng , vào năm 1986, 1,6 tỉ đô la trong số 30 tỉ đô la nghiên cứu phát 
triển toàn thế giới là cho những vấn đề của thế giới đang phát triển. Một 
nghiên cứu tương tự được tiến hành tại trường đại học Harvard vào năm 
1995 cho thấy rằng vào năm 1992, 2 tỉ đô la trong số 56 tỉ đô la nghiên 



 131 

cứu y tế toàn thế giới là để dành cho những vấn đề của thế giới đang phát 
triển. Xem Diễn đàn nghiên cứu y tế toàn cầu 1999, trang 46 và 69, cho 
cơ sở và chi tiết. 

104. TDR nói đến Chương trình đặc biệt cho nghiên cứu và đào tạo các bệnh 
nhiệt đới của UNDP/Ngân hàng thế giới/WHO, tám bệnh trong mục tiêu 
là (với phần chi tiêu  cho 1994-1997 trong ngoặc đơn): sốt rét (50%), 
giun chỉ u (5%), bệnh chagas (6%), sán máng (10%), phong (4%), trùng 
mũi khoan châu Phi (6%), giun chỉ (8%), và leishmaniasis (11%). Các 
hoạt động được chỉ dẫn bởi các uỷ ban hướng dẫn bao gồm các chuyên 
gia khoa học quốc tế độc lập đầu ngành. Những thành tựu gần đây gồm 
cả tính hiệu quả đã thấy của thuốc artemete đối với các bệnh nhiễm sán 
máng, và bằng chứng rằng điều trị thuốc phối hợp cho sốt rét có thể có 
những ích lợi đáng kể trong tỉ lệ chữa khỏi tổng thể. Chi tiết, xem 
http://www.who.int/tdr. 

105. Sáng kiến Nghiên cứu Vắc xin (IVR) của WHO/UNAIDS  tạo điều 
kiện phát triển và đưa vào sử dụng các loại vắc xin chống sốt rét, lao, 
viêm phổi, rotavirus, Shigella và các tác nhân gây tiêu chảy khác, kiểu 
huyết thanh khuẩn cầu màng não A và B, u nhú trên người, sốt xuất 
huyết, viêm não Nhật bản, sán máng và leshmaniasis, và thúc đẩy sự phát 
triển công nghệ chuyển giao tiêm chủng đơn giản và an toàn hơn. 

106. Một nghiên cứu gần đây của Hội nghị bàn tròn của WHO-IFPMA 
(Liên đoàn quốc tế các tổ chức sản xuất thuốc) đã xem xét vấn đề ưu tiên 
nghiên cứu và phát triển cho các bệnh phổ biến ở các nước nghèo. Theo 
nghiên cứu này, các khu vực ưu tiên cho nghiên cứu và phát triển tăng 
bao gồm cả sốt rét, lao phổi, giun chỉ bạch huyết, giun chỉ u, 
leishmaniasis, sán máng, trùng mũi khoan châu Phi, bệnh Chagas, bệnh 
tiêu chảy không đặc loại, và bệnh giun tròn phá hại lính Mỹ. Sốt rét và 
lao phổi có những mục tiêu dễ thực hiện về mặt khoa học mà để đạt được 
cần những mức độ nghiên cứu và phát triển cao hơn đáng kể. Đối với các 
bệnh trùng mũi khoan châu Phi, bệnh cChagas, và leishmaniasis, những 
điều trị hiện nay khó thực hiện, có những tác dụng phụ nghiêm trọng, và 
ngày càng trở nên kháng thuốc. 

107. Đạo luật thuốc chữa các bệnh hiếm của Mỹ (1983) xác định bệnh 
“hiếm” như bệnh ảnh hưởng tới ít hơn 200.000 người ở Mỹ. 

108. Thảo luận chi tiết hơn, hãy xem trong Báo cáo tổng hợp của Nhóm 
nghiên cứu 2, và Kremer, M. Các chính sách công cộng để khuyến khích 
phát triển vắc-xin và thuốc cho các bệnh không được chú trọng, CMH, 
tháng 7, 2001. 

http://www.who.int/tdr
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109. Y tế thế giới ngày càng đòi hỏi những qui tắc và chuẩn mực toàn cầu, 
gồm cả Các qui tắc y tế quốc tế, Bộ luật về thực phẩm (Ban an toàn thực 
phẩm của WHO/FAO), Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Luật của 
WHO/UNICEF về Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, và nhiều ví dụ khác. 

110. Xem tóm tổng quan ngắn rất tốt về những vấn đề  này trong “Sự cộng 
tác y tế nhà nước-tư nhân,” của Roy Widdus, Tập san của Tổ chức Y tế 
Thế giới, Tập 79, Số 8, 2001, 713-720. 

111. Xem Amir Atarran và Lee Gillespie-White (2001, tr.286). Amir 
Atarran và Lee Gillespie-White tìm thấy rằng chỉ ở Nam Phi có một số 
lớn các thuốc kháng retro virut (ARV) được đăng ký bản quyền (10 trong 
số 15 ARV), chủ yếu của Glaxo Welcome, mà đăng ký bản quyền sản 
phẩm ở phần lớn các nước (37 trong số 53 nước). Hầu hết các ARV ở 
hầu hét các nước không có bản quyền.Trong số tối đa lý thuyết của 795 
patent (15 ARVvới 53 nước), chỉ có 172 patents được cấp phép, hay 
21,6% của tiềm năng. Đối với hầu hết các nước, ít nhất một sự sử dụng 
phối hợp ba thuốc chuẩn có thể có được không cần bản quyền đối với bất 
kỳ thuốc nào trong đó, và ở hầu hết các vùng một số phối hợp chuẩn có 
thể có được không cần bản quyền, và điều này có thể là yếu tố phức tạp 
trong mở rộng qui mô điều trị.  

112. Các nhà hoạt động tranh cãi rằng định giá thuốc là vật cản dưới bất kỳ 
điều kiện nào của  viện trợ tài chính, vì luôn có một số người ở các nước 
thu nhập thấp không có khả năng có được những thuốc cần thiết mỗi khi 
giá thuốc còn giữ mức cao hơn “giá thương mại thấp nhất có thể có 
được”. Quan điểm của chúng tôi là bất kỳ sự tiếp cận qui mô lớn nào tới 
các thuốc của những người cần chúng sẽ đòi hỏi viện trợ tài chính qui mô 
lớn. 

113. Điều này là đúng thậm chí nếu các nhà tài trợ thiếu tiền mặt sẽ mua 
thuốc cho người nghèo thay vì các nước thu nhập thấp tự mua. 

114. Có thể tranh cãi rằng, vì nhiều sản phẩm hiện chưa được đăng ký bản 
quyền ở hầu hết các nước thu nhập thấp, sự bắt đầu có hiệu lực của thoả 
thuận TRIPS sẽ thay đổi không nhiều. Chúng tôi nghi ngờ kết luận này. 
Vì thị trường ngày càng tăng có được nhờ gia tăng viện trợ, các hãng 
dược phẩm chắc sẽ đưa ra các bảo hộ sáng chế theo thông lệ, trừ phi có 
sự thông cảm  quốc tế tự nguyện làm ngược lại. 

115. Sự ủng hộ rộng rãi cho kết luận này cũng được thể hiện ở Hội thảo về 
định giá khác biệt và cung cấp tài chính cho các thuốc thiết yếu, được tổ 
chức bởi WHO và WTO, 8 đến 11 tháng 4 2001, Hosbjor, Na uy. Như  
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Tóm tắt của Báo cáo Hội nghị đã nêu, “có vẻ có một số lớn người tham 
gia cùng một quan điểm về hai điểm trung tâm: Thứ nhất, định giá khác 
biệt có thể, và cần phải đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự 
tiếp cận các loại thuốc thiết yếu với giá chấp nhận được, đặc biệt ở các 
nước nghèo, trong khi cho phép các hệ thống bảo hộ sáng chế tiếp tục 
đóng vai trò của nó trong việc cung cấp những khuyến khích cho nghiên 
cứu và phát triển các thuốc mới. Và Thứ hai, trong khi những giá chấp 
nhận được là quan trọng, sự có được thuốc thực tế , dù là hoạt chất hay 
theo bản quyền , cho những người cần chúng sẽ đòi hỏi mội nỗ lực tài 
chính lớn, vừa để mua thuốc và để củng cố hệ thống cung cấp chăm sóc 
y tế  và đối với những nước này hầu hết việc cung cấp tài chính bổ sung 
sẽ cần đến từ cộng đồng quốc tế.” Xem 
http://ww.who.int/medicines/librayry/edm_general/who-wto-
hosbjor/who-wto-hosbjor.html. 

116. GlaxoSmithKline Plc đã tình nguyện cấp phép cho A Phamacare, một 
hãng hoạt chất lớn nhất châu Phi để sản xuất thuốc kháng retro virut 
AZT của GSK, 3TC và Combivir phối hợp lại trong một viên. “RPT-
Glaxo trao quyền các thuốc AIDS ở Nam Phi”, Ben Hirschler, Reuter, 8 
tháng 10, 2001. 

117. Xem http://ww.unaids.org/acc-acces/index.html. Năm công ty đầu tiên 
tham gia Sáng kiến là Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 
GlaxoSmithKline, Merk &Co., và Hoffman-La Roche. 

118. Xã hội dân sự quốc tế, gồm cả các nhóm như CPTech và Health Gap 
(Mỹ), Medicins sans Frontieres và oxfam (châu Âu), Chiến dịch tiếp 
cận điều trị (Nam Phi), và Nhóm nghiên cứu thuốc (Thái lan), đưa sự 
cấp thiết của vấn đề định giá đến với sự chú ý của công luận, và đóng 
góp quan trọng cho tiến bộ gần đây về giảm giá của các loại thuốc thiết 
yếu ở các nước thu nhập thấp. 

119. Một số hợp tác quốc tế để kiểm soát bệnh đã được thành lập xung 
quanh chương trình tài trợ thuốc của các hãng dược phẩm. Đó là: giun 
chỉ bạch huyết (albendazol, GlaxoSmithKline); trùng mũi khoan châu 
Phi (eflornithine, Aventis), phong (điều trị phong kháng thuốc, Novartis); 
sốt rét (atovaquone và proguanil, GlaxoSmithKline); giun chỉ u 
(ivermectin, Merck); Tracoma (azithromicin, Pfizer); lây truyền HIV từ 
mẹ sang con (nevaripine, Boehringer Ingelheim); nhiễm nấm ở bệnh 
nhân HIV/AIDS (fluconazol, Pfizer). Các thuốc tài trợ khác gồm vacxin 
bại liệt uống (Aventis Pasteur), Hib vac-xin (Wyeth Lederle Vaccines), 
và vac-xin viêm gan B (Merck). Cũng có những trường hợp các sản phẩm 

http://ww.�ho.int/medicines/librayry/edm_general/who-wto-hosbjor/who-wto-hosbjor.html
http://ww.�ho.int/medicines/librayry/edm_general/who-wto-hosbjor/who-wto-hosbjor.html
http://ww.unaids.�g/acc-acces/ind�.html
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y tế khác như siringe tự huỷ cho uốn ván (Beckton Dicksen) và vật liệu 
lọc nylon phòng ngừa giun guinea (Dupont). Thêm vào đó, có những tài 
trợ cho đào tạo và cơ sở hạ tầng cho HIV/AIDS (Merck và Bristol Myers 
Squibb). Xem Sáng kiến  Phối hợp Nhà nước-tư nhân cho Y tế (IPPPH), 
info@ippph.org. 

120. Giá thương mại thấp nhất có thể nói đến giá thấp nhất mà thị trường có 
thể thực hiện thương mại thông qua cung cấp trên cơ sở lâu dài. Giá này 
thường bằng giá thành sản phẩm cộng chi phí lưu thông. 

Chúng tôi cho rằng các nước thu nhập trung bình nói chung sẽ trả tiền 
nhiều hơn các nước thu nhập thấp, song ít hơn các nước giàu. Giá cả 
trên thị trường sẽ được thoả thuận giữa nhà cung cấp và người mua (ví 
dụ các tổ chức của chính phủ), với bảo hộ cấp phép bắt buộc có được 
cho các nước thu nhập trung bình. Những kế hoạch như vậy gần đây dẫn 
đến sự thoả thuận giảm giá đáng kể cho các thuốc kháng retro virut ở 
Brazilvà một số nước thu nhập trung bình khác so với giá ở các nước thu 
nhập cao. 

121. Cấp phép bắt buộc không yêu cầu rằng người giữ bản quyền chỉ cho nhà 
sản xuất địa phương cách sản xuất sản phẩm. Như vậy cấp phép bắt buộc 
chỉ có lợi nếu sản phẩm được “điều chế ngược” thành công. 

122. Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã tính rằng 
khoảng 1/3 các nước đang phát triển nhập khẩu 100% các thuốc họ tiêu 
thụ, và thêm một phần ba có khả năng sản xuất rất giới hạn. 

123. Giả sử tăng trưởng kinh tế khoảng 2,3% mỗi năm (2% theo đầu người, 
0,3% dân số) ở các nước thu nhập cao, tổng GNP các nước viện trợ sẽ đạt 
khoảng 29 nghìn tỉ đô la vào năm 2007, và 35 nghìn tỉ vào năm 2015. 

124. Nước nhận viện trợ lớn nhất của  tài trợ cho AIDS của Ngân hàng thế 
giới trong thời kỳ 1997-1999 là ấn độ,  nhận 191 triệu đô la vay nợ có 
điều kiện cho thời kỳ 1999-2004. 

125. Báo cáo “Những kế hoạch chuyển đổi”, hội nghị về Quỹ Toàn cầu 
chống AIDS, lao và sốt rét (GFATM), Brussels, 12 - 17 tháng 7 năm 
2001. 

126. Những khoản nhỏ cần tới các nước thu nhậởitung bình vì một nguyên 
nhân này hay nguyên nhân khác (ví dụ, xảy ra bệnh tật đặc biệt hoặc 
những vùng đói nghèo rộng lớn nặng nề trong một nước. Ví dụ, vì đại 
dịch AIDS, Nam Phi cần được nhận tài trợ đẻ kiểm soát AIDS). 

mailto:info@ippph.org
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127. http://www.vaccinealliance.org. GAVI được tài trợ khoảng 1 tỉ đô la, 
gồm cả 750 triệu từ Quĩ Gates và 250 triệu từ các nước đóng góp. 

128. Ngân hàng hiện nay cung cấp khoảng 1,3 tỉ đô la cam kết mới mỗi năm 
cho cả các khoản vay IDA (ưu đãi) và IBRD (không ưu đãi) và hiện tại 
có gần 10 tỉ đô la cam kết trong các dự án của ngành y tế. Thật trớ trêu, 
các khoản IDA trong nhiều trường hợp không được tiêu hết, cho thấy sự 
miễn cưỡng của nhiều nước nghèo khi nhận những khoản nợ mới (ngược 
lại với viện trợ) để cung cấp cho mở rộng phổ cập y tế, cũng như sự cần 
thiết có một kế hoạch nhiều năm rõ ràng hơn để mở rộng qui mô các 
dịch vụ y tế trong đó cung cấp tài chính của IDA đóng vai trò chủ chốt, 
lâu dài và có thể dự đoán trước. 

129. Chúng tôi nhận xét rằng chỉ mỗi việc chuyển các khoản vay IDA sang 
viện trợ sẽ không tăng sự chuyển nguồn cấp của mạng lưới ngân hàng tới 
các nước thu nhập thấp như một nhóm (mặc dù nó làm dễ dàng hơn sự 
tham gia của một số nước trong nhóm các nước phù hợp của IDA).  Hiện 
nay, Ngân hàng cho vay lại với lãi suất ưu đãi các khoản mà họ có được 
qua trả nợ IDA. Dễ dàng chỉ ra rằng giá trị thực hiện có của các khoản 
chuyển tiền mà Ngân hàng thực hiện là như nhau, bất kể chúng được 
thực hiện bằng cách cấp một lần hay một chuỗi các khoản vay ưu đãi ở 
đó mỗi khoản vay mới thực hiện trên cơ sở trả vay cũ. Trong bất cứ 
trường hợp nào, giá trị hiện tại của các khoản chuyển tiền thực tế từ IDA 
là bằng với đóng góp của nhà tài trợ cho IDA ở vị trí đầu tiên. Cách duy 
nhất mà IDA có thể thực hiện các khoản chuyển tiền thực tế lớn hơn là 
trước tiên,  để các nhà tài trợ của IDA đóng góp nhiều hơn cho IDA, đây 
là  một chính sách mà chúng tôi ủng hộ. 

130. Lưu ý rằng trong trường hợp này chúng tôi nói về sản xuất các dịch vụ 
y tế trong nước, không phải sự nhập khẩu các dịch vụ y tế. Như vậy, 
thậm chí nếu tổng chi phí y tế đạt 12% của GNP, nếu một nửa số đó 
được nhập khẩu, khi đó giá trị gia tăng trong ngành y tế sẽ khoảng 6% 
của GNP. 

131. Vấn đề chảy máu chất xám là nghiêm trọng. Chẳng hạn, ở Gana, từ 
1998 đến 2000, số bác sĩ khu vực nhà nước giảm từ 1400 còn 1115, và số 
y tá khu vực này từ 17000 còn 12600, với chảy máu chất xám và chuyển 
sang khu vực tư nhân trong nước chiếm vai trò quan trọng. Nhìn chung, 
tiền lương nhà nước của các bác sĩ và các y tá ở các nước thu nhập thấp 
thường ít hơn 1/3 lương của khu vực tư nhân, và có lẽ 1/10  hoặc ít hơn 
lương của thị trường quốc tế nếu các bác sĩ và y tá tìm việc ở nền kinh tế 
thu nhập cao. 

http://www.vaccinealliance.org/
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132. GNP ở các nước thu nhập thấp hiện tại khoảng 1 nghìn tỉ đô la. Nếu 
chúng ta giả sử tăng trưởng dân số 1% mỗi năm và tăng trưởng GNP đầu 
người 2% mỗi năm, tổng GNP sẽ tăng khoảng 3% mỗi năm. 20 năm với 
3% tăng trưởng mỗi năm sẽ sinh ra GNP tới 1,8 nghìn tỷ đô la.  

133. Kinh nghiệm của chúng tôi trong 2 năm làm việc ở CMH đã nhiều lần 
cho thấy giá trị của việc đặt những vấn đề y tế vào trong hoàn cảnh của 
ngân sách quốc gia cũng như mục đích xã hội quốc gia. Sự mở rộng qui 
mô y tế vì vậy đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của các Bộ trưởng Y tế và Tài 
chính, cũng như sự hợp tác của những Bộ này với các nhóm chủ chốt 
trong xã hội dân sự. Sự tư vấn với xã hội dân sự cần bao gồm những tổ 
chức đại diện những người có những vấn đề y tế nghiêm trọng nhất, gồm 
cả phụ nữ, người thiểu số và những nhóm khác. Uỷ ban Quốc gia về kinh 
tế vĩ mô và y tế có thể cung cấp nơi gặp gỡ quan trọng cho một công việc 
phối hợp như thế. Một số nước có thể đã có những Uỷ ban quốc gia về y 
tế là một phần của quá trình PRSP, trong trường hợp đó, họ có thể bao 
quát những chức năng của NCMH, mặc dù chúng tôi nhấn mạnh một lần 
nữa tầm quan trọng của cả hai Bộ trưởng Y tế và Tài chính cùng tham gia 
trong quá trình này. 
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Phụ lục1: CÁC THÀNH VIÊN, CÁC BÁO CÁO 

 VÀ CÁC BÀI VIẾT CHO ỦY BAN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ Y TẾ 

 

 

Các thành viên:  

Các ủy viên:  

Giáo sư Jeffrey D. Sachs (chủ tịch) 

Giáo sư Galen L. Stone của khoa Thương mại kinh tế, Đại 
họcHarvard, và Giám đốc, Trung tâm phát triển quốc tế của 
Đại học Harvard, Cambridge, Hoa Kỳ. 

Tiến sĩ Isher Judge Ahluwalia 
Giám đốc ủy ban ấn độ về nghiên cứu quan hệ quốc tế 
Uỷ ban ấn Độ về các quan hệ quốc tế, New Delhi, ấn Độ 

Tiến sĩ K.Y.Amoako 
Thư ký điều hành, ủy ban thư ký châu Phi của Liên hợp quốc 
ủy ban kinh tế châu Phi của Liên hợp quốc, Addis Ababa, 
Ethiopia 

Tiến sĩ Eduardo Aninat 
Nguyên Bộ trưởng Tài chính Chile) 
Phó giám đốc quản trị, Quỹ tiền tệ quốc tế 
Quỹ tiền tệ quốc tế, Washington, DC, Hoa Kỳ 

Giáo sư Daniel Cohen 
Giáo sư kinh tế 
Trường Đại học sư phạm, Paris, Pháp 

Ông Zephirin Diabre 
(Nguyên Bộ trưởng Tài chính, Kinh tế và Kế hoạch, Burkina 
Faso) 
Phó hành chính, Chương trình phát triển Liên hợp quốc, New 
York, Hoa Kỳ. 

Tiến sĩ Eduardo Duryan 
(Nguyên Bộ trưởng Giáo dục, Costa Rica) 
Đại diện đặc biệt của Ngân hàng thế giới tại Liên hợp quốc 
New York, Hoa Kỳ. 
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Giáo sư Richard Feachem 
 (Nguyên hiệu trưởng, Trường Đại học Vệ sinh và Y học Nhiệt 
đới Luân đôn) 
Giám đốc, Viện Sức khỏe toàn cầu 
Đại học California tại San Francisco/Đại học California tại 
Berkeley, San Francisco, Hoa Kỳ 

Giáo sư Robert W. Fogel 
Giáo sư kinh tế, Trung tâm Kinh tế Dân số 
Đại học Chicago, Chicago, Hoa Kỳ 

Giáo sư Dean Jamison 
Giám đốc, Trung tâm các nghiên cứu Thái bình dương 
Đại học California, Los Angeles, Hoa Kỳ 

Ông Takatoshi Kato 
Cố vấn cao cấp, Ngân hàngTokyo-Mishubishi Ltd., 
Tokyo, Nhật bản 

 
Tiến sĩ Nora Lustig  

Chủ tịch, Đại học 
Cholula, Mexico 

Giáo sư Anne Mills 
Giám đốc, Chương trình Kinh tế Y tế và Tài chính 
Trường Đại học Vệ sinh và Y học Nhiệt đới Luân đôn, Luân 
đôn, Anh quốc. 

Tiến sĩ Thorvald Moe 
(Nguyên cố vấn trưởng về kinh tế và phó thư ký thường trực, 
Bộ Tài chính Nauy) 
Phó tổng thư ký, Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển 
Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển, Paris Pháp 

Tiến sĩ Manmohan Singh 
(Nguyên Bộ trưởng Tài chính , ấn Độ) 
Thành viên Rajya Sabha 
Chính phủ ấn độ, New Delhi, ấn Độ 

Tiến sĩ Supachai Panitchpakdi 
(Nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan) 
Quyền Tổng giám đốc 
Tổ chức thương mại Thế giới 
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Giáo sư Laura Tyson 
Hiệu trưởng, Trường Kinh doanh Walter A. Haas 
Đại học California tại Berkeley, Berkeley, CA, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Harold Varmus 
Chủ tịch, Trung tâm Ung thư Tưởng nhớ Sloan Kettering, New 
York, Hoa Kỳ 

Đoàn chủ tịch 

Tiến sĩ Dyna Arhin-Tenkorang 
Chuyên gia kinh tế cấp cao của CMH và trợ lý cho chủ tịch CMH 
Trung tâm phát triển quốc tế đại học Harvard, Boston, Hoa Kỳ/ 
Trường Đại học Vệ sinh và Y học Nhiệt đới Luân đôn, Luân 
đôn, Anh quốc. 

Ban thư ký 

Tiến sĩ Sergio Spinaci 
Thư ký điều hành của CMH 
Tổ chức Y tế Thế giới 
Geneva, Thụy Sĩ 

 

Nhóm nghiên cứu 1: Y tế, Phát triển kinh tế và giảm 
đói nghèo 

Nhóm nghiên cứu này nêu lên tác động của đầu tư y tế đối với giảm 
đói nghèo và tăng trưởng kinh tế. 

 
Các đồng chủ tịch 

Ngài George A. O. Alleyne, Giám đốc Tổ chức Y tế Pan American, 
Hoa Kỳ 

Giáo sư Daniel Cohen, Giáo sư kinh tế học, Đại học Sư phạm, Pháp 

Các thành viên 

Tiến sĩ Dyna Arhin-Tenkorang, Chuyên gia kinh tế cấp cao của 
CMH và trợ lý cho chủ tịch CMH, Trung tâm phát triển quốc tế 
đại học Harvard, Boston, Hoa Kỳ/ Trường Đại học Vệ sinh và 
Y học Nhiệt đới Luân đôn, Luân đôn, Anh quốc. 

Tiến sĩ Alok Bahrgava, Khoa Kinh tế, đại học Houston, Hoa Kỳ 
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Tiến sĩ David E. Bloom, Giáo sư Kinh tế và Nhân khẩu học, khoa 
Dân số và Y tế quốc tế, đại học Harvard, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ David Canning, Giáo sư Kinh tế, đại học Queens Bắc Ailen 

Tiến sĩ Juan A. Casas, Trưởng khoa Y tế và Phát triển con người, Tổ 
chức Y tế Pan American, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Angus Deaton, Giáo sư Kinh tế và Các vấn đề công cộng, đại 
học Princeton, Hoa Kỳ 

Giáo sư Dean T. Jamison, Giám đốc, Chương trình Y tế quốc tế và 
Giáo dục, đại học California, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Gerald Keusch, phó giám đốc về nghiên cứu quốc tế, Viện 
sức khỏe quốc gia; Giám đốc Trung tâm quốc tế Forgaty, Giáo 
sư Y khoa, đại học Y khoa Tufts, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Felicia Knaul, Giám đốc, Trung tâm phân tích xã hộ và kinh 
tế của Hiệp hội y tế Mexico, Mexico. 

Tiến sĩ Juan Luis Londono, Kỹ sư, Revista Dinero, Colombia 

Tiến sĩ Nora Lustig, Chủ tịch, đại học America-Puebla; nguyên cố 
vấn cao cấp và trưởng, Đơn vị nghèo đói và Bất công, Đơn vị 
của Ngân hàng phát triển Liên Mỹ (IABD), và Giám đốc, Báo 
cáo phát triển thế giới, Ngân hàng Thế giới, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Mead Over, Kinh tế gia cao câp, nhóm nghiên cứu phát triển, 
Ngân hàng thế giới, Hoa Kỳ 

Giáo sư Jeffrey D. Sachs, Giáo sư Kinh tế, và Giám đốc, Trung tâm 
pnát triển quốc tế, đại học Harvard, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ William Savedoff, kinh tế gia cao cấp, bộ phận Phát triển Tài 
chính, Stop W0502, Ngân hàng phát triển Liên Mỹ, Hoa Kỳ 

Giáo sư Paul Schultz, khoa Kinh tế, đại học Yale, Hoa Kỳ 

Giáo sư Duncan Thomas, khoa Kinh tế, đại học Califonia (UCLA), 
Hoa Kỳ 

Bà Eva Wallstam, Giám đốc, Sáng kiến xã hội dân sự, Tổ chức Y tế 
thế giới, Thụy sỹ 
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Nhóm nghiên cứu 2: Hàng hóa công cộng toàn cầu 
cho sức khỏe 

 

Nhóm nghiên cứu này nghiên cứu “hàng hóa công cộng toàn cầu cho 
sức khỏe”, đó là các chính sách, chương trình, sáng kiến đa quốc gia 
có ảnh hưởng tích cực lên sức khỏe mà có thể mở rộng ra ngoài biên 
giới của bất kỳ nước nào (ví dụ sự hợp tác nghiên cứu y tế quốc tế, loại 
trừ bệnh đậu mùa, v.v...). Bao gồm 16 thành viên từ các tổ chức khoa 
học, công nghiệp, phi chính phủ, và các tổ chức quốc tế, Nhóm nghiên 
cứu được ủy nhiệm làm hơn 20 bài nghiên cứu trong 3 lĩnh vực chính: 
nghiên cứu, R&D cho những thuốc bị bỏ quên, và xây dựng khả năng 
nghiên cứu cho các nước đang phát triển; các khuynh hướng toàn cầu 
về kiểm soát và phòng các bệnh truyền nhiễm; và thông tin  phổ biến 
về những cách điều trị tốt nhất. 

 
Các đồng chủ tịch 

Giáo sư Richard Feachem, Giám đốc, Viện Sức khỏe Toàn cầu, đại 
học California, Hoa Kỳ 

Giáo sư Jeffrey D. Sachs, Giáo sư kinh tế và giám đốc, trung tâm phá 
triển quốc tế, đại học Harvard, Hoa Kỳ 

Giám đốc  chương trình/ Nhà nghiên cứu cao cấp 

Tiến sĩ Carol Medlin, Viện Sức khỏe Toàn cầu, đại học California, 
Hoa Kỳ 

 
Các thành viên 

Tiến sĩ Cristian Baeza, Giám đốc vùng, chương trình STEP khu vực 
châu Mỹ La tinh và Caribê, Tổ chức Lao động quốc tế, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ John Barton, Giáo sư luật George E. Osbourne, trường Luật 
Stanford, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Seth Berkley, chủ tịch và giám đốc điều hành, sáng kiến trợ 
giúp vaccine quốc tế, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Win Gutteridge, Cộng tác viên khu vực: Phát triển và nghiên 
cứu sản phẩm, chương trình đặc biệt về nghiên cứu và đào tạo 
các bệnh nhiệt đới, Tổ chức Y tế thế giới, Thụy Sĩ. 



 142

Giáo sư Dean T. Jamison, Giám đốc, chương trình Y tế và Giáo dục 
quốc tế, đại học California, Hoa Kỳ  

Tiến sĩ Inge Kaul, Giám đốc, Văn phòng nghiên cứu phát triển, 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Gerald Keusch, phó giám đốc nghiên cứu quốc tế, Viện Sức 
khỏe quốc gia, Giám đốc Trung tâm quốc tế Forgaty, Giáo sư 
Y khoa, đại học Y khoa Tufts, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Ariel Pablo-Mendez, phó giám đốc, Bình đẳng về Y tế, Hiệp 
hội Rockefeller, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Goeffrey Lamb, Giám đốc, Huy động nguồn lực và tài chính, 
ban nghiên cứu quốc tế, Ngân hàng thế giới, Anh quốc 

Tiến sĩ Adetokunbo O. Lucas, giáo sư, đại học Harvard, Hoa Kỳ. 

Tiến sĩ Bernard Pécoul, giám đốc, Tiếp cận tới các thuốc thiết yếu, 
Tổ chức thầy thuốc không biên giới 

Tiến sĩ Sally Stansfield, viên chức chương trình sức khỏe toàn cầu, 
Hiệp hội Gates, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ David Webber, giám đốc chính sách kinh tế và thành viên, 
Liên minh quốc tế của hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm, 
Thụy Sĩ 

Tiến sĩ Roy Widus, Giám đốc, Sáng kiến hợp tác công cộng-tư nhân 
về y tế, Hội thảo toàn cầu về nghiên cứu y tế, Thụy Sĩ. 

 

Nhóm nghiên cứu 3: Huy động nguồn lực trong 
nước cho Y tế 

Nhóm này đánh giá hiệu quả kinh tế của các cách tiếp cận khác nhau 
để huy động nguồn lực cho hệ thống y tế và cho các can thiệp y tế từ 
các nguồn lực nội địa. Các nghiên cứu này được tiến hành với sự phối 
hợp với Quỹ tiền tệ quốc tế và các tổ chức khác. Nó tập trung vào làm 
thế nào để hệ thống y tế có thể được đầu tư tốt nhất ở mức độ quốc gia, 
bao gồm sắp xếp lại các khoản chi cho y tế công cộng và mở rộng vai 
trò của các ngành không thuộc nhà nước. Các nghiên cứu hiện nay của 
WHO về các bằng chứng và thông tin để lập chính sách đã cung cấp 
đầu vào quan trọng cho nhóm nghiên cứu này. 
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Các đồng chủ tịch 

Giáo sư Kwesi Botchwey, Giám đốc của chương trình và nghiên cứu 
về châu Phi tại Viện Harvard về Phát triển quốc tế và Trung 
tâm phát triển quốc tế, Hoa Kỳ 

Giáo sư Alan Tait, giáo sư danh dự đại học Kent tại Canterbury, và 
thành viên danh dự của trường Trinity, Dublin; nguyên phó 
giám đốc vụ tài chính, Quỹ tiền tệ quốc tế, Washington; và 
nguyên giám đốc của văn phòng IMF, Thụy Sĩ. 

Các thành viên 

Tiến sĩ Dyna Arhin-Tenkorang, kinh tế gia cao cấp và trợ lý cho chủ 
tịch CMH, Trung tâm phát triển quốc tế, đại học Harvard, Hoa Kỳ 

Giáo sư Mukul Govindji Asher, chương trình chính sách công cộng 
đại học quốc gia Singapore 

Tiến sĩ Guido Carrin, nhà kinh tế y tế cao cấp, Tổ chức Y tế thế giới, 
Geneva, Thụy Sĩ 

Ông Sanjeev Gupta, Trưởng ban chính sách chi tiêu, Vụ tài chính, 
Quỹ tiền tệ quốc tế, Hoa Kỳ 

Ông Peter S. Heller, phó giám đốc vụ tài chính, Quỹ tiền tệ quốc tế, 
Hoa Kỳ 

Giáo sư William Hsiao, Giáo sư K.T. Li về kinh tế, khoa chính sách 
và quản lý y tế, trường Y tế công cộng Harvard, Hoa Kỳ 

Bà Rima Khalef Hunaidi, phó Tổng thư ký/Giám đốc Văn phòng khu 
vực của các nước Arập, Chương trình phát triển Liên hợp quốc, 
Hoa Kỳ. 

Giáo sư Dean T. Jamison, Giám đốc, chương trình Y tế và Giáo dục 
quốc tế, đại học California, Hoa Kỳ. 

Tiến sĩ Juan Luis Londono, kinh tế gia, Revista Dinero, Colombia. 

Ông Rajiv Misra, nguyên thư ký, Bộ Y tế, Gurgaon, ấn Độ. 

Tiến sĩ Alexander S. Preker, Kinh tế trưởng, Y tế, Dinh dưỡng và 
Dân số, Ngân hàng thế giới, Hoa Kỳ. 

Ông George Schieber, Trưởng khoa, Y tế và Bảo vệ xã hội, Ngân 
hàng thế giới, Hoa Kỳ. 
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Nhóm nghiên cứu 4: Y tế và kinh tế quốc tế 

Nhóm này nghiên cứu thương mại trong dịch vụ y tế, mặt hàng y tế, và 
bảo hiểm y tế, bằng sáng chế thuốc và Quyền sở hữu trí tuệ liên quan 
tới thương mại (TRIPS); ảnh hưởng quốc tế của các yếu tố nguy cơ; di 
dân quốc tế của các nhân viên y tế; các lý do bảo vệ trên cơ sở tình 
trạng sức khỏe và các chính sách tài chính y tế; và các cách khác mà 
thương mại có thể ảnh hưởng đến lĩnh vực y tế. Các nghiên cứu hiện 
tại của WHO và WTO cung cấp đầu vào quan trọng cho nhóm nghiên 
cứu này. 

 
Chủ tịch 

Tiến sĩ Isher Judge Ahluawalia, Giám đốc và Trưởng điều hành, ủy 
ban ấn Độ về nghiên cứu các quan hệ kinh tế quốc tế, ấn Độ 

Các thành viên 

Tiến sĩ Harvey Bale, Tồng giám đốc, Liên đoàn quốc tế Hội các nhà 
sản xuất dược phẩm, Thụy Sĩ 

Tiến sĩ John Barton, Giáo sư luật, Trường luật Stanford, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Tony Culyer, giáo sư kinh tế đại học York, đại học Toronto, 
Canada 

Bà Ellen t’ Hoen, LL.M., Chiến dịch tiếp cận thuốc thiết yếu,Tổ chức 
Thầy thuốc không biên giới. 

Tiến sĩ Calestous Juma, giám đốc, Chương trình khoa học, kỹ thuật 
và sáng kiến, trung tâm phát triển quốc tế, đại học Harvard; 
thành viên nghiên cứu, Trung tâm về khoa học và quan hệ quốc 
tế Belfast, đại học Harvard, Hoa Kỳ. 

Tiến sĩ Keith E. Mascus, kinh tế trưởng, DECRG, Ngân hàng thế 
giới, Washington DC, Hoa Kỳ. 

Tiến sĩ Supachai Panitchpakdi, Tổng giám dốc ...tổ chức thương mại 
thế giới, nguyên phó thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái 
Lan. 

Tiến sĩ Arvind Panagariya, giáo sư và đồng giám đốc, Trung tâm 
kinh tế quốc tế, Khoa kinh tế đại học Maryland, Hoa Kỳ. 
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Tiến sĩ John Sbarbaro, Giáo sư y khoa và y học dự phòng, Đại học 
Colorado, Hoa Kỳ. 

Tiến sĩ Jacques van der Gaag, Giáo sư khoa kinh tế phát triển, Trưởng 
khoa kinh tế và toán kinh tế, đại học Amsterdam, Hà Lan. 

Tiến sĩ Richard Wilder, Giám đốc Powell, Goldstein, Frazer và 
Murphy, Washinton, Hoa Kỳ. 

Ông B.K. Zutshi, nguyên đại sứ và đại diện của ấn Độ tại GATT, và cố 
vấn, ủy ban ấn Độ về nghiên cứu và các quan hệ quốc tế, ấn Độ 

 
Nhóm nghiên cứu 5: Cải thiện sức khỏe cho người 
nghèo 

Nhóm này xem xét các lựa chọn chuyên môn, các hạn chế và chi phí 
nhằm thúc đẩy một nỗ lực toàn cầu để cải thiện đáng kể sức khỏe cho 
người nghèo vào năm 2015. Công việc bao gồm các phân tích về tử 
vong có thể tránh được, chỉ ra các can thiệp hiện có được để giải quyết 
những nguyên nhân chính, rà soát lại các bằng chứng về làm thế nào 
giải tỏa hạn chế, và ứơc lượng chi phí cho việc mở rộng sự bao phủ của 
các can thiệp chính cùng với chi phí cho việc củng cố hệ thống y tế. 
Nó vẽ ra một cách bao quát các công việc hiện tại của WHO,  Ngân 
hàng thế giới, và trong các trường quốc tế về Y tế công cộng. 

Các đồng chủ tịch 

Giáo sư Anne Mills, trưởng chương trình Kinh tế y tế và Tài chính, 
trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới Luân đôn, Anh quốc, và 
thành viên CMH 

Tiến sĩ Prabat Jha, nhà khoa học cao cấp , WHO, Thụy Sĩ. 

 Các thành viên 

Tiến sĩ Mushtaque Chowdhury, Phó giám đốc điều hành và giám 
đốc nghiên cứu, BRAC, Bangladesh. 

Tiến sĩ Jorge Jimenez de la Jara, giáo sư, khoa Y tế công cộng, đại 
học Thiên chúa giáo Chile, Chile. 

Tiến sĩ Peter Kilima, điều phối viên khu vực châu Phi nói tiếng Anh, 
hội mắt hột quốc tế, Tanzania 
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Tiến sĩ Jeffrey Koplan, giám đốc, các Trung tâm kiểm soát Bệnh tật, 
Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Ayanda Ntsaluba, Tổng giám đốc các dịch vụ Y tế, Bộ Y tế 
quốc gia, Nam Phi 

Ông Ram Ramasundaram, thư ký điều hành, Bộ thương mại, ấn Độ 

Tiến sĩ Sally Stansfield, cán bộ chương trình cấp cao, Hiệp hội Bill và 
Melida Gates, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Jaime Galvez Tan, giáo sư, đại học Y khoa Philipin, và chủ 
tịch, Hiệp hội Y tế tương lai, Philipin 

Giáo sư Marcel Tanner, giám đốc, viện nhiệt đới Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. 

 

Nhóm nghiên cứu 6: viện Trợ  phát triển và Y tế 

Nhóm này nghiên cứu tác động lên y tế của  các chính sách viện trợ 
phát triển, bao gồm cả việc xóa nợ. Nó tập trung vào các chính sách và 
biện pháp của các tổ chức phát triển quốc tế, nhấn mạnh cân bằng giữa 
công việc của một nước và các hoạt động cung ứng quốc tế đối với 
hàng hóa y tế công cộng toàn cầu. Nhóm nghiên cứu này vẽ nên các 
công việc hiện tại của WHO, Ngân hàng thế giới, các trường y tế công 
cộng quốc tế, và các đơn vị nghiên cứu của các tổ chức viện trợ. 

Các đồng chủ tịch:  

Ông Zephirin Diabre, Trợ lý hành chính, Chương trình phát triển 
Liên hợp quốc, Hoa Kỳ. 

Ông Christopher Lovelace, giám đốc, Sức khỏe, Dân số và Dinh 
dưỡng, Ngân hàng thế giới, Hoa Kỳ. 

Bà Carin Norberg, Giám đốc, Phát triển Dân chủ và Xã hội, Cơ quan 
phát triển quốc tế Thụy Điển, Stockholm, Thụy Điển. 

Các thành viên: 

Tiến sĩ Dyna Arhin-Tenkorang, kinh tế gia cao cấp và trợ lý cho chủ 
tịch CMH, Trung tâm phát triển quốc tế, đại học Harvard, Hoa 
Kỳ/Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới Luân Đôn, Anh Quốc. 

Tiến sĩ Inga Bruggerman, Giám đốc, Hiệp hội Tư cách làm cha mẹ 
quốc tế, Ahh quốc 
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Tiến sĩ Andrew Cassels, giám đốc Môi trường lành mạnh và Phát 
triển bền vững, WHO, Thụy Sĩ 

Tiến sĩ Nick Drager, Ban Y tế ầ Phát triển, WHO, Thụy Sĩ 

Ông Bjorn Ekman, nhà kinh tế, Ban Phát triển Dân chủ và Xã hội, Cơ 
quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển, Stockholm, Thụy 
Điển. 

Tiến sĩ Tim Evans, Giám đốc, Khoa học sức khỏe, Hiệp hội 
Rockefeller, Hoa Kỳ 

Ông Paul Isenman, trưởng, Quản lý chiến lược của ban hợp tác phát 
triển, Giám đốc hợp tác phát triển, OECD, Pháp 

Tiến sĩ Inge Kaul, Giám đốc, văn phòng nghiên cứu phát triển, 
chương trình phát triển Liên hợp quốc, Hoa Kỳ 

Tiến sĩ Julian Lob-Levyt, Cố vấn trưởng Sức khỏe và Dân số, Bộ 
phận phát triển quốc tế, Anh Quốc. 

Ông Ingvar Theo Olsen, cơ quan Nauy về hợp tác phát triển, Nauy. 

Tiến sĩ Susan Stout, Chuyên gia thực hiện hàng đầu, Ngân hàng thế 
giới, Hoa Kỳ. 

Tiến sĩ H. Sudarshan, Giám đốc, VGKK (một tổ chức y tế cho người 
bản xứ ở Karnataka), ấn Độ. 

Tiến sĩ A. Issaka-Tinorgah, nguyên Giám đốc ban y khoa Ag, Bộ Y 
tế, Ghana. 

Bà Eva Wallstam, Giám đốc, Sáng kiến Xă hội dân sự, WHO, Thụy Sĩ. 
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Sơ lược tiểu sử 
 

Isher Judge Ahluwalia 

Isher Judge Ahluwalia là giám đốc và trưởng điều hành, ủy ban ấn Độ 
về nghiên cứu và các quan hệ kinh tế quốc tế (ICRIER), New 
Dehli. Tốt nghiệp trường kinh tế New Dehli và Học viện công 
nghệ Massachusetts, tiến sĩ Ahluwalia đã dành 15 năm gần đây 
viết sách và báo cho các tạp chí chuyên môn về kinh tế của ấn 
độ. Cuốn sách của bà mang tên Phát triển công nghiệp ở ấn Độ: 
sự đình trệ từ giữa thập kỉ 60, được nhận giải thưởng Tưởng nhớ 
Batheja cho cuốn sách hay nhất về kinh tế ấn Độ năm 1987. Gần 
dây, tiến sĩ Ahluwalia biên tập bộ sách Cải tổ và phát triển kinh 
tế An độ: Các bài luận cho Manmohan Singh (Oxford Uniersity 
Press, 1998) cùng với giáo sư I.M.D. Little Oxford University. 

Tiến sĩ Ahluawlia đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ủy ban thống 
đốc của các doanh nghiệp quốc doanh, các viện nghiên cứu và 
các viện tài chính. Những chức vụ quan trọng của bà hiện nay là 
Giám đốc của Hội đồng chuyên gia về thép của ấn Độ Ltd. 
(SAIL); và thành viên, bộ phận giám sát , Viện phát triển kinh tế. 
Tiến sĩ Ahluwalia là thành viên của ủy ban kế hoạch bang 
Punjap và của ủy ban cố vấn cho thủ tướng của bang Andhra 
Padesh, Rajasthan, và Chattisgarh. 

 
K.Y. Amoako 

Từ 1995, K.Y. Amoako đã là thư ký điều hành của ủy ban kinh tế châu 
Phi (ECA), đơn vị trực thuộc Liên hợp quốc tại châu Phi, tương 
đương phó tổng thư ký Liên hợp quốc. Trước khi giữ chức vụ 
này, ông làm việc cho Ngân hàng thế giới trong nhiều năm, phần 
lớn ở những chức vụ cao cấp như Giám đốc ban giáo dục và 
chính sách xã hội với nhiệm vụ lãnh đạo chiến lược cho các chư-
ương trình của ngân hàng thế giới để giảm đói nghèo và phát triển 
nguồn nhân lực (1993-1995); Trưởng bộ phận điều hành nguồn 
nhân lực cho Brazil, Venezuela và Peru (1990-1992), và trưởng 
bộ phận điều hành cho sáu nước đông Phi (1985-1990). K.Y. 
Amoako tốt nghiệp đại học (loại xuất sắc) chuyên sâu về kinh tế 
của đại học Ghana ở Legon, và tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ về 
kinh tế của đại học California tại Berkeley. 
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Eduardo Aninat 

Eduardo Aninat là phó giám đốc quản trị của quỹ tiền tệ quốc tế 
(IMF). Tiến sĩ Aninat trước đó là Bộ trưởng tài chính Chile. Ông 
là chủ tịch hội đồng các giám đốc của IMF và Ngân hàng thế 
giới từ 1995-1996 và, trong 3 năm, là thành viên của ủy ban phát 
triển của ngân hàng thế giới và IMF, đại diện cho Chile, 
Argentina, Bolivia, Peru, Uruguay, và Paraguay. Tiến sĩ 
Aninatan trước đó giữ một loạt các chức vụ về kinh tế của chính 
phủ Chile, là nhà điều đình cao cấp chính cho hiệp định thương 
mại Canada – Chile, và nhà điều đình chính về nợ và cố vấn cao 
cấp cho ngân hàng trung ương Chile và Bộ trưởng tài chính. Ông 
đã làm tham vấn cho các cơ quan quốc tế lớn như ngân hàng thế 
giới và ngân hàng phát triển liên Mỹ và cố vấn cho một số các 
chính phủ về các vấn đề từ chính sách thuế đến dàn xếp nợ. Ông 
cũng là thành viên của hội đồng giám đốc của viện các nước 
châu Mỹ và biên tập cho tạp chí chính thức của viện này. Tiến sĩ 
Aninat hiện tại là chủ tịch diễn đàn bình đẳng (SEF). Ông đã dạy 
tài chính công cộng và phát triển kinh tế tại đại học Pontificia 
Católica ở Chile và là Phó giáo sư về kinh tế tại đại học Boston. 
Ông có bằng thạc sĩ và tiến sĩ về kinh tế của đại học Harvard. 

 

Daniel Cohen 

Daniel Cohen là giáo sư kinh tế, đại học Paris (Pantheon-Sorbone) và 
Đại học sư phạm, Paris. Ông cũng là thành viên của ủy ban phân 
tích kinh tế của thủ tướng Pháp và nhà bình luận của báo Le 
Monde. Giáo sư Cohen là một thành viên xuất sắc của Hiệp hội 
Pháp về khoa học kinh tế năm 1987, và được chọn là “nhà kinh 
tế của năm” trong năm 1997 bởi tờ Le nouvel economiste. Từ 
1991 đến 1998 ông là đồng giám đốc của chương trình kinh tế vĩ 
mô quốc tế tại trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế (CEPR). 
Giáo sư Cohen cũng là cố vấn cho ngân hàng thế giới từ 1984 
đến 1997. Ông cũng tham vấn cho chính phủ Bolivia (cùng với 
Jeffrey D. Sachs) và là của đại học Harvard từ 1981 đến 1982. 
Ông đã xuất bản nhiều sách, trong đó có Sự  vay cá nhân cho 
chính phủ, Thời đại hiện đại của chúng ta, và Sự giàu có của thế 
giới và sự nghèo khổ của các quốc gia (cuốn này được dịch ra 15 
thứ tiếng). 
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Zephirin Diabre 

Zephirin Diabre, người nước Burkina Faso là phó giám đốc hành chính 
của UNDP từ 1999. Trước khi làm việc cho Liên hợp quốc, ông 
giữ nhiều vị trí cao cấp của nứơc ông, làm Cố vấn cho Tổng 
thống Burkina Faso (1998), Chủ tịch ủy ban kinh tế và xã hội 
quốc gia(1996-1997), Bộ trưởng kinh tế, tài chính và kế hoạch 
(1994-1996), và Bộ trưởng thương mại, công nghiệp và mỏ (1992-
1994). Là người sáng lập ra Hiệp hội quản lý Burkina, và Hiệp 
hội doanh nghiệp Burkina/Pháp, ông Diabre cũng có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tư nhân khi làm giám đốc cho bộ phận 
nhân lực của tập đoàn Brewery của Burkina. Ông Diabre là cố 
vấn của Viện Harvard về phát triển quốc tế và thành viên của 
trung tâm Weatherhead về các vấn đề quốc tế năm 1997. 

 

Eduardo A. Doryan 

Eduardo A. Doryan là Đại diện đặc biệt của Ngân hàng thế giới ở Liên 
hợp quốc tại New York, và là Phó chủ tịch Ngân hàng thế giới, 
trước đó lãnh đạo mạng lưới phát triển con người  (sức khỏe, 
dinh dưỡng, dân số giáo dục và bảo vệ xã hội). Trứơc đó ông là 
Thứ trưởng về khoa học và công nghệ, và một năm sau, là Bộ 
trưởng giáo dục Costa Rica. Ông là giáo sư của cả hai trường Đại 
học Costa Rica và Viện quản trị kinh doanh trung Mỹ. (INCAE). 
Ông tốt nghiệp tiến sĩ quản lý kinh tế chính trị tại đại học 
Harvard. 

 

Richard G. A. Feachem 

Richard G. A. Feachem là Giám đốc sáng lập của Viện sức khỏe toàn 
cầu , một sự khởi đầu phối hợp của các trường đại học California 
tại San Francisco và đại học California tại Berkeley. Ông cũng là 
giáo sư về Y tế quốc tế  tại hai trường này. Trước đó tiến sĩ 
Feachem là giám đốc Sức khỏe, Dinh dưỡng và Dân số của Ngân 
hàng thế giới (1995-1999) và Hiệu trưởng trường Vệ sinh và Y 
học nhiệt đới London (1989-1995). Tiến sĩ Feachem cũng từng 
làm việc cho các trường đại học New South Wales và 
Birmingham và Tổ chức Y tế thế giới. Tiến sĩ Feachem đã làm 
việc cho nhiều hội đồng và ủy ban. Ông hiện nay làm việc cho 
ủy ban phục vụ tình nguyện nước ngoài, ủy ban cố vấn về sức 
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khỏe của Hội đồng Anh, Hội đồng vaccine chống AIDS quốc tế, 
và Hội đồng sức khỏe toàn cầu của viện Y học Mỹ. Ông cũng là 
chủ tịch hội đồng cố vấn của Sáng kiến quan hệ công cộng-tư 
nhân về y tế, và chủ tịch của Hội đồng sáng lập diễn đàn toàn 
cầu về nghiên cứu Y tế. Từ 1999, giáo sư Feachem là tổng biên 
tập của Bản tin của Tổ chức y tế thế giới. Mối quan tâm của giáo 
sư Feachem là y tế và phát triển quốc tế. Ông đã viết rất nhiều 
sách về lĩnh vực này và cả những lĩnh vực khác. Ông đã tốt 
nghiệp nhiều bằng cấp: CBE, FREng, BSc, PhD, DSc (y khoa), 
FICE, FIWEM, và FFPHM danh dự. 

 

Robert William Fogel 

Robert William Fogel tốt nghiệp đại học Cornell, thạc sĩ đại học 
Columbia và tiến sĩ về kinh tế tại đại học Johns Hopkins. Ông 
từng giữ các chức vụ của các khoa của các đại học Rochester, 
Cambridge và Harvard. Hiện tại ông là giáo sư danh dự của các 
viện Hoa Kỳ về các trường kinh doanh, giám đốc trung tâm kinh 
tế  dân số và là một thành viên của khoa kinh tế và của ủy ban  
về tư duy xã hội tại đại học Chicago. Ông cũng là đồng giám đốc 
của chương trình các nghiên cứu quần thể tại Văn phòng quốc 
gia về nghiên cứu kinh tế. Ông nhận giải thưởng Nobel về kinh 
tế năm 1993 (cùng với Douglas C. North). Trong luận văn tốt 
nghiệp đại học dới sự hướng dẫn của Simon Kuznets, ông quan 
tâm đến sự kết hợp nghiên cứu kinh tế và lịch sử để hiểu biết sự 
thay đổi lâu dài về công nghệ và khoa học . Từ cuối những năm 
1980, nghiên cứu chính của ông tập trung vào giải thích sự suy 
giảm đều đặn về tử vong và sự thay đổi cách thức của quá trình 
lão hóa trong chu kỳ cuộc đời ở Mỹ. Những phát hiện mới nhất 
của chương trình nghiên cứu này đựoc xuất bản năm 2002 trong 
cuốn sách mang tên Sự chạy trốn nạn đói và chết non 1700-
2100: Châu Âu, châu Mỹ và thế giới thứ ba. Nghiên cứu gần đây 
khác của ông là về các nền kinh tế châu á phát triển mạnh, 
nghiên cứu về dinh dưỡng và tuổi thọ, và các công trình lịch sử 
về sự phát triển của môn kinh tế học của thế kỷ 20. 

 
Dean T. Jamison 

Dean T. Jamison là giáo sư đại học California ở Los Angeles, từ 1988. 
Ông lãnh đạo chương trình của UCLA về y tế và giáo dục toàn 
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cầu . Trước đó, Jamison dành nhiều năm làm việc cho Ngân 
hàng thế giới, nơi ông là nghiên cứu gia cao cấp trong ban 
nghiên cứu, đặc trách chương trình nghiên cứu về Trung quốc và 
Gambia, trưởng bộ phận chính sách giáo dục, trưởng bộ phận 
dân số, sức khỏe và dinh dưỡng. Năm 1992-1993, ông quay lại 
Ngân hàng thế giới trong một thời gian ngắn để làm chủ trì báo 
cáo của Ngân hàng về phát triển thế giới năm 1993, đầu tư cho y 
tế. Trong những năm 1998-2000, Jaminson bớt một phần công 
việc tại UCLA để làm Giám đốc ban cố vấn kinh tế của Tổ chức 
Y tế thế giới tại Geneva. Hiện nay ngoài công việc tại UCLA, 
ông là một thành viên của Quỹ Bill và Melinda Gates và là thành 
viên cấp cao của Trung tâm quốc tế Forgaty của viện quốc gia về 
y tế Hoa Kỳ. Jaminson học tại Stanford (cử nhân triết học, thạc 
sỹ về khoa học công nghệ) và tại Harvard (tiến sĩ kinh tế học d-
ưới sự hướng dẫn của người thầy được giải Nobel K.J. Arrow). 
Năm 1994, ông được bầu là thành viên của Viện Y học thuộc 
Viện khoa học quốc gia Mỹ. 

 

Takatoshi Kato 

Ông Takatoshi Kato hiện đang là cố vấn của chủ tịch ngân hàng 
Tokyo-Mitsubishi, và cũng là giáo sư thỉnh giảng về các nghiên 
cứu châu ¸ - Thái bình dương, đại học Waseda. Ông cũng là giáo 
sư thỉnh giảng Weinberg, trường  Woodrow Wilson, đại học 
Princetone cho năm học 1998/1999. 

Ông Kato là phó đoàn Nhật tham gia hội nghị G7 năm 1995-1997 
trong chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính và Quan hệ quốc tế. Trong 
34 năm làm việc cho chính phủ Nhật bản ông đã giữ nhiều chức 
vụ, bao gồm Tổng giám đốc văn phòng tài chính quốc tế (1993-
1995), và giám đốc điều hành Ngân hàng phát triển châu ¸ 
(1985-1987). Ông Kato tốt nghiệp đại học Tokyo và tốt nghiệp 
thạc sỹ tại trường Woodrow Wilson, đại học Princetone. 

 

Nora Lustig 

Nora Lustig là hiệu trưởng đại học Americas-Puebla, Mexico. Trước 
đó tiến sĩ Lustig là cố vấn cao cấp và trưởng  Ban đói nghèo và 
bất bình đẳng tại Ngân hàng phát triển liên Mỹ. Bà là thành viên 
cao cấp của chương trình các nghiên cứu chính sách nước ngoài 
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của viện Brookings và là giáo sư kinh tế tại El Colegio de 
Mexico, Mexico. Bà cũng là học giả nghiên cứu được mời tại 
Viện công nghệ Masachusetts năm 1982 và giáo sư thỉnh giảng 
tại đại học California, Berkeley năm 1984. 

Nora Lustig là đồng chủ trì báo cáo phát triển của Ngân hàng thế giới 
2000/2001 “Tấn công đói nghèo”. Bà cũng là đồng sáng lập và 
chủ tịch của Hiệp hội kinh tế Mỹ Latinh và Carebian (LACEA) 
giữa 1998 và 1999, và hiện tại là đồng giám đốc của mạng lưới 
LACEA về Bất bình đẳng, Đói nghèo và Suy giảm kinh tế. Bà là 
thành viên cao cấp của chương trình các nghiên cứu chính sách 
nước ngoài tại Viện Brookings và của diễn đàn đối thoại liên 
Mỹ. Tiến sĩ Lustig là thành viên hội đồng của Viện thế giới về 
nghiên cứu phát triển kinh tế (WIDER), của ủy ban kinh tế vĩ 
mô và y tế của Tổ chức Y tế thế giới, và của nhóm chuyên gia 
của Văn phòng lao động quốc tế. 

Tiến sĩ Lustig đã xuất bản nhiều sách về kinh tế học phát triển, đặc 
biệt trọng tâm về châu Mỹ latinh. Cuốn sách của bà mang tên: 
Mexico: sự cải cách của một nền kinh tế được nhận Giải thưởng 
sách xuất sắc nhất năm 1994 của Tạp chí Lựa chọn . Sinh tại 
Buenos Aires, Argentina, tiến sĩ Lustig còn sinh sống ở Mexico 
và Hoa Kỳ. Bà nhận bằng tiến sĩ về kinh tế từ đại học California 
tại Berkeley. 

 

Anne Mills 

Anne Mills là giáo sư về kinh tế và chính sách y tế của trường Vệ sinh 
và Y học nhiệt đới London, và giám đốc chương trình kinh tế và 
tài chính Y tế , mà chương trình này cùng với nhiều chương trình 
nghiên cứu khác, tạo thành một chương trình nghiên cứu lớn về 
công bằng và hiệu quả của hệ thống y tế ở các nước thu nhập 
thấp và trung bình. Bà có gần 30 năm kinh nghiệm về nghiên 
cứu liên quan đến kinh tế y tế ở các nước thu nhập thấp và trung 
bình, và đã xuất bản nhiều sách về các lĩnh vực kinh tế và chính 
sách y tế. Nghiên cứu gần đây của bà là tổ chức và tài chính của 
các hệ thống y tế và phân tích kinh tế của các hoạt động kiểm 
soát bệnh tật, đặc biệt là sốt rét. Bà đã giúp đỡ nhiều cho việc 
nâng cao năng lực phát triển kinh tế y tế ở những nước thu nhập 
thấp và trung bình, và đã cố vấn cho nhiều tổ chức song phương 
và đa phương. 
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Thorvald Moe 

Thorvald Moe là một trong 4 phó tổng giám đốc của tổ chức Hợp tác 
kinh tế và phát triển (OECD) có trụ sở tại Paris. Trong OECD, 
cùng với các việc khác, ông chịu trách nhiệm giám sát các công 
việc về giáo dục, việc làm và môi trường, và một chương trình lớn 
về phát triển bền vững mà phần lớn các giám đốc của OECD hoạt 
động cùng nhau. Trước khi nhận vị trí hiện tại vào năm 1998, tiến 
sĩ Moe đã là trưởng cố vấn kinh tế và phó thư ký thường trực của 
Bộ tài chính Na uy từ 1989. Từ 1986 đến 1989, ông là đại sứ Na 
uy tại OECD. Từ 1973 đến 1986, ông làm cho Bộ tài chính với 
chức vụ phó, rồi tổng giám đốc ban chính sách kinh tế, sau một 
thời gian ở ban ngân sách. Tiến sĩ Moe đã viết và tham gia viết 
nhiều sách và báo trên các chủ đề bao gồm các chính sách kinh tế 
vĩ mô, các chính sách về việc làm, tác động của dân số lên phát 
triển kinh tế trong hoạch định kế hoạch và ngân quỹ, kinh tế học 
của sự thay đổi khí hậu, và sự liên quan giữa các chính sách về 
môi trường và việc làm. Ông đã tham gia nhiều hội đồng, ủy ban 
ở Na uy và quốc tế, bao gồm ủy ban chính sách kinh tế của 
OECD. Tiến sĩ Moe tốt nghiệp đại học kinh tế ở đại học 
California ở Los  Angeles và tiến sĩ kinh tế của đại học Stanford. 

 

Jeffrey D. Sachs 

Jeffrey D. Sachs là giám đốc của trung tâm phát triển quốc tế của đại 
học Harvard, giáo sư của khoa thương mại quốc tế tại đại học 
Harvard, nguyên giám đốc viện phát triển quốc tế đại học 
Harvard, và trợ lý nghiên cứu của văn phòng quốc gia về nghiên 
cứu kinh tế. Tiến sĩ Sachs là cố vấn kinh tế cho nhiều chính phủ 
của châu Mỹ la tinh, Đông âu, Liên xô cũ, châu Phi và châu ¸. 
Ông được tờ Thời báo New York chọn “có thể là nhà kinh tế giỏi 
nhất thế giới “ và là một trong 50 ngời trẻ tuổi nhiều hứa hẹn 
trong số các nhà kinh tế hàng đầu thế giới” do tạp chí Thời đại 
bình chọn. Sachs đã nhận được nhiều giải thưởng và bằng danh 
dự như Hội viên đại học Harvard, Hội viên Học viện Nghệ thuật 
và Khoa học Hoa Kỳ, và Thành viên Hội toán kinh tế thế giới. 
Ông nhận bằng danh dự của đại học Gallen, Thụy Sĩ, trường 
Lingnan, Hong Kong, trường Iona ở New York, và đại học kinh 
tế Varna của Bulgaria. Tháng 9 năm 1991, ông vinh dự nhận giải 
thưởng Frank E. Seidman về kinh tế chính trị. Ông đã giảng 
những bài giảng tưởng nhớ Lionel Robbins đầy uy tín tại trường 
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kinh tế London, các bài giảng John Hicks tại đại học Oxford, bài 
giảng David Horowitz ở Tel Aviv, bài giảng Frank D. Graham 
tại đại học Princetone và bài giảng Tanner tại đại học Utah. Tiến 
sĩ Sachs nhận bằng đại học, summa cum laude, tại trường cao 
đẳng Harvard năm 1976, bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại đại học 
Harvard lần lượt vào năm 1978 và 1980. Ông làm trợ lý giáo sư 
khoa Harvard năm 1980, và được đề bạt phó giáo sư năm 1982 
và giáo sư chính thức năm 1983. Hiện nay ông là chủ tịch ủy ban 
Kinh tế vĩ mô và Y tế của Tổ chức Y tế thế giới cho năm 2000-
2001, và từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 3 năm 2000 ông là 
thành viên của ủy ban cố vấn các viện tài chính quốc tế thành lập 
bởi quốc hội Hoa Kỳ. 

 
 
Manmohan Singh 

Manmohan Singh hiện tại là lãnh đạo phe đối lập quốc hội Rajya 
Sabha (hội đồng của các bang) của ấn Độ. Ông trước đó giữ 
nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ ấn Độ, bao gồm bộ 
trưởng tài chính, cố vấn cho thủ tướng ấn Độ về các vấn đề kinh 
tế, thư ký, Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng dự trữ 
ấn Độ, Phó chủ tịch ủy ban kế hoạch ấn Độ, và cố vấn trưởng về 
kinh tế cho Bộ trưởng tài chính ấn độ. Tiến sĩ Singh cũng nhận 
được một số giải thưởng bao gồm giải thưởng hội Công lý K.S. 
Hegde, giải thưởng châu á Nikkei về phát triển vùng và giải th-
ưởng 100 năm ngày sinh Jawaharlal Nehru của Hiệp hội khoa 
học ấn Độ. Ông nhận giải thưởng Đồng tiền châu Âu năm 1993 
với danh hiệu Bộ trưởng tài chính của năm, và hai lần nhận giải 
thưởng Đồng tiền châu á với danh hiệu Bộ trưởng tài chính của 
năm (1993, 1994). Tiến sĩ Singh có một số bằng cấp danh dự của 
nhiều trường trên khắp thế giới. Ông tốt nghiệp đại học và thạc sĩ 
ở đại học Punjab và Cambridge và tiến sĩ ở đại học Oxford. 

 

H.E. Supachai Panitchpakdi 

H.E. Supachai Panitchpakdi hiện nay là tổng giám đốc mới được chỉ 
định của Tổ chức thương mại thế giới. Tién sĩ Supachai 
Panitchpakdi trước đây là phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương 
mại Thái Lan. Ông cũng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong khu 
vực tư nhân, như chủ tịch Ngân hàng quân đội Thái, chủ tịch tài 
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chính và an ninh Nava, và chủ tịch công đoàn thương mại. Tiến 
sĩ Supachai Panitchpakdi tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ về toán 
kinh tế và kế hoạch phát triển tại đại học Erasmus ở Rotterdam, 
Hà lan. Năm 1973, ông là thành viên được mời của khoa Toán 
kinh tế đại học Cambridge. 

 

Laura Tyson 

Tiến sĩ Laura Tyson hiện tại là hiệu trường trường kinh doanh Walter 
A. Haas tại đại học California ở Berkeley, và vào tháng 12 năm 
2001, sẽ trở thành hiệu trưởng trường kinh doanh London. Tyson 
tham gia đại học California năm 1977 và hiện tại Bà rời đại học 
California năm 1993 khi Tổng thống Clinton chỉ định bà làm 
Chủ tịch hội đồng cố vấn về kinh tế của Nhà trắng. Bà là người 
phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Năm 1995 Tyson thay thế 
Robert Rubin làm cố vấn kinh tế quốc gia. Với vị trí này, Tyson 
trở thành người phụ nữ có chức vụ cao nhất trong chính quyền 
Clinton. Tyson là tác giả của Ai đang đánh ai? Xung đột thương 
mại ở các nền công nghệ cao (Viện kinh tế quốc tế, 1992) và 
nhiều công trình về cạnh tranh kinh tế. Tyson gần đây là một 
trong bốn người được Nhà Trắng chỉ định  làm cho ủy ban hai 
đảng quốc gia về tương lai của Medicare. Bà là một trưởng nhóm 
tham vấn về kinh tế và luật, và là một thành viên của các ủy ban 
các giám đốc của tập đoàn Ameritech, hội đồng quan hệ quốc tế, 
công ty Kodak Eastman, Viện kinh tế quốc tế, Hiệp hội John D. 
và MCatherine T. MacAthur, và Morgan Stanley,  Dean Witter, 
Discover và công ty. Trước khi được chỉ định vào Washington 
DC, Tyson làm việc ở đại học California tại Berkeley với chức 
vụ giám đốc nghiên cứu bàn tròn Berkeley về kinh tế quốc tế 
(BRIE) và giám đốc viện các nghiên cứu quốc tế. Tyson tốt 
nghiệp đại học khoa kinh tế, summa cum laude, năm 1969 tại tr-
ường cao đẳng Smith ở Massachusetts và tiến sĩ về kinh tế năm 
1974 tại Viện kỹ thuật Massachusetts. 

 

Harold Varmus 

Harold Varmus là chủ tịch và điều hành trưởng của Trung tâm ung thư 
tưởng nhớ Sloan-Kettering ở New York từ tháng 1 năm 2000. 
Nguyên là giám đốc Viện y tế quốc gia (NIH), năm 1989, tiến sĩ 
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Varmus nhận giải thưởng Nobel về sinh lý học hoặc y học, chia 
giải thưởng với tiến sĩ J. Michael Bishop về công trình chung 
nghiên cứu cơ sở của gen ung thư. Năm 1993, Varmus  được 
Tổng thống Clinton bổ nhiệm làm giám đốc NIH, một vị trí ông 
giữ cho đến cuối 1999. Ngoài hơn 300 bài viết khoa học và 4 
cuốn sách, bao gồm một sự giới thiệu về cơ sở gen ung thư cho 
độc giả đại chúng, Varmus đã làm cố vấn cho chính phủ liên 
bang, các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học và nhiều 
viện nghiên cứu. Ông là thành viên của viện khoa học quốc gia 
Hoa Kỳ từ 1984 và Viện y học từ 1981. Tiến sĩ Varmus học đại 
học tại trường Amherst và thạc sĩ đại học Harvard. Ông tốt 
nghiệp nội khoa và ngoại khoa tại đại học Columbia và thực 
hành tại bệnh viện Giáo hội Columbia. Sự nghiệp khoa học của 
ông bắt đầu ở vị trí nhân viên dịch vụ y tế công cộng của NIH, 
nơi ông nghiên cứu biểu hiện gen của vi khuẩn với tiến sĩ Ira 
Pastan, và sau đó nghiên cứu sau tiến sĩ với tiến sĩ Bishop tại đại 
học California, San Francisco. 
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Các báo cáo và bài nghiên cứu 
 
 

Tên các báo cáo của các nhóm nghiên cứu CMH 

Y tế,tăng trưởng y tế và giảm đói nghèo: báo các của nhóm nghiên cứu 
1 của ủy ban kinh tế vĩ mô và y tế    

Hàng hóa công cộng toàn cầu cho y tế: các chiến lựoc mới cho thế kỷ 
21: báo các của nhóm nghiên cứu 2 của ủy ban kinh tế vĩ mô 
và y tế. 

Huy động các nguồn lực trong nước cho y tế: báo các của nhóm 
nghiên cứu 3 của ủy ban kinh tế vĩ mô và y tế     

Y tế và kinh tế quốc tế: báo các của nhóm nghiên cứu 4 của ủy ban 
kinh tế vĩ mô và y tế     

Cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cho người nghèo: báo các của 
nhóm nghiên cứu 5 của ủy ban kinh tế vĩ mô và y tế     

Trợ giúp phát triển quốc tế và y tế: báo các của nhóm nghiên cứu 6 của 
ủy ban kinh tế vĩ mô và y tế. 

 

Các bài nghiên cứu 

Các bài có trên mạng internet tại địa chỉ: www.cid.harvard.edu và 
www.cmhealth.org. 

 

Nhóm nghiên cứu 1 

Bài 1: HIV/AIDS ởcác nước Caribê: ảnh hưởng kinh tế và đáp ứng đầu 
tư (Theodore K) 

Bài 2: Mô hình hóa hiệu quả của tình trạng y tế và hạ tầng giáo dục 
đối với  phát triển trí tuệ của học sinh Tanzania (Bhargava A) 

Bài 3: Y tế, sự bất bình đẳng và sự phát triển kinh tế (Deaton A) 

Bài 4: Sự thay đổi về giảm tỷ lệ tử vong của các nước, 1962-87: Vai 
trò của tiến bộ kỹ thuật của từng nước (Jamison D T, 
Sandbu M) 

http://www.cmhealth.org/
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Bài 5: Nghèo đói và Y tế (Wagstaff A) 

Bài 6: Bệnh tâm thần và thị trường lao động ở các nước đang phát triển 
(Frank RG). 

Bài 7: Sức khỏe, dinh dưỡng và sự thịnh vượng kinh tế: Một triển vọng 
kinh tế vi mô (Thomas D) 

Bài 8: Y tế, vốn con người và sự tăng trưởng kinh tế (Bloom DE, 
Canning D) 

Bài 9: Y tế, tuổi thọ và iết kiệm chu trình sống (Bloom DE, Canning D) 

Bài 10: Gánh nặng kinh tế của sốt rét (Gallup, JL, Sachs, JD) 

Bài 11: Hiệu quả của can thiệp dinh dưỡng sớm trên hình thành cơ bản 
của con người. Viện dinh dưỡng Trung Mỹ và Canada 
(INCAP) 

Bài 12: Đáp ứng với gánh nặng của bệnh tâm thần (Whiteford H, 
Teeson M, Schreurer R, Jamison D) 

Bài 13: Tác động của dịch AIDS trên phúc lợi kinh tế của châu Phi 
dưới Sahara (Wang J) 

Bài 14: Dinh dưỡng, sức khỏe và sự phát triển kinh tế: Một số ưu tiên 
về chính sách (Bhargava A) 

Bài 15: AIDS và kinh tế (Bloom DE, Mahal A, Sevilla J, Hội River 
Path) 

 

Nhóm nghiên cứu 2:  

Bài 1: Những điều cơ bản trong quan niệm về sự hiểu biết hàng hóa y 
tế toàn cầu và xuyên quốc gia (Sandler T, Arce D) 

Bài 2: Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu Y tế (Lucas AO) 

Bài 3: Xây dựng năng lực khoa học để cải thiện sức khỏe dân chúng: Sự 
hiểu biết như là một hàng hóa toàn cầu (Freeman P, Miller M) 

Bài 4: Đạo đức trong nghiên cứu Y tế quốc tế: Một triển vọng từ thế 
giới đang phát triển (Bhutta ZA) 

Bài 5: Văn hóa của việc quản lý đạo đức trong nghiên cứu: Một đề 
nghị cho sự tiến bộ của trong hợp tác nghiên cứu quốc tế 
(Lavery JV) 
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Bài 6: Vai trò của sở hữu trí tuệ và bản quyền trong việc thúc đẩy nghiên 
cứu trong Y tế quốc tế: triển vọng từ một cơ sở nghiên cứu y sinh 
học thuộc khu vực công cộng (Keusch GT, Nugen RA) 

Bài 7: Các chính sách công cộng để kích thích sự phát triển vaccine và 
thuốc cho những bệnh bị ít quan tâm (Kremer M) 

Bài 8: Luật thuốc phiện ở châu Âu và Hoa Kỳ: Những khuyến khích 
để nghiên cứu và phát triển các thuốc điều trị bệnh do đói 
nghèo (Milne C, Kaiten K, Ronchi E) 

Bài 9: Định giá khác nhau cho dược phẩm: điều hòa sự cung cấp. 
R&D, và sở hữu trí tuệ (Danzon P) 

Bài 10: Một đề nghị được cấp bằng sáng chế về các bệnh toàn cầu 
(Lanjouw JO) 

Bài 11: Khuyến khích TRIPS và R&D trong lĩnh vực dược phẩm 
(Correa C) 

Bài 12: Các sáng chế trong gien học và nghiên cứu cơ bản: Các vấn đề 
đối với y tế toàn cầu (Barton J) 

Bài 13: Hợp tác khoa học quốc tế: suy nghĩ từ những cố gắng trước 
đây (Barton J, Heumuller D) 

Bài 14: Cơ sở dịch tễ học của kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn trong mối 
liên quan với hàng hóa công cộng toàn cầu về y tế (Bradley D) 

Bài 15: Hợp tác quốc tế dÓ kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn (St. John R, 
Plant A) 

Bài 16: Đáp ứng toàn cầu với sự đe dọa ngày càng tăng của kháng 
kháng sinh (Smith RD, Coast J) 

Bài 17: Luật quốc tế và kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn toàn cầu (Fidler D) 

Bài 18: Nhu cầu thông tin toàn cầu về y tế (Musgrove P) 

Bài 19: Vai trò thúc đẩy của các tổ chức quốc tế trong việc cung cấp và 
tài chính hàng hóa công cộng toàn cầu về y tế (Bumgarner R) 

Bài 20: Hợp tác công cộng-tư nhân để thúc đẩy hoạt động R&D 
(Kettler H, Towse A) 

Bài 21: Đổi mới tài chính của hàng hóa công cộng toàn cầu về y tế  
(Stansfield S, Harper M, Lamb G, Lob-Levyt J) 
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Nhóm nghiên cứu 3: 

Bài 1: Huy động các nguồn lực cho y tế: trường hợp duyệt lại chi phí 
cho người dùng (Arhin-Tenkorang DC) 

Bài 2: Bảo hiểm y tế cho lĩnh vực không chính thức ở châu Phi: Đặc 
điểm về cơ chế, bảo vệ  nguy cơ và huy động nguồn lực 
(Arhin-Tenkorang DC) 

Bài 3: Sáng kiến giảm nợ và chi tiêu y tế công cộng ở những nước 
nghèo mắc nợ nhiều (HIPCS) (Gupta S, Clement B, Guin-Siu 
MT, Leruth L) 

Bài 4: Tác động của mức độ chia sẻ nguy cơ trong tài chính y tế lên 
hoạt động của các hệ thống y tế (Carrin G, Zeramdini R, 
Musgrove P, Poullier J-P, Valentine N, Xu, K) 

Bài 5: Tài chính các hệ thống y tế dựa vào tăng tính hiệu quả 
(Hensher M) 

Bài 6: Nhu cầu y tế của hai tỷ không được đáp ứng: Tài chính cộng 
đồng có phải là giải pháp? (Hsiao WC) 

Bài 7: Một sơ đồ chiến lược trong huy động các nguồn lực cho y tế 
(Hsiao WC) 

Bài 8: Những vấn đề về chiến lược trong tài chính Y tế ở các nước có 
thu nhập trung bình và cao (Jamison D) 

Bài 9: Sự liên quan của cộng đồng vào tài chính y tế: Tác động, các 
điểm mạnh và các điểm yếu: Một điều tra qua tài liệu (Jacab 
M, Krishnan C) 

Bài 10: Sự liên quan của xã hội và sự bảo vệ tài chính thông qua tài 
chính công cộng: Các kết quả ban đầu từ điều tra 5 hộ gia đình 
(Jacab M, Preker AS, Krishnan C, Schneider P, Diop F, 
Jutting J, Gumber A, Ranson K, Supakankunti S) 

Bài 11: Một mô tả tóm tắt về tài chính y tế của các nứơc thành viên 
của WHO (Musgrove P, Zeramdini R) 

Bài 12: Một báo cáo tổng hợp về vai trò của cộng đồng trong việc huy 
động nguồn lực và chia sẻ nguy cơ (Preker AS, Carrin G, 
Dror D, Jacab M, Hsiao W, Arhin-Tenkorang D) 

Bài 13: Khoảng trống chi phí toàn cầu trong việc đảm bảo an toàn tài 
chính và đáp ứng y tế cho người nghèo (Preker AS, 
Langenbrunner J, Suzuki E)  
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Bài 14: Huy động các nguồn lực trong nước cho y tế qua thuế: Một 
điều tra tóm tắt (Tait AA) 

 

Nhóm nghiên cứu 4: 

Bài 1: Các lựa chọn sau TRIPS để có thể sử dụng các thuốc có bằng 
sáng chế ở các nước đang phát triển (Scherer FM, Watal J) 

Bài 2: Định giá khác nhau cho các sản phẩm có bằng sáng chế 
(Barton JH) 

Bài 3: Tiêu thụ và mua bán các thuốc không có bằng sáng chế (Bale H) 

Bài 4: Bảo vệ thuốc cổ truyền (Wilder R) 

Bài 5: Thương mại trong các dịch vụ y tế (Chandra R) 

Bài 6: Toàn cầu hóa và y tế: một điều tra về cơ hội và nguy cơ đối với 
người nghèo ở các nước đang phát triển (Diaz-Bonilla E, 
Babinard J, Pinstrup-Andersen P) 

Bài 7: Tự do thương mại trong bảo hiểm y tế: Cơ hội và thách thức ở 
các nước thu nhập thấp và trung bình (Sbarbaro J) 

Bài 8: Vai trò của công nghệ thông tin trong thiết lập thương mại y tế 
(Mathur A) (đang viết) 

...ghi chú 1: Hàng rào thương mại và giá cả đầu vào của lĩnh vực y tế 
thiết yếu (Woodward D) 

....ghi chú 2: Toàn cầu hóa và y tế: Một dàn bài để phân tích và hành 
động (Woodward D, Drager N, Beaglehole R, Lipson DJ) 

...ghi chú 3: Đối mặt với dịch thuốc lá trong một kỷ nguyên tự do 
thương mại (Bettcher D, Subrabanian C, Guindon E, 
Perucic A-M, Soll L, Grabman G, Joossens L, Taylor A) 

...ghi chú 4: GATS  và thương mại trong dịch vụ bảo hiểm y tế 
(Lipson DJ) 

Nhóm nghiên cứu 5: 

Bài 1:  Tử vong có thể tránh khỏi ở ấn độ (Jha P, Nguyen S) 

Bài 2: Cơ sở bằng chứng cho các can thiệp để ngăn ngừa nhiễm HIV ở 
các nước thu nhập trung bình và thấp (Jha P, Vaz LME, 
Plummer F, Nagelkerke N, Willbond B, Ngugi E, Prasado  
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Rao JVR, Moses S, John G, Nduati R, MacDonald KS, 
Berkley S). 

Bài 3: Cơ sở bằng chứng cho các can thiệp để chăm sóc và điều trị 
AIDS ở các nước thu nhập trung bình và thấp (Willbond B, 
Plummer FA) 

Bài 4: Mô hình hóa dịch HIV/AIDS ở ấn độ và Botsoana: Hiệu quả 
của các can thiệp (Nagelkerke N, Jha P, de Vlas S, 
Korenromp E, Moses S, Blanchard J, Plummer F) 

Bài 5: Tử vong mẹ và sơ sinh ở các nước thu nhập trung bình và thấp 
(Gelband H) 

Bài 6: Cơ sở bằng chứng cho các can thiệp để giảm tử vong do sốt 
rét ở các nước thu nhập trung bình và thấp (Meek S, Hill J, 
Webster J) 

Bài 7: Cơ sở bằng chứng cho các can thiệp để giảm tử vong do thuốc lá 
ở các nước thu nhập trung bình và thấp (Chaloupka FJ, Jha P, 
Corrao MA, Costa e Silva V, Ross H, Czart C, Yach D) 

Bài 8: Cơ sở bằng chứng cho các can thiệp để giảm tử vong do lao ở 
các nước thu nhập trung bình và thấp: Hiệu quả, chi phí/hiệu 
quả, và những khó khăn của việc mở rộng (Borgdorff MW, 
Floyd K, Broekmans JF) 

Bài 9: Cơ sở bằng chứng cho các can thiệp để giảm tử vong dưới 5 ở 
các nước thu nhập trung bình và thấp (Gelband H, Stansfield 
S, Nemer L, Jha P) 

Bài 10: Cơ sở bằng chứng cho các can thiệp đối với tử vong do các 
bệnh có thể phòng được bằng vaccine ở các nước thu nhập 
trung bình và thấp (England S, Loevinsohn B, Melgaard B, 
Kou U, Jha P) 

Bài 11: Cơ sở bằng chứng cho các can thiệp để giảm suy dinh dưỡng ở 
trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ em tuổi đi học ở các nước thu nhập 
trung bình và thấp (Nemer L, Gelband H, Stansfield S, Jha P) 

Bài 12: Nêu lên tác động của năng lượng hộ gia đình và ô nhiễm 
không khí trong nhà đối với sức khỏe người nghèo – Gợi ý cho 
hành động chính sách và đánh giá các can thiệp (Von 
Schirnding Y, Bruce N, Smith K, Ballard-Tremeer G, 
Ezzati M, Lvovsky K). 
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Bài 13: Những hạn chế trong việc mở rộng các can thiệp y tế: Một cơ 
sở khái niệm và phân tích theo kinh nghiệm (Hanson K, 
Ranson MK, Oliveira Cruz V, Mills A) 

Bài 14: Phương pháp vượt qua những hạn chế của các hệ thống y tế ở 
mức ngoại vi : Một sự xem xét lại bằng chứng (Oliveira Cruz 
V, Hanson K, Mills A) 

Bài 15: Những hạn chế trong việc mở rộng các can thiệp y tế: Trường 
hợp nghiên cứu của nước ấn độ (Rao Seshadri S) 

Bài 16: Những hạn chế trong việc mở rộng các can thiệp y tế: Trường 
hợp nghiên cứu của nứơc Tanzania (Munishi G) 

Bài 17: Những hạn chế trong việc mở rộng các can thiệp y tế: Trường 
hợp nghiên cứu của nước Chad (Wyss K, Moto DD, 
Callewaert B) 

Bài 18: Chi phí cho việc mở rộng các can thiệp y tế ưu tiên các nước thu 
nhập thấp và một số nước thu nhập trung bình: Phương pháp và 
đánh giá (Kumaranayake L, Kurowski C, Conteh L) 

Bài 19: Nghiên cứu về chi phí cho việc mở rộng các can thiệp y tế cho 
người nghèo ở điều kiện châu Mỹ la tinh: Báo cáo tổng kết 
(Bertozzi S, Zurita V, Cahuana L, Corcho A, Rely K, 
Aracena B) 

Bài 20: Đánh giá gián tiếp về tử vong có thể tránh được ở các nước thu 
nhập trung bình và thấp (Nguyen S, Jha P, Yu S, Paccaud F) 

Bài 21: Nhận xét về tác động của y tế lên dịch vụ nước và vệ sinh (Vaz 
LME, Jha P) 

Bài 22: Những hạn chế trong việc mở rộng các can thiệp y tế ưu tiên, 
nhân tố chất lượng giám sát và cơ sở chính sách (Vergin H) 

Bài 23: Kiểm soát HIV/AIDS ở ấn độ – Các bài học từ Tamil Nadu 
(Ramasundaram S, Allaukin K, Charles B, Gopal K, 
Krishnamurthy P, Poornalingam R, Warren D) 

Bài 24: Đánh giá sơ bộ về chi phí cho việc mở rộng hoạt động chống 
lao, sốt rét, HIV/AIDS  của châu Phi hạ Sahara 
(Kumaranayake L, Conteh L, Kurowski C, Watts C) 

Bài 25: Cơ sở bằng chứng của các can thiệp trong chăm sóc và điều trị 
AIDS ở những nước thu nhập trung bình và thấp (Willbond B, 
Thottingal P, Kimani J, Vaz LME, Plummer F) 
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Nhóm nghiên cứu 6 

Bài 1: Trợ giúp phát triển về y tế (DAH): Thực hiện trung bình 1997-
1999 (Michaud C) 

Bài 2: Triển vọng về phát triển y tế ở các nước nghèo: Đánh giá 
về chất lượng hành vi và quan điểm của các tổ chức đa 
phương (Nelson J) 

Bài 3: ý tưởng tốt hơn tiền trong cải cách thế hệ – nhưng bằng cách 
nào? Đánh giá hiệu quả của viện trợ phát triển Thụy Điển về y 
tế cho Việt nam (Jerve AM) 

Bài 4: Đánh giá về chất lượng hành vi và quan điểm của các tổ chức đa 
phương: Phỏng vấn các chuyên gia không y tế (Ojermark M) 

Bài 5: Sáng kiến Y tế toàn cầu và các chương trình y tế cấp quốc gia: 
sự đảm bảo tính tương đồng và củng cố lẫn nhau (Forsberg 
BC) 

Bài 6: Điều chỉnh cấu trúc và y tế: Một sự rà sóat lại tài liệu của tranh 
luận, ...và trình bày bằng chứng kinh nghiệm (Breman A, 
Shelton C) 

Bài 7: Một trường hợp nghiên cứu về sự đóng góp của liên minh châu 
Âu vào  viện trợ phát triển và y tế (DAH) (Daniels D) 

Bài 8: Rà soát lại các dự án được giúp đỡ từ bên ngoài trong hoàn cảnh 
kết hợp các dự án đó vơí việc triển khai các dịch vụ y tế tại 
Karnataka (Narayan R) 

Bài 9: Những lưu ý về DAH và hiệu quả của nó: Các mối quan tâm 
của các nước nhận viện trợ (Issaka-Tinorgah A) 

Bài 10: Khuynh hướng hiện tại trong viện trợ phát triển về y tế 
(OECD). 
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Phụ lục 2: Phân tích chi phí của việc mở rộng các 
can thiệp y tế ưu tiên ở các nước thu nhập thấp và 
một số nước thu nhập trung bình (1) 

 

 

Mục đích:  

Mục đích của phụ lục này là trình bày một mô tả ngắn gọn về phương 
pháp và các phân tích về ước tính chi phí của việc mở rộng các can 
thiệp ưu tiên . Phân tích này đựa trên phân tích chi phí do nhóm nghiên 
cứu 5 thực hiện; việc bàn luận chi tiết hơn về phương pháp đối với các 
chi phí ở mức gần khách hàng cho các can thiệp y tế ưu tiên được trình 
bày ở bài viết cơ bản về chi phí (2). Phụ lục này có 2 phần. Trong phần 
thứ nhất, một phân tích chi phí được tiến hành theo phân loại thu nhập 
của các nước. Phân tích này đánh giá tổng chi tiêu y tế cần có để đạt 
được mục tiêu bâo phủ, số lượng các nguồn lực nội địa có thể huy 
động được, và khoản  tài chính còn thiếu. ở phần 2, các phân tích được 
tiến hành ở mức khu vực. 
 
Phân tích theo phân loại bệnh tật và thu nhập của 
ủy ban viện trợ phát triển (dac) 

Phân tích chi phí gia tăng (phân tích chính của nhóm nghiên cứu 5) 

Các chi phí ở mức gần khách hàng ở một số can thiệp ưu tiên 

Phân tích chi phí  của việc mở rộng bao phủ của 49 can thiệp y tế ưu 
tiên (và 65 phác đồ điều trị) ở mức gần khách hàng ở 83 nước nghèo. 
Những can thiệp này được coi là phản ánh những vấn đề chính về sức 
khỏe ở người nghèo (và được mô tả trong bảng A2-A). Sự mở rộng của 
các hoạt động này dựa trên cơ sở để đạt được các mục tiêu bao phủ 
cho năm 2007 và 2015, dựa trên đánh giá mức độ bao phủ của năm 
2002. Phân tích chi phí gia tăng tập trung vào một số can thiệp ở mức 
gần khách hàng, do đó không bao gồm tất cả các dịch vụ cần thiết để 
mở rộng toàn bộ hệ thống y tế. Phân tích này đánh giá toàn bộ giá trị 
kinh tế của các dịch vụ. Chi phí bao gồm thành phần vốn cố định và 
các đòi hỏi có liên quan tới việc điều hành bổ sung và trợ giúp..., cũng 
như đầu tư cho việc đào tạo nhân viên mới và mở rộng phương tiện để 
cung cấp dịch vụ ở mức độ bao phủ cao hơn nêu trên. 
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Phân tích chi phí được thiết kế để đánh giá khả năng của các nguồn 
lực thêm vào hoặc gia tăng cần có để đảm bảo sự mở rộng ở mức độ 
lớn của các dịch vụ từ mức độ hiện tại. Chi phí của các hoạt động mở 
rộng được trình bày là chi phí thêm vào so với mức độ hiện tại của chi 
tiêu y tế. Như vậy các đánh giá về chi phí này phản ánh chi tiêu đòi 
hỏi thêm vào, hay tăng thêm so với  chi tiêu hiện tại. 

Chi tiêu của việc mở rộng dịch vụ sẽ thay đổi tùy theo từng nước , 
phụ thuộc vào mức độ và loại bệnh tật , cũng như vào các yếu tố địa lý 
và kinh tế xã hội. Cho nên chi tiêu đã được mô hình hóa dựa trên cơ sở 
từng nước đối với mỗi loại can thiệp, tính cả các phụ phí chênh lệch bổ 
sung giữa các can thiệp. Các nước nghèo đã được định nghĩa là các 
nước có GNP theo đầu người dưới 1200 USD (USD của năm 1999). 
Giả sử gánh nặng bệnh tật thêm vào ở  khu vực cận Sahara, tất cả các 
nước ở vùng này sẽ được đưa vào phân tích, không phụ thuộc vào hoạt 
động kinh tế (3). 

Chi tỉêu cho vịêc mở rộng dịch vụ được lập ra cho 2 tình huống 
(xem bài viết tổng hợp của nhóm nghiên cứu 5), dựa trên mức độ đầu 
tư và khả năng mở rộng dịch vụ, phản ánh các giả thiết khác nhau về 
quỹ thời gian, về khả năng đầu tư trên khối lượng và hạ tầng cơ sở, và 
về các khả năng hiện thực của mục tiêu bao phủ để đạt được các lợi ích 
về sức khỏe. Tình huống trình bày ở đây là cho năm 2007, giả thiết 
rằng việc mở rộng trong tình huống đầu tư lớn ở cả hai cấp trung tâm 
và ngoại vi nhưng bị hạn chế bởi thời gian đầu tư là 5 năm. ủy ban đưa 
ra tình huống này để làm cơ sở cho các khuyến cáo của họ. Tình 
huống năm 2015 giả thiết việc mở rộng ở quy mô lớn, trong khoảng 
thời gian 13 năm, với mức độ bao phủ cao đối với tất cả các can thiệp. 

Một mô hình dùng để đánh giá chi phí cho việc triển khai các can 
thiệp, các đầu tư mới đòi hỏi việc huấn luyện nhân viên và trang bị, 
các hỗ trợ về quản lý và thể chế... Để đánh giá được chi phí cho việc 
mở rộng trước hết phải dùng các số liệu về địa lý, hành vi và dịch tễ 
học để xác định độ lớn của các nhóm dân số mục tiêu mà các can thiệp 
phòng và chữa bệnh nàyđược thiết kế cho họ, nói một cách khác, độ 
lớn của dân số có nhu cầu (PIN). Thứ hai, xác định mức độ bao phủ 
hiện tại đối với những can thiệp này và mức độ bao phủ cần đạt được 
(xem bảng 7). Thứ 3, số liệu về chi phí được tính từ các can thiệp được 
kết hợp với độ lớn của PIN để cung cấp một ước lượng đánh giá cho 
mỗi nước. Vì chúng ta đang tiến dần tới đánh giá chi phí cho từng 
nước, để so sánh các chi phí, các thành phần không kinh doanh của 
các chi phí được điều chỉnh để có bình đẳng về sức mua. Giả sử nhu 
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cầu của dịch vụ và chi phí cho các can thiệp không ổn định, khả năng 
thay đổi chi phí sẽ được tính đến. Chi phí cho việc đầu tư trang bị và 
cho đào tạo cũng đựoc tính theo mức độ của cộng đồng có nhu cầu 
trong mỗi tình huống dựa trên thời gian tiếp xúc với nhân viên y tế và 
sự sử dụng các trang bị cho bệnh nhân nội trú và lưu động. Chi phí cho 
các hỗ trợ về thể chế  bao gồm các chức năng  hành chính, theo dõi, 
giám sát và củng cố thể chế trong phạm vi mức dịch vụ gần khách 
hàng (CTC). Những chi phí này cũng dựa trên độ lớn của PIN. 

Ước tính chi phí gia tăng cho thấy chi phí trung bình hàng năm của 
việc triển khai các hoạt động này theo giá trị đô la Mỹ năm 2002 (4). 
Ước tính này cũng được chuyển thành dự toán ngân sách dự án hàng 
năm. 

Ước tính độ lớn của dân số có nhu cầu của từng nước đối với từng 
loại dịch vụ dựa trên 2 chỉ số chính: độ lớn của dân số và sự xuất hiện 
mới hoặc tỷ lệ nhiễm của một bệnh hoặc nguy cơ. Đánh giá độ lớn của 
dân số hiện tại và tương lai là có thể thực hiện được. Tuy nhiên thông 
tin về bệnh tật hoặc nguy cơ của từng nước thì bị hạn chế. Do sự thiếu 
thông tin này, số ca nhiễm mới hoặc tỷ lệ nhiễm của bệnh hoặc nguy 
cơ được giả thiết là không đổi theo  thời gian. Do đó phương pháp này 
bỏ qua những thay đổi có thể xảy ra về tỷ lệ nhiễm hoặc tỷ lệ mắc mới 
và những hiệu quả của sự tăng bao phủ dịch vụ của một loại bệnh. 
Trong khi không có hoặc có ít ảnh hưởng đến một số bệnh như đẻ khó, 
thì lại có những hạn chế lớn đối với các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt 
HIV/AIDS và lao, nơi mà sự tác động có thể xảy ra. Tuy nhiên, có thể 
có sự tăng trong các ca nhiễm mới  họăc trong tỷ lệ nhiễm theo thời 
gian, và do đó hướng của sự đánh giá thiên về giả thiết tỷ lệ mắc 
không đổi, là không rõ ràng. 

Bảng A2.1. trình bày ước lượng của chi phí gia tăng tính trọn gói 
cho tất cả các nhóm bệnh và tình trạng, tính theo đô la theo đầu người, 
và phần trăm của GNP. Con số theo đầu người được tính trên cơ sở ước 
lượng dân số dự kiến cho năm 2007 và 2015 (5). Con số GNP được 
ứơc lượng bằng cách giả thiết tỷ lệ tăng hàng năm của GNP đầu người 
là từ 1-5% (6). Ước tính chi phí trung bình, của hai giới hạn cao-thấp, 
được trình bày. 
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Bảng A2.1. Chi phí tăng thêm hàng năm (đô la năm 2002) theo 
phân loại thu nhập của ủy ban viện trợ phát triển 

 Ước lượng trung 
bình năm 2007

Ước lượng trung 
bình năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la)  
Tất cả các nước:    
Tất cả các nước thu nhập thấp  

26 46 

(các nước kém phát triển nhất và các nước 
thu nhập thấp khác) 

19 33 

Các nước kém phát triển nhất  8 15 
Các nước thu nhập thấp khác 11 18 
Các nước thu nhập trung bình thấp 5 11 
Các nước thu nhập trung bình cao 1 2 

Theo đầu người (Đô la)   

Tất cả các nước:    
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

7 10 

Các nước kém phát triển nhất  11 16 
Các nước thu nhập thấp khác 5 8 
Các nước thu nhập trung bình thấp  4 7 
Các nước thu nhập trung bình cao  26 44 
Phần trăm của GNP   
Tất cả các nước:  0.7 0.9 
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

1.3 
 

1.6 

Các nước kém phát triển nhất  3.4 4.5 
Các nước thu nhập thấp khác 0.9 1.1 
Các nước thu nhập trung bình thấp  0.3 0.4 
Các nước thu nhập trung bình cao  0.6 0.9 

 

Phân tích theo tình trạng sức khỏe 

Các can thiệp được chọn đã được mô tả theo loại bệnh hoặc tình trạng 
(xem bảng A2.A), nhưng trong thực tế, bản chất của việc cung cấp 
dịch vụ y tế là có sự đan xen giữa chúng. Ví dụ, phòng sốt rét cho phụ 
nữ có thai có thể cho vào mục phòng sốt rét, hoặc can thiệp liên quan 
đến sinh sản. Người ta chọn xếp vào mục can thiệp liên quan đến sinh 
sản do đặc thù của cơ chế cung ứng dịch vụ. Bảng A2.2 cho thấy sự 
phân tích các chi phí gia tăng theo tình trạng sức khỏe. 

Trong khi các phương pháp để đưa ra gánh nặng bệnh tật củamột 
bệnh hoặc một tình trạng sức khỏe nào đó, sự áp dụng thực tế của hầu 
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hết các chương trình cho những tình trạng này không thể được coi như 
tách rời khỏi hệ thống y tế. Việc đạt được những bao phủ rộng lớn cho 
những chương trình quan trọng này sẽ đòi hỏi sự củng cố và nâng cấp 
toàn bộ hệ thống y tế hiện tại, mang lại những lợi ích ngoại vi cho 
những tình trạng bệnh tật  không nằm trong diện ưu tiên. Mặc dù một 
cách lý thuyết có thể tính chi phí cho mỗi can thiệp quan trọng một 
cách riêng biệt, trong thực tế, việc thực hiện hầu hết các chương trình 
phải được cân nhắc và tính chi phí trong bối cảnh chung của một hệ 
thống y tế. 

Một số điều chỉnh khác được làm trong việc tính chi phí gia tăng để 
phản ánh chi phí của quá trình mở rộng (bảng A2.3). Chi phí thêm vào 
này được làm trên cơ sở hệ thống y tế của từng quốc gia, cho nên nó có 
thể nhầm lẫn với những điều chỉnh tương tự theo tình trạng sức khỏe. 
Cho nên các bảng tiếp sau trình bày tổng số cho tất cả các can thiệp. 

 
Các điều chỉnh để phản ánh đòi hỏi của quá trình mở rộng: 

Ngoài các chi phí cho mở rộng các can thiệp ở mức độ gần khách 
hàng, bản thân quá trình mở rộng sẽ đòi hỏi một loạt các dạng hỗ trợ 
khác để đảm bảo việc áp dụng có hiệu quả. Bốn điều chỉnh được tiến 
hành để phản ánh các chi phí thêm ngoài các chi phí cho mở rộng các 
can thiệp đã chọn. 

Trước hết, một chi phí quản lý ở trên mức độ gần khách hàng được 
dự đoán dựa trên tổng chi phí gia tăng , để phản ánh đầu vào cần thiết 
từ các tổ chức trên mức gần khách hàng (ví dụ Bộ Y tế) trong việc thực 
hiện các can thiệp được mở rộng. Chi phí này được ước lượng bằng 
15% của tổng chi phí gia tăng. 

Thứ hai, giả sử rằng một khoản 15% thêm vào nữa cần thiết để tăng 
khả năng hấp thụ độ lớn của các nguồn cần cho việc mở rộng. Nó sẽ 
bao gồm việc đảm bảo tài chính đầy đủ và theo dõi hệ thống ở cả hai 
mức quận/huyện và trên quận/huyện. 
Thứ ba, chi phí trong bảng A2.1 giả sử rằng các mức độ hiện tại của 
bao phủ là hằng định và đầy đủ. Trong thực tế, chất lượng của bao phủ 
hiện tại là thay đổi đáng kể. Do đó chúng ta điều chỉnh chi phí để phản 
ánh những yếu tố cần chi tiêu để cải thiện chất lượng (ví dụ đảm bảo 
cung cấp thuốc đầy đủ) đối với mức độ hiện tại của bao phủ. Như vậy 
đầu tư ước lượng cho năm 2002 của một số can thiệp lựa chọn được 
nhân lên với yếu tố điều chỉnh chất lượng. Sự điều chỉnh này thay đổi 
từ 10% đến 25% của đầu tư dự kiến năm 2002, phụ thuộc vào mức độ 
thu nhập của quốc gia. Thứ  tư, lương của khu vực công cộng thường là 
quá thấp để hấp dẫn nhân viên và đảm bảo họ làm việc tốt, được phản 
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ánh bằng tỷ lệ bỏ việc cao (ví dụ so với khu vực tư nhân) và kém hăng 
hái. Hơn nữa, mở rộng sẽ đòi hỏi việc tuyển chọn nhân viên y tế mới.  

  

Bảng A2.2: Chi phí gia tăng hàng năm (đô la Mỹ n−m 2002) 
theo tình trạng sức khỏe 

 Ước lượng trung 
bình năm 2007

Ước lượng trung 
bình năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các can thiệp 26 46 
Điều trị lao 0.5 1 
Phòng sốt rét 2 3 
Điều trị sốt rét  0.5 1 
Phòng HIV 6 8 
Chăm sóc bệnh nhân HIV  3 6 
Điều trị HIV (HAART) 5 8 
Điều trị bệnh liên quan đến trẻ em 4 11 
Tiêm chủng bệnh liên quan đến trẻ em 1 1 
Bệnh liên quan đến sinh sản 4 5 

Theo đầu người (đôla)   
Tất cả các can thiệp 5.9 9.5 
Điều trị lao 0.1 0.2 
Phòng sốt rét 0.5 0.7 
Điều trị sốt rét  0.1 0.2 
Phòng HIV 1.5 1.7 
Chăm sóc bệnh nhân HIV  0.6 1.3 
Điều trị HIV (HAART) 1.2 1.7 
Điều trị bệnh liên quan đến trẻ em 0.9 2.2 
Tiêm chủng bệnh liên quan đến trẻ em 0.2 0.3 
Bệnh liên quan đến sinh sản 0.8 1.1 

Phần trăm của GNP   
Tất cả các can thiệp 0.71 0.88 
Điều trị lao 0.02 0.02 
Phòng sốt rét 0.06 0.07 
Điều trị sốt rét  0.01 0.02 
Phòng HIV 0.18 0.16 
Chăm sóc bệnh nhân HIV  0.08 0.12 
Điều trị HIV (HAART) 0.14 0.15 
Điều trị bệnh liên quan đến trẻ em 0.10 0.21 
Tiêm chủng bệnh liên quan đến trẻ em 0.03 0.02 
Bệnh liên quan đến sinh sản 0.10 0.11 

Ghi chú: Các chính sách kiểm soăt thuốc lá nằm trong bảng, nhưng được giả 
thiết rằng tự trang trải. 
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Để điều chỉnh lương tới mức có thể hấp dẫn và giữ chân nhân viên, 
một sự tăng 100% lương cho tất cả nhân viên cần phải được tính đến. 
Sự điều chỉnh lương này được thực hiện cho tất cả các nhân viên y tế, 
không phải chỉ những người thêm vào do việc mở rộng can thiệp tạo 
ra. Bảng A2.3 cung cấp ước tính cho phần điều chỉnh thêm vào theo 
tổng số tiền, theo đầu người và theo phần trăm GNP. 

 

Bảng A2.3. Chi phí tăng thêm hàng năm (đô la năm 2002) điều 
chỉnh theo quá trình mở rộng theo phân loại thu 
nhập của ủy ban trợ giúp phát triển 

 Ước lượng trung 
bình năm 2007

Ước lượng trung 
bình năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các nước:    
Tất cả các nước thu nhập thấp  

57 94 

(các nước kém phát triển nhất và các nước 
thu nhập thấp khác) 

40 66 

Các nước kém phát triển nhất  17 29 
Các nước thu nhập thấp khác 23 37 
Các nước thu nhập trung bình thấp 14 24 
Các nước thu nhập trung bình cao 3 4 

Theo đầu người (Đô la)   

Tất cả các nước:  13 20 
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

14 21 

Các nước kém phát triển nhất  22 32 
Các nước thu nhập thấp khác 12 17 
Các nước thu nhập trung bình thấp  9 15 
Các nước thu nhập trung bình cao  57 91 

Phần trăm của GNP   
Tất cả các nước:  1.6 1.8 
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

2.7 3.3 

Các nước kém phát triển nhất  6.9 8.8 
Các nước thu nhập thấp khác 1.9 2.2 
Các nước thu nhập trung bình thấp  0.7 0.8 
Các nước thu nhập trung bình cao  1.3 1.8 
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Tổng số chi tiêu y tế cần thiết 

Để ước tính tổng số chi tiêu y tế cần thiết, cần phải phân biệt giữa 
chi tiêu y tế nội địa và chi tiêu từ viện trợ dưới dạng ODA. Số liệu có 
được theo mức độ chi viện trợ của ODA cho y tế cho thời kỳ từ năm 
1997 đến 1999, và được giả sử rằng viện trợ này phản ánh mức độ viện 
trợ trung bình trong năm 1998 (7). Cũng giả thiết rằng giữa 1998 và 
2002, viện trợ ODA cho y tế tăng đều đặn 5%/năm.  

 

Bảng A2.4. Tổng chi tiêu y tế cần thiết (đô la năm 2002) theo 
phân loại thu nhập của ủy ban viện trợ phát triển 

 Mức cơ 
bản 2002

Ước lượng 
trung bình 
năm 2007 

Ước lượng 
trung bình 
năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các nước:    
Tất cả các nước thu nhập thấp  

106.1 162.8 200.3 

(các nước kém phát triển nhất và các 
nước thu nhập thấp khác) 

53.3 93.5 119.3 

Các nước kém phát triển nhất  8.5 25.3 37.2 
Các nước thu nhập thấp khác 44.8 68.2 82.1 
Các nước thu nhập trung bình thấp 41.1 55.0 65.1 
Các nước thu nhập trung bình cao 11.7 14.3 16.0 

Theo đầu người (Đô la)    

Tất cả các nước:  26 38 42 
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

21 34 38 

Các nước kém phát triển nhất  13 34 41 
Các nước thu nhập thấp khác 24 34 37 
Các nước thu nhập trung bình thấp  28 36 40 
Các nước thu nhập trung bình cao  266 315 339 
Phần trăm của GNP    
Tất cả các nước:  3.7 4.5 3.9 
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

4.4 6.3 5.9 

Các nước kém phát triển nhất  4.3 10.4 11.4 
Các nước thu nhập thấp khác 4.4 5.5 4.9 
Các nước thu nhập trung bình thấp  2.8 2.9 2.2 
Các nước thu nhập trung bình cao  6.8 7.3 6.8 

 

Tổng chi tiêu cho y tế trong 1999 được tính dựa trên tổng chi tiêu y 
tế 1999 như là một tỷ lệ phần trăm của GNP (8). Bằng cách lấy tổng 
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chi  tiêu y tế 1999 trừ đi viện trợ ODA, tổng số các nguồn nội địa chi 
tiêu cho y tế năm 1999 sẽ tính được. Tổng chi tiêu cho y tế năm 2002 
sau đó  sẽ tính như là tổng của ODA dự kiến năm 2002 cộng với các 
nguồn nội địa năm 2002. Nguồn nội địa này được tính bằng phần 
nguồn nội địa năm 1999 trên  GNP 1999 và nhân với GNP của 2002. 

 

Bảng A2.5.  Khả năng huy động nguồn lực nội địa (đô la năm 
2002) theo phân loại thu nhập của ủy ban trợ giúp 
phát triển 

 Mức cơ 
bản 2002

Ước lượng 
trung bình 
năm 2007

Ước lượng 
trung bình 
năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các nước:    
Tất cả các nước thu nhập thấp  

102.8 163.6 283.5 

(các nước kém phát triển nhất và các 
nước thu nhập thấp khác) 

50.5 76.5 124.0 

Các nước kém phát triển nhất  7.1 11.1 18.2 
Các nước thu nhập thấp khác 43.4 65.1 105.8 
Các nước thu nhập trung bình thấp 40.6 71.9 138.7 
Các nước thu nhập trung bình cao 11.7 15.2 20.7 

Theo đầu người (Đô la)    

Tất cả các nước:  25 38 59 
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

20 28 40 

Các nước kém phát triển nhất  11 15 20 
Các nước thu nhập thấp khác 23 32 47 
Các nước thu nhập trung bình thấp  28 47 86 
Các nước thu nhập trung bình cao  265 335 441 

Phần trăm của GNP    
Tất cả các nước:  3.6 4.6 5.5 
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

4.1 5.1 6.1 

Các nước kém phát triển nhất  3.5 4.6 5.6 
Các nước thu nhập thấp khác 4.3 5.3 6.3 
Các nước thu nhập trung bình thấp  2.8 3.8 4.7 
Các nước thu nhập trung bình cao  6.8 7.8 8.8 

Ghi chú: Giả sử nguồn lực nội địa cho y tế trong năm 2007 tăng thêm 1% và 2%  
GNP cho năm 2015, so với con số ban đầu của năm 2002. Nếu sự tăng này  
lớn hơn nguồn lực cần thiết để mở rộng thì nước đó được coi là huy động 
được nguồn lực thực tế cần thiết. 
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Tổng chi tiêu y tế cần thiết cho năm 2007 và 2015 sau đó được tính 
là phần thêm vào của tổng chi tiêu y tế năm 2002 và chi tiêu điều 
chỉnh theo. Mở rộng từ bảng A2.3. Bảng A2.4 trình bày ước tính tổng 
chi tiêu y tế cần thiết hàng năm , để đạt được mức độ bao phủ mục tiêu 
của năm 2007 và 2015. 

 

Bảng A2.6. Khoảng thiếu hụt tài chính hàng năm (đô la năm 
2002; ủy ban trợ giúp phát triển dựa trên phân loại) 

 Ước lượng 
trung bình 
năm 2007 

Ước lượng 
trung bình 
năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các nước:    
Tất cả các nước thu nhập thấp  

22.1 30.7 

(các nước kém phát triển nhất và các nước 
thu nhập thấp khác) 

20.5 28.4 

Các nước kém phát triển nhất  14.3 20.8 
Các nước thu nhập thấp khác 6.2 7.5 
Các nước thu nhập trung bình thấp 1.5 2.3 
Các nước thu nhập trung bình cao 0.04 0 

Theo đầu người (Đô la)   

Tất cả các nước:  5 6 
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

7 4 

Các nước kém phát triển nhất  19 23 
Các nước thu nhập thấp khác 3 3 
Các nước thu nhập trung bình thấp  1 1 
Các nước thu nhập trung bình cao  1 0 

Phần trăm của GNP   
Tất cả các nước:  0.6 0.6 
Tất cả các nước thu nhập thấp (các nước 
kém phát triển nhất và các nước thu nhập 
thấp khác) 

1.4 1.4 

Các nước kém phát triển nhất  5.9 6.4 
Các nước thu nhập thấp khác 0.5 0.4 
Các nước thu nhập trung bình thấp  0.1 0.1 
Các nước thu nhập trung bình cao  0.02 0 

Ghi chú: Phân tích này được tiến hành trên cơ sở một nước và sau đó tổng hợp 
theo vùng.  Như vậy, các nước mà nguồn lực nội địa lớn hơn chi tiêu y tế đòi hỏi 
thì coi như  có khoảng thiếu hụt tài chính bằng 0.  Nếu chi tiêu y tế cần có lớn hơn 
nguồn lực nội địa, sự khác nhau đó là khoảng thiếu hụt tài chính  của nước đó.  
Như vậy những số liệu đầu vào trong bảng A2.6 không bằng các số liệu đầu vào 
trong bảng A2.4 trừ đi số liệu đầu vào trong bảng A2.5, bởi vì không phải mọi 
nước trong vùng đều có khỏang thiếu hụt  tài chính là số dương 



 176

Bảng A2.7. Chi phí gia tăng hàng năm (đô la năm 2002), theo vùng 

 Ước lượng 
trung bình 
năm 2007 

Ước lượng 
trung bình 
năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các nước:  26 46 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 10 18 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 2 3 
Đông á và Thái Binh Dương 6 11 

Nam ¸  7 11 

Đông Âu và Trung ¸ 0.4 0.8 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 0.4 0.8 

Theo đầu người (Đô la)   
Tất cả các nước:  6 10 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 14 21 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 26 46 
Đông á và Thái Binh Dương 3 5 

Nam ¸  5 7 

Đông Âu và Trung ¸ 4 7 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 9 16 
Phần trăm của GNP   
Tất cả các nước:  0.7 0.9 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 4.0 5.5 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 0.8 1.2 
Đông á và Thái Binh Dương 0.3 0.3 

Nam ¸  0.8 0.9 

Đông Âu và Trung ¸ 0.4 0.7 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 0.9 1.3 

 
 
Phân tích khoảng thiếu hụt tài chính trong việc tăng huy động 

nguồn lực nội địa 

Khoảng thiếu hụt tài chính được tính cho chi phí của việc mở rộng 
các can thiệp y tế ưu tiên. Trong phân tích này, giả sử rằng sẽ tăng 
thêm 1% chi tiêu y tế /GNP do tăng huy động nguồn lực năm 2007 và 
tăng thêm 2%/GNP vào năm 2015. Mức độ huy động nguồn lực nội 
địa ước tính được trình bày trong bảng A2.5 cho năm 2002, 2007 và 
2015.Ước tính khoảng thiếu hụt tài chính  được trình bày trong bảng 
A2.6. Phân tích này được tiến hành cho mỗi nước, và kết quả được 
tổng hợp theo nhóm thu nhập. Nếu nguồn nội lực của một nước nào đó 
lớn hơn tổng chi tiêu y tế, chúng ta coi rằng khoảng thiếu hụt tài chính 
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đúng bằng 0. Nếu  nguồn lực của một nước nào đó nhỏ hơn tổng chi 
tiêu y tế, khoảng thiếu hụt tài chính là sự khác nhau giữa hai nguồn 
trên. Sau khi tính khoẩng thiếu hụt tài chính cho từng nước một, những 
khỏan này được tổng hợp và chia theo phân loại của DAC, như bảng 
A2.6. Bởi vì phương pháp tính như vậy, nên số liệu đầu vào trong bảng 
A2.6 không bằng số liệu đầu vào trong bảng A2.4 trừ đi số liệu đầu 
vào trong bảng A2.5. Điều này chỉ xảy ra khi tất cả các nước trong 
phân loại DAC có  khoảng thiếu hụt tài chính là số dương. 

 
 
Phân tích ước tính chi phí theo vùng 

Phần này trình bày số liệu phân loại theo vùng. Bảng A2.C ở phụ 
lục cho thấy các nhóm nước theo vùng. Bảng A2.7 và A2.8 cho thấy 
chi phí điều chỉnh theo sự mở rộng và gia tăng. Bảng A2.8 trình bày 
một phân tích của việc huy động vốn nội địa , tương tự như tình huống 
trong bảng A2.4. Bảng A2.9 và 2.10 cho thấy tổng chi tiêu y tế theo 
vùng, và khoảng thiếu hụt tài chính theo vùng. 
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Bảng A2.8. Chi phí gia tăng hàng năm (đô la năm 2002) điều 
chỉnh theo quá trình mở rộng, theo vùng 

 Ước lượng 
trung bình 
năm 2007 

Ước lượng 
trung bình 
năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các nước:  57               94 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 20 35 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 4 7 
Đông á và Thái binh dương 15 25 
Nam ¸  15 24 
Đông Âu và Trung ¸   1 2 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 1 2 

Theo đầu người (Đô la)                 
Tất cả các nước:  13 20 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 28 41 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 56 91 
Đông á và Thái binh dương 8 13 
Nam ¸  10 14 
Đông Âu và Trung ¸ 9 14 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 21 33 
Phần trăm của GNP   
Tất cả các nước:  1.6 1.8 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 8.1 10.7 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 1.7 2.5 
Đông á và Thái binh dương 0.7 0.8 
Nam ¸  1.7 1.9 
Đông Âu và Trung ¸ 1.0 1.4 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 2.0 2.8 
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Bảng A2.9. Tổng chi tiêu y tế cần thiết hàng năm (đô la năm 
2002), theo vùng 

 Cơ bản 
2002 

Ước lượng 
trung bình 
năm 2007 

Ước lượng 
trung bình 
năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các nước:  106.1 162.8 200.3 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 8.3 28.6 43.7 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 12.6 16.4 19.5 
Đông á và Thái Binh Dương 42.3 57.4 67.1 

Nam ¸  36.0 51.4 59.8 

Đông Âu và Trung ¸ 4.5 5.5 6.2 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 2.5        3.4 4.1 

Theo đầu người (Đô la)    
Tất cả các nước:  26 38 42 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 13 40 50 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 192 237 259 
Đông á và Thái Binh Dương 24 31 34 
Nam ¸  25 34 35 

Đông Âu và Trung ¸ 39 47 50 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 60 76 82 

Phần trăm của GNP    
Tất cả các nước:  3.7 4.5 3.9 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 3.9 11.4 13.2 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 6.4 7.3 7.0 
Đông á và Thái Binh Dương 2.7 2.8 2.1 
Nam ¸  4.9 5.7 4.8 

Đông Âu và Trung ¸ 5.0 5.5 5.0 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 6.3 7.4 6.9 
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Bảng A2.10. Huy động nguồn nội địa hàng năm (đô la năm 
2002), theo vùng 

 Cơ bản 
2002 

Ước lượng 
trung bình 
năm 2007

Ước lượng 
trung bình 
năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các nước:  102.8 163.6 283.5 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 7.0 10.8 17.5 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 12.5 16.5 22.9 
Đông á và Thái Binh Dương 41.8 75.0 145.3 

Nam ¸  34.9 52.3 84.8 

Đông Âu và Trung ¸ 4.4 5.9 8.4 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 2.2 3.0 4.5 

Theo đầu người (Đô la)    
Tất cả các nước:  25 38 59 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 11 15 20 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 191 238 305 
Đông á và Thái Binh Dương 24 40 74 

Nam ¸  25 34 50 

Đông Âu và Trung ¸ 38 51 69 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 53 68 89 

Phần trăm của GNP    
Tất cả các nước:  3.6 4.6 5.5 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 3.3 4.3 5.3 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 6.3 7.3 8.2 
Đông á và Thái Binh Dương 2.6 3.6 4.6 

Nam ¸  4.8 5.8 6.8 

Đông Âu và Trung ¸ 4.9 5.9 6.9 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 5.6 6.6 7.6 
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Bảng A2.11. Khoảng cách tài chính thực hàng năm (đô la 
năm 2002), theo vùng 

 Ước lượng 
trung bình 
năm 2007 

Ước lượng 
trung bình 
năm 2015 

Tổng số tiền (‘000 000 000, Tỷ đô la) 
Tất cả các nước:  22.1 30.7 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 17.8 26.2 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 0.9 1.3 
Đông á và Thái Binh Dương 1.0 1.3 

Nam ¸  1.7 1.4 

Đông Âu và Trung ¸ 0.2 0.2 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 0.5 0.2 

Theo đầu người (Đô la)   

Tất cả các nước:  5 6 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 25 30 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 12 17 
Đông á và Thái Binh Dương 1 1 

Nam ¸  1 1 

Đông Âu và Trung ¸ 2 2 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 12 5 

Phần trăm của GNP   

Tất cả các nước:  0.6 0.6 
Châu Phi hạ Sahara – thấp 7.1 7.9 
Châu Phi hạ Sahara – trung bình 0.4 0.5 
Đông á và Thái Binh Dương 0.05 0.04 

Nam ¸  0.2 0.1 

Đông Âu và Trung ¸ 0.2 0.2 
Mỹ Latinh và Trung Mỹ 1.1 0.4 

Ghi chú: Phân tích này được tiến hành trên cơ sở một nước và sau đó tổng hợp theo 
vùng.  Như vậy, các nước mà nguồn lực nội địa lớn hơn chi tiêu y tế đòi hỏi 
thì coi như  có khoảng thiếu hụt tài chính bằng 0.  Nếu chi tiêu y tế cần có 
lớn hơn nguồn lực nội địa, sự khác nhau đó là khoảng thiếu hụt tài chính  
của nước đó.  Như vậy những số liệu đầu vào trong bảng A2.11 không bằng 
các số liệu đầu vào trong bảng A2.9 trừ đi số liệu đầu vào trong bảng 
A2.10, bởi vì không phải mọi nước trong vùng đều có khỏang thiếu hụt  tài 
chính là số dương 
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Bảng A2.A. Các can thiệp đươc lựa chọn 

Điều trị lao  Điều trị ngắn ngày theo dõi trực tiếp với những bệnh 
nhân có xét nghiệm vi khuẩn dương tính 

 Điều trị ngắn ngày theo dõi trực tiếp với những bệnh 
nhân có xét nghiệm vi khuẩn âm tính 

Phòng sốt rét Màn tảm chất diệt côn trùng   

 Phun muỗi trong nhà 

Màn tảm chất diệt Phun muỗi trong nhà 

Phòng HIV/AIDS Các can thiệp tập trung vào thanh thiếu niên 
Các can thiệp đối với gái điếm và khách hàng của họ 
Tiếp thị và phân phối bao cao su trong xã hội 
Các can thiệp ở nơi làm việc 
Cải thiện các hệ thống truyền máu 
Xét nghiệm và tham vấn tự nguyện 
Phòng ngừa truyền từ mẹ sang con 
Các chiến dịch thông tin đại chúng 
Điều trị các bệnh lây qua đường tình dục 

Chăm sóc 
HIV/AIDS  

Chăm sóc giảm đau 
Điều trị lâm sàng nhiễm trùng cơ hội 
Phòng nhiễm trùng cơ hội 
Chăm sóc tại nhà 

HIV/AIDS HAART Cung cấp HAART 

Các can thiệp liên 
quan đên bệnh trẻ 
em (điều trị) 

Điều trị các bệnh khác nhau (nhiễm trùng hô hấp cấp, ỉa 
chảy, các nguyên nhân của sốt, suy dinh dưỡng, thiếu 
máu) 

Các can thiệp liên 
quan đên bệnh trẻ 
em (tiêm chủng)  

Tiêm vaccine (BCG, OPV, DPT, Sởi, viêm gan B, HiB) 
 

Các can thiệp liên 
quan đến sinh sản
   
 

Chăm sóc trước sinh 
Điều trị các biến chứng của thai nghén 
Sinh nở có sự chăm sóc chuyên môn 
Chăm sóc sản khoa cấp cứu 
Chăm sóc sau đẻ (bao gồm cả kế hoạch hóa gia đình) 

Ghi chú: Không phải tất cả các can thiệp được mở rộng ở mỗi nước. Ngược lại, chi 
tiêu cho việc mở rộng can thiệp là phải phù hợp với dịch tễ học.  Ví dụ, các 
biện pháp phòng sốt rét không đưa vào  những nước mà sốt rét không đóng 
góp đáng kể vào gánh nặng của bệnh tật. Nguồn: Kumaranayake L, 
Kurrowski C, Conteh L. (2001). Chi phí cho mở rộng can thiệp y tế ưu tiên 
ở những nước thu nhập thấp và trung bình thấp. Bài báo của  nhóm nghiên 
cứu 5 – Cải thiện sức khỏe cho người nghèo, CMH. 
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Bảng A2.B. Phân loại các nước theo ủy ban trợ giúp phát 
triển (1) 

Nước Nước 

Nước kém phát triển nhất Cộng hòa Tanzania 

Afghnistan Yemem 

Angola Dambia 

Bangladesh Các nước thu nhập thấp khác 

Benin Armenia 

Bhutan Azerbaijan 

Burkina Faso Cameroon 

Burundi Congo  

Cambodia Bờ biển Ngà 

Cộng hòa Trung Phi Georgia 

Chad  Ghana 

Comoros India 

Cộng hòa dân chủ Congo Indonesia 

Eritrea Kenya 

Ethiopia Kyrgyzstan 

Gambia Mongolia 

Guinea Nicaragoa 

Guinea Bissau Nigeria 

Haiti Pakistan 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Cộng hòa Moldova 

Lesotho Senegal 

Liberia Tajikistan 

Madagascar Turmenistan 

Malawi Ukraine 
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Mali Uzbekistan 

Mauritania Vietnam 

Mozambique Zimbabwe 

Myanmar Các nước thu nhập trung 
bình thấp 

Nepal  Albania 

Niger Bolivia 

Rwanda Cape Verde 

Sierra Leon Trung quốc (trừ Hong Kong) 

Somalia Cuba 

Sudan Djibuti 

Togo Equatorial Guinea 

Uganda Guyana 

Honduras Swaziland 

Mandives Cộng hòa A rập Syri 

Namibia Vanuatu 

Papua New Guinea  

Philippines Các nước thu nhập trung 
bình cao 

Samoa Botsawana 

Quần đảo Solomon Gabon 

Sri Lanka Nam Phi 

(1) Những nước không nằm trong bảng này thì không được tính chi phí. 
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Bảng A2.C. Phân chia các nước theo vùng 

Châu Phi hạ sa mạc Sahara* - thu nhập thấp 

Angola, Benin, Burkina, Burundi, Cameroon, cộng hòa Trung 
phi, Chad, Comoros, Congo, Bờ biển Ngà, Cộng hòa dân chủ 
Congo, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bisau, 
Kenya, Losotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 
Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leon, 
Somalia, Sudan, T«go, Uganda, Cộng hòa Tanzania, Yªmen, 
Zambia, Zimbabwe 

Châu phi hạ sa mạc Sahara – thu nhập trung bình 

Botswana, Cape Verde, Djibouti, Guine xích đạo, Gabon, 
Namibia, Nam Phi, Swaziland, Cộng hòa Arập Syri 

Đông á và Thaí bình dương 

Cambodia, Trung quốc (trừ Hong Kong và Macao), Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Triều tiên, Indonesia, Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào, Mongolia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, 
Samoa, Quần đảo Solomon, Vanuatu, Vietnam 

Nam ¸ 

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka 

Đông Âu và Trung ¸ 

Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Cộng hòa 
Mondova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 

Châu Mỹ Latin và Trung Mỹ: 

Bolivia, Cuba, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua. 

*   Chia các nước Trung Đông thành 2 nhóm, nước cộng hoà ảrập - Syria và 
Yemen thuộc nhóm Châu Phi - Sahara. 
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Ghi chú 
 

1. Bài viết của Lilani Kumaranayake, Christoph Kurowski, và Lesong 
Conteh, Trường đại học vệ sinh và y học nhiệt đới London. 

2. L. Kumaranayake, C. Kurowski, và L. Conteh (2001) Chi phí cho việc 
mở rộng các can thiệp y tế ưu tiên ở các nước thu nhập thấp và một số 
nước thu nhập trung bình. Bài viết cho nhóm nghiên cứu 5- Cải thiện kết 
quả y tế của người nghèo, CMH. 

3. Các con số về chi phí này phản ánh con số ước tính của sự cải thiện bao 
phủ của chương trình ở một nước, tính tổng số trên cơ sở của phân loại 
các nước theo DAC năm 1997:  Các nước kém phát triển nhất (LDC),  
Các nước thu nhập thấp khác (OLDC), Các nước thu nhập trung bình 
thấp (LMIC), Các nước thu nhập trung bình cao (UMIC). Các tiêu chuẩn 
có thể xem ở OEDC, Báo cáo hợp tác phát triển  (Tạp chí DAC) 2000. 
Bảng phân loại này so sánh với báo cáo phát triển thế giới mới nhất của 
Ngân hàng thế giới thì có một số khác biệt, vì báo cáo này đưa ra phân 
loại thu nhập thấp/trung bình dựa trên con số GNP năm 1999. Do đó 
chúng tôi đã xem xét lại phân lọai DAC năm 1997 để phản ánh những 
thay đổi này, và dach sách các nước được nêu lên trong bảng A2.B. 

4. Một tỷ lệ lạm phát hàng năm trung bình 3.2% được dùng để suy ra đô la 
không đổi khi tính giá n−m 2002. 

5. Dự kiến dân số được lấy từ Xu hướng dân số thế giới,  điều chỉnh năm 
1998, do ban xã hội và kinh tế của Liên hợp quốc, bộ phận dân số, xuất 
bản. 

6. Số liệu GNP được lấy từ Báo cáo phát triển thế giới 2000/2001 xuất bản 
bởi Ngân hàng thế giới . Chú ý rằng con số GNP của Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triều tiên không có. Một tăng trưởng 5% GNP đầu người hàng 
năm được áp dụng cho Trung quốc. Tăng trưởng 3% GNP đầu người 
được áp dụng cho Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Lào, Sri Lanka, 
và Việt nam. Một tăng trưởng 2% GNP đầu người hàng năm được áp 
dụng cho Albania, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Botswana, Cambodia, 
Cameroon, Cape Verde, Congo, Bờ biển Ngà, Cuba, Gabon, Georgia, 
Ghana, Guyana, Honduras, Kyrgyzstan, Maldives, Mongolia, Nepal, 
Nicaragua, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Cộng hòa 
Moldova, Samoa, Quần đảo Solomon, Nam Phi, Cộng hòa Arập Syri, 
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, và Vanuatu. Một tăng 
trưởng 1% GNP hằng năm được áp dụng cho những nước còn lại. 

7. Báo cáo DAC 2000, xuất bản bởi OECD. 

8. Số liệu lấy từ Báo cáo thế giới 2000, xuất bản bởi WHO. 
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chất diệt côn trùng trong cộng đồng. Ghi nhớ số 4 về chính 
sách của CMH. Có thể xem ở http://www.cid.harvard.edu 

Jamison D. và J. Wang. 2001. “Tuổi thọ của phụ nữ ở một nhóm các 
nước, 1975-90”. Ghi nhớ về chính sách của CMH. Có thể xem 
ở http://www.cid.harvard.edu 

http://www.cid.harvard.edu/
http://www.cid.harvard.edu/
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Chú giải 

 

ADB: Ngân hàng phát triển châu á: đơn vị tài chính phát triển đa 
ph−ong, bao gồm 59 nước thành viên, mục đích làm giảm đói 
nghèo tại châu á và thái bình dương. Xem http://www.adb.org/ 

AfDB: Ngân hàng phát triển châu Phi: Ngân hàng phát triển đa ph−ong 
của khu vực, gồm 77 nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế và tiến 
bộ xã hội của các nước thành viên trong vùng thông qua các 
khoản cho vay và đầu tư bình đẳng, cung cấp các trợ giúp kỹ 
thuật để chuẩn bị và thực hiện các chương trình dự án, thúc đâỷ 
đầu tư vốn nhà nứoc và tư nhân với mục đích phát triển, đáp ứng 
những đòi hỏi trợ giúp trong các chính sách và kế hoạch phối 
hợp trong các nước thành viên. Ngân hàng cũng đòi hỏi chú ý 
đặc biệt tới những dự án quốc gia và đa quốc gia mà thúc đẩy sự 
thống nhất trong khu vực. Xem http://www.afdb.org/ 

Bệnh ngủ châu Phi: Xem trypanosomiasis. 

ANC: Chăm sóc trước sinh: Chăm sóc y tế trong thời gian giữa thụ 
thai và sinh đẻ. Cũng giống prenatal care. 

ARI: Nhiễm trùng đường hô hấp cấp. 

ART: Điều trị kháng retrovirus: là điều trị bằng thuốc kháng 
retrovirus, là các thuốc ngăn cản sự sinh sản của của một loại 
virus gọi là retrovirus. Những thuốc này được dùng điều trị 
AIDS vì HIV là retrovirus. Thuốc kháng retrovirus không thể 
chữa AIDS nhưng có thể làm giảm tình trạng bệnh như nhiễm 
trùng cơ hội có thể gây tử vong. 

BCG: Vi khuẩn Calmette Guerin: một chủng đặc biệt của vi khuẩn lao 
dùng làm vaccin chống lao. 

Cơ quan song phương: là một tổ chức chính phủ ở một nước phát 
triển hoạt động trực tiếp với các tổ chức quốc gia của các nước 
đang phát triển, thường bằng cách trợ giúp trong các lĩnh vực 
như sức khỏe và giáo dục, ví dụ như Cơ quan phát triển quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan phát triển quốc tế Anh (DFID), cơ 
quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy điển (SIDA), và cơ quan 
phát triển quốc tế Canada (CIDA). 

http://www.afdb.org/
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Chảy chất xám: Sự ra đi của những chuyên gia của một nước nơi 
thường có chỉ số kinh tế xã hội thấp, tới làm việc ở nước khác 
để có tình trạng kinh tế xã hội cao hơn. 

CGIAR: Nhóm tham vấn về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế: hiệp hội 
giúp đỡ về nghiên cứu nông nghiệp và các hoạt động mang tính 
hàng hóa công cộng quốc tế. CGIAR bao gồm 16 trung tâm 
nghiên cứu độc lập  và được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới, 
FAO, và UNDP. Xem http://www.cgiar.org. 

Bệnh Chagas: Một bệnh gây ra bởi nhiễm một loại ký sinh trùng là 
Trypanosoma cruzi Chagas, truyền qua các con côn trùng hoặc 
bọ là triatomin hay là bọ hôn. Các côn trùng này rất nhiều ở 
Trung và Nam Mỹ, nơi chúng sống ở những túp lều hoặc nhà 
xây dựng kém. Bệnh gây tổn thương thần kinh tim và hệ tiêu 
hóa, và cuối cùng dẫn tới tổn thương các cơ quan này. Mỗi năm 
trên toàn thế giới có trên 15 triệu người mắc bệnh và 50 000 
người tử vong. Các nhà nghiên cứu cho rằng ký sinh trùng này 
chỉ có ở châu Mỹ. 

Nghiên cứu COI: Nghiên cứu chi phí của sự đau ốm: Một nghiên cứu 
liệt kê, đánh giávà tổng kết chi phí của một vấn đề sức khỏe 
nào đó với mục đích đưa ra một ý niệm về gánh nặng kinh tế 
của bệnh tật. 

Mô hình tài chính cộng đồng: Một sơ đồ mà trong đó một cộng đồng 
đóng góp tiền và chia sẻ rủi ro bệnh tật, và mô hình này bao 
gồm những người đóng góp và người quản lý. 

Bản quyền bắt buộc: Bản quyền bắt buộc là một điều khoản trong 
Hiệp định TRIPS mà các nước đang phát triển có thể dùng để 
có được các thuốc có bằng sáng chế. Nó ủy quyền và cung cấp 
các điều kiện để một người thứ ba có thể sản xuất, sử dụng 
hoặc bán một phát minh đã được đăng ký mà không cần sự 
đồng ý của chủ đăng ký. 

CRS: Hội chứng Rubella bẩm sinh: Một tình trạng mà virus Rubella 
truyền từ người mẹ đang mang thai bị nhiễm sang đứa con, gây 
ra dị tật thể xác và tâm thần cho đứa trẻ. 

Hệ thống CTC: Hệ thống gần khách hàng: Là phần của hệ thống y tế 
nơi chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho cộng đồng, như bệnh viện 
cơ sở, trung tâm y tế, và các trạm y tế. 

http://www.cgiar.org/
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DAC: ủy ban trợ giúp phát triển của OECD: Phần chính mà qua đó 
OECD làm việc với các vấn đề liên quan tới hợp tác với các 
nước đang phát triển. DAC “tập trung vào làm thế nào để sự 
phối hợp hoạt động phát triển quốc tế đóng góp vào khả năng 
của các nước đang phát triển để tham gia vào kinh tế toàn cầu 
và kết hợp với khả năng của người dân để vượt qua nghèo đói 
và tham gia toàn diện vào xã hội của họ”. 

DAH: Trợ giúp phát triển về y tế: Trợ giúp về tài chính cho các nước 
đang phát triển để giúp đỡ những hoạt động y tế của họ. 

DALYs: Những năm cuộc đời bị mất đi, được điều chỉnh theo bệnh 
tật: Một cách đo xem xét đến gánh nặng của bệnh tật đối với xã 
hội tính theo năm tháng bị mất đi của cuộc đời, có điều chỉnh 
theo ảnh hưởng tới sức khỏe của những người mắc các bệnh đó. 
Mục đích của sự tính toán này là đưa chất lượng và cảm giác 
chủ quan của người bệnh vào, và nhận định của cộng đồng về 
sự quan trọng của các mức độ bệnh tật khác nhau. 

Sự chuyển đổi dân số: Một lý thuyết gắn sự thay đổi của dân số với 
mức độ phát triển kinh tế, trong đó dân số chuyển dịch từ một 
tình trạng có tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết cao sang một tình trạng có 
tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết thấp khi cải thiện mức sống. ở giai đoạn 
giữa của sự chuyển đổi, khi tỷ lệ chết thấp nhưng tỷ lệ sinh còn 
cao,dân số có thể tăng lên nhanh trong nhiều thập kỷ hoặc hơn. 

DFID: Cơ quan phát triển quốc tế, Anh quốc: cơ quan của chính phủ 
Anh chịu trách nhiệm về “Tăng cường sự phát triển và giảm 
đói nghèo. Tập trung chính của ban này là thực hiện một mục 
tiêu được quốc tế đồng ý để giảm một nửa tỷ lệ người rất nghèo 
trước 2015. Hơn nữa, các mục tiêu liên quan bao gồm đảm bảo 
chăm sóc sức khỏe cơ bản và phổ cập giáo dục tiểu học cũng 
trong thời hạn trên”. Xem http://dfid.gov/uk/ 

Định mức giá khác nhau : Sự bán cùng một sản phẩm với mức giá 
khác nhau cho những người mua khác nhau. 

Gánh nặng bệnh tật: Một cách đo mức độ lớn của một vấn đề sức 
khỏe trong một vùng. Kiến thức về gánh nặng bệnh tật có thể 
giúp xác định nơi đầu tư cho y tế. 

Trị liệu DOST: Trị liệu ngắn ngày trực tiếp giám sát: Một chiến lược 
dùng trong điều trị lao trong đó nhân viên y tế trực tiếp giám 
sát bệnh  nhân uống thuốc. Mục đích là điều trị bệnh nhân 
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bằng cách trực tiếp giám sát họ uống thuốc trong hai tháng 
đầu. Như vậy thuốc sẽ đuợc dùng đúng liều và đúng loại để hạn 
chế tỷ lệ vi khuẩn lao kháng thuốc. Bằng cách giám sát điều trị 
trực tiếp, dự đoán rằng sẽ làm giảm khoảng 80% tử vong do lao 
trên toàn thế giới. 

DPT: Một sự phối hợp vaccine phòng ngừa bạch hầu, ho gà và uốn 
ván. ở nhiều nước đang phát triển, tiêm phòng đầy đủ cho các 
bệnh này đòi hỏi một liệu trình ba liều. Thường các liều được 
gọi là DPT1, DPT2 và DPT3. 

EPI: Chương trình tiêm chủng mở rộng: Chương trình được WHO đưa 
ra năm 1974 với mục đích tiêm chủng cho trẻ em trên toàn thế 
giới phòng ngừa 6 bệnh: bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, sởi 
và lao.  

Thuốc thiết yếu: Các thuốc thiết yếu là những thuốc thỏa mãn nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của đa số trong cộng đồng. Do đó thuốc 
nên được cung cấp với số lượng đầy đủ và đều đặn và ở những 
liều phù hợp, và ở mức giá mà mọi người trong cộng đồng có 
thể chấp nhận được. Nhiều thuốc trong nhóm này là quá đắt so 
với khả năng mua của người dân trong các nước đang phát 
triển. Một số thuốc khác, có thể cứu sống bệnh nhân,  không có 
được vì các nhà sản xuất từ bỏ sản phẩm vì họ cho rằng không 
mang lại đủ lợi nhuận. 

Các nhóm tín ngưỡng: Các tổ chức cung cấp dịch vụ phúc lợi theo 
điều khoản Lựa chọn từ thiện trong Luật về trách nhiệm cá 
nhân và hòa hợp cơ hội làm việc 1996, trong đó hạn chế chính 
phủ liên bang Hoa Kỳ dựa trên lý do tôn giáo xâm phạm bất cứ 
tổ chức nào cung cấp trợ giúp phúc lợi. Theo điều luật này, các 
tổ chức tôn giáo này có được sự độc lập hoàn toàn đối với 
chính phủ. Ví dụ, luật cho phép các nhóm tín ngưỡng đối xử 
phân biệt dựa trên cơ sở tôn giáo. 

Tỷ lệ sinh đẻ (chung): Số lượng con trung bình mà một phụ nữ có 
trong suốt cuộc đời. Tỷ lệ thụ thai chung ở các nước đang phát 
triển có xu hướng giữa 2 và 7; ở các nước công nghiệp, tỷ lệ 
này thường dưới 2. 

Filariasis: gây ra bởi giun, sống ở hạch và tổ chức dưới da. Các dạng 
chính là filariasis hạch, còn gọi là bệnh chân voi (gây ra bởi 
Wuchereria bancrofti và Brugia malayi), và onchocerciasis, 
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còn gọi là bệnh mù ven sông (gây ra bởi onchocerca volvulus). 
Filariasis hạch do muỗi truyền gây bệnh cho khoảng 120 triệu 
trong các vùng nhiệt đới, và được Tổ chức Y tế thế giới xếp 
loại là nguyên nhân thứ hai của tàn phế trên toàn thế giới. Loài 
giun gây ra onchocerciasis truyền bởi ruồi đen có ở các bờ 
sông màu mỡ. Các vùng này thường bị bỏ hoang vì dân sợ bị 
mù. 

Onchocerciasis là một cản trở quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế xã hội. 

GATT: Thỏa ước chung về Thuế quan và Thương mại: Là tiền thân 
của WTO, GATT được thành lập trên cơ sở điều khoản, sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, theo sau các tổ chức đa phương 
khác với mục đích hợp tác kinh tế quốc tế - đặc biệt là các tổ 
chức Bretton Woods mà nay gọi là Ngân hàng thế giới và Quỹ 
tiền tệ quốc tế. GATT phục vụ cơ bản như hệ thống thương mại 
đa phương từ 1947 cho đến khi thành lập Ngân hàng thế giới 
ngày 1 tháng Giêng năm 1995. 

GAVI: Hiệp hội toàn cầu về vaccine và tiêm chủng: Hiệp hội của các 
cơ quan đa quốc gia, các cơ quan song phương, các nhà sản 
xuất dược phẩm, các tổ chức phi chính phủ và các chương trình 
y tế của chính phủ thành lập năm 1999 “để khẳng định tầm 
quan trọng và đẩy mạnh hỗ trợ cho tiêm chủng”. Xem 
http://vaccinealliance.org 

GEF: Tổ chức môi trường toàn cầu: Tổ chức được thành lập năm 1991 
để “đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động tài chính để khẳng 
định 4 đe dọa quan trọng đối với môi trường thế giới: mất sự đa 
dạng sinh học, thay đổi khí hậu, suy thoái nguồn nước, và 
mỏng dần tầng ozone”. Xem http://gefweb.org 

GFATM: Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét: Một quỹ được 
thành lâp sau phiên họp toàn thể đặc biệt của Liên hợp quốc về 
HIV/AIDS tháng 6 năm 2001. Quỹ có mục đích là “huy động, 
quản lý và giải ngân các nguồn lực mới và thêm vào để chỉ ra 
những thách thức do các nạn dịch nặng nề của lao và sốt rét và 
sự đe dọa nghiêm trọng gây ra bởi HIV/AIDS”. 

GHRF: Quỹ nghiên cứu sức khỏe toàn cầu: Một quỹ mới dành cho 
nghiên cứu y tế do ủy ban kinh tế vĩ mô và sức khỏe chủ 
trương. Quỹ là một trong những kênh chính được khuyến cáo 

http://vaccinealliance.org/
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bởi ủy ban để tăng cường nghiên cứu và phát triển liên quan 
đến y tế, với sự chi tiêu khoảng 1.5 tỷ dollar mỗi năm. Quỹ này 
sẽ trợ giúp các nghiên cứu cơ bản và y sinh học ứng dụng và 
khoa học sức khỏe mà có ảnh hưởng tới người nghèo, và các 
nghiên cứu về hệ thống y tế và các chính sách để giải quyết vấn 
đề này. Một mục đích chính của GHRF là xây dựng khả năng 
nghiên cứu lâu dài ở các nước đang phát triển bằng cách cung 
cấp quỹ tối thiểu cho các nhóm nghiên cứu ở các nước có thu 
nhập thấp. 

GNP: Tổng sản phẩm quốc gia: Giá trị của hàng hóa và dịch vụ của 
một nước trong 1 năm. Giá trị của GNP có thể tính bằng cách 
cộng số tiền tiêu cho hàng hóa và dịch vụ ở một nước, hoặc 
bằng cách tính tổng thu nhập của các công dân của một nước 
kể cả thu nhập từ những sản xuất từ nước ngoài. 

GPGs: Hàng hóa công cộng toàn cầu: Hàng hóa mà đặc tính là của 
công cộng (không cạnh tranh trong tiêu thụ và không vì lợi 
nhuận) mở rộng tới hơn một nước hoặc hơn một vùng lãnh thổ. 

HAART: Trị liệu chống retrovirus hoạt động cao: Một trị liệu chống 
retrovirus, bằng cách phối hợp các thuốc chống retrovirus dùng 
trong chữa AIDS, mà có thể hy vọng làm giảm lượng virus 
xuống dưói 50 c/ml ở người nhiễm HIV. 

Các năm sống khỏe: Một năm của cuộc đời mà một người không có 
bệnh tật. 

HepB: Bệnh viêm gan là một “sự viêm của gan”, có thể gây ra bởi 
nhiều thứ như virus, nhiễm khuẩn, chấn thương, phản ứng 
thuốc, hoặc nghiện rượu. Viêm gan B được truyền chủ yếu qua 
máu, quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung kim tiêm và 
từ mẹ qua con trong khi đẻ. 

HIB/HiB: Haemophilus influenza B: Một nguyên nhân thường gặp 
của nhiễm trùng (ví dụ viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, 
viêm phổi, viêm khớp) ở nhũ nhi và trẻ nhỏ. 

HIC: Các nước thu nhập cao: là các nước có GNP theo đầu người hơn 
9385 dollar năm 1995, như liệt kê trong Danh sách nhận sự 
giúp đỡ của DAC, dùng cho năm 1997-1999 

Sáng kiến HIPC: “Sáng kiến các nước nghèo nợ nhiều” là một 
chương trình của Ngân hàng thế giới mà mục đích chính là đưa 
gánh nợ của các nước xuống mức ổn định, tùy theo hiệu quả 
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họat động chính sách, để cho đảm bảo rằng những cố gắng cải 
tổ và điều chỉnh không bị nguy hiểm do nợ cao và trả nợ kéo 
dài. Sáng kiến này liên quan đến việc thỏa thuận giữa các nước 
chủ nợ nhằm giảm nợ cho những nước bị nợ nhiều nhất.  

HIV/AIDS: Virus suy giảm miễn dịch ở người/ Hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải: là loại retrovirus được phân lập và được 
xác định là tác nhân gây bệnh (tức là gây ra hoặc tham gia vào 
nguyên nhân của bệnh) AIDS. AIDS là biểu hiện nặng nhất của 
nhiễm HIV. Người bị AIDS thường bị nhiễm trùng ở phổi, não, 
mắt, và các cơ quan khác và thường xuyên bị giảm cân, ỉa 
chảy, và một loại ung thư có tên là Kaposi Sarcoma. 

HRP: Chương trình đặc biệt về nghiên cứu, phát triển và đào tạo 
nghiên cứu về sinh sản: Chương trình là một cố gắng phối hợp 
của UNPD/UNPFA/WHO/Ngân hàng thế giới, và được thành 
lập năm 1972 bởi WHO. Chương trình tiếp tục tồn tại như một 
thể thống nhất trong ban sức khỏe sinh sản và nghiên cứu của 
WHO. 

IADB: Ngân hàng phát triển liên Mỹ: Tổ chức phát triển đa phương 
của khu vực với 46 quốc gia thành viên. IADB thành lập tháng 
12 năm 1959 để “giúp đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội ở 
châu Mỹ latinh và Caribê”. Xem http://www.iadb.org 

IBN: Màn tẩm chất diệt côn trùng: Các nghiên cứu cho thấy rằng tại 
những vùng có dịch sốt rét, dùng màn tẩm chất diệt côn trùng 
thường xuyên có thể làm giảm tử vong cho trẻ em tới 20% hoặc 
hơn. Bệnh nặng có thể giảm đến một nửa. 

IBRD: Ngân hàng quốc tế về tái xây dựng và phát triển: Một tổ chức 
của Ngân hàng thế giới, cung cấp các khoản vay và hỗ trợ phát 
triển cho những nước có thu nhập trung bình và những nước 
nghèo hơn đáng tin cậy. Xem http://www.worldbank.org/ibrd/ 

IDA:   Hiệp hội phát triển quốc tế: Phần của Ngân hàng thế giới mà cho 
vay với các điều khoản ưu đãi cao, cung cấp các khoản cho vay 
dài hạn với lãi suất bằng không và phí hành chính thấp  cho các 
nước nghèo nhất trong các nước đang phát triển.Nhiệm vụ của 
IDA là để “giúp đỡ các chương trình đầy đủ và có hiệu quả để 
giảm đói nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống ở những nước 
thành viên nghèo nhất”. Xem http://www.worldbank.org/ida/ 

http://www.worldbank.org/ibrd/
http://www.worldbank.org/ida/
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IFPMA: Liên đoàn quốc tế của Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm: 
một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận mà các thành viên là 
các hiệp hội quốc gia hoặc địa phương đại diện cho các công ty 
nghiên cứu dược phẩm và các nhà sản xuất thuốc kê đơn khác. 
Mục đích của Liên đoàn là “giải quyết các mối quan tâm chung 
(như luật y tế, khoa học nghiên cứu y tế) để đóng góp vào việc 
phát triển y tế và phúc lợi của mọi người trên thế giới; đẩy 
mạnh và giúp đỡ sự phát triển rộng khắp công nghiệp dược 
phẩm với các nguyên tắc và thực tế có đạo đức; đóng góp 
chuyên môn vào và hợp tác với các tổ chức quốc gia và quốc tế, 
chính phủ và phi chính phủ có cùng mục đích; phối hợp các cố 
gắng của các thành viên để đạt được các mục tiêu này” Xem 
http://ifpma.org 

IMCI:  Điều trị toàn diện bệnh trẻ em: một chiến lược đưa ra bởi 
WHO và UNICEF. “IMCI là một cách tiếp cận toàn diện tới 
sức khỏe trẻ em nhấn mạnh vào sự khỏe mạnh của trẻ. IMCI 
nhắm tới việc giảm tử vong, đau ốm và tàn tật, và cải thiện sức 
lớn và phát triển của trẻ dưới 5 tuổi. IMCI bao gồm phần phòng 
bệnh và chữa bệnh, được áp dụng bởi các gia đình và cộng 
đồng cũng như các trung tâm y tế “. Xem http://who.int/child-
adolescent-health/integr.htm 

IMR: Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh: Số trẻ sơ sinh trên mỗi 1000 trẻ sinh ra 
trong một năm, mà bị chết trước một tuổi. Tỷ lệ càng thấp, 
càng có ít trẻ em chết, và nhìn chung nói lên mức độ chăm sóc 
y tế càng tốt ở một nước. 

ITN: Màn chống muỗi bằng cách tẩm chất diệt côn trùng. Xem IBN. 

IVR: Sáng kiến nghiên cứu vaccine: Một sáng kiến đưa ra bởi WHO 
/UNAIDS nhằm kết hợp các cố gắng của WHO và UNAIDS 
trong hoạt động nghiên cứu vaccine, nhằm thể chế hóa các hoạt 
này, tăng hiệu quả và trọng tâm của chúng. Nhiệm vụ của IVR 
là hướng dẫn, đẳy mạnh và tạo điều kiện cho phát triển, đánh 
giá lâm sàng, và cung cấp trên toàn thế giới các loại vaccine an 
toàn, hiệu quả và giá chấp nhận được chống lại các bệnh nhiễm 
trùng quan trọng trong cộng đồng, nhất là ở các nước đang phát 
triển. 

LDC: Các nước kém phát triển nhất: Năm 1997, Liên hợp quốc và 
Danh sách nhận viện trợ của DAC liệt kê 48 nước “kém phát 
triển nhất” (LDCs). ủy ban kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc 

http://ifpma.org/
http://who.int/child-adolescent-health/integr.htm
http://who.int/child-adolescent-health/integr.htm
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xem xét lại danh sách 3 năm một lần. Một nước bị cho thêm 
vào danh sách nếu có những kết luận về 3 chỉ số: thu nhập 
thấp, đo bằng GDP/đầu người (năm 2001, giới hạn cho thu 
nhập thấp theo GDP đầu người là dưới 800 dollar); nguồn nhân 
lực yếu, đo bằng một chỉ số tổng hợp (Chỉ số chất lượng cuộc 
sống tổng hợp) dựa trên các chỉ số như tuổi thọ dự kiến lúc 
sinh, năng lượng ăn vào cho mỗi đầu người, tỷ lệ học sinh 
trung học và tiểu học, và trình độ văn hóa của người lớn; và 
mức độ thấp về sự đa dạng của nền kinh tế, đo bằng một chỉ số 
tổng hợp (Chỉ số đa dạng kinh tế) dựa trên tỷ lệ của sản xuất 
trong GDP, tỷ lệ của lực lượng lao động làm trong công 
nghiệp, sức tiêu thụ mua bán cho mỗi đầu người hàng năm, và 
chỉ số tập trung xuất khẩu hàng hóa của Hội nghị Liên hợp 
quốc về thương mại và phát triển. 

LEB: Tuổi thọ trung bình dự kiến của một đứa trẻ mới sinh dựa trên 
tình trạng sức khỏe hiện tại. Chỉ số này phản ánh các điều kiện 
môi trường ở một nước, sức khỏe của con người trong nước đó, 
chất lượng của chăm sóc y tế khi họ bị ốm, và các điều kiện 
sống của họ. 

Leshmaniasis: Leshmaniasis dùng để chỉ nhiều bệnh khác nhau gây 
ra bởi protozoan (sinh vật đơn bào đơn giản). Các loại protozoa 
gây ra Leishmaniasis được truyền bằng ruồi cát hút máu. Diễn 
biến của bệnh phụ thuộc vào loại protozoa, và loại phản ứng mà 
protozoa gây ra đối với hệ miễn dịch của bệnh nhân. Khoảng 
20 triệu người trên thế giới bị nhiễm Leishmaniasis. 

Leprosy: Một bệnh mạn tính gây ra bởi một vi khuẩn kháng acid 
thuộc họ Mycobacterium (M. Leprae). Bệnh có đặc điểm là sự 
hình thành các hạt trên cơ thể, nhất là trên mặt, hoặc những vết 
dạng củ trên da kèm theo mất cảm giác. Nếu không điều trị, 
bệnh sẽ ảnh hưởng tới các dây thần kinh và cuối cùng là liệt, 
yếu cơ và sinh ra các biến dạng và cụt chân tay. Năm 2000, có 
680 000 ca bệnh có đăng ký và ước tính 1,6 triệu ca trên toàn 
thế giới. 

LIC: Các nước thu nhập thấp: Các nước có thu nhập đầu người hàng 
năm dưới 765 đô la Mỹ  vào năm 1995, như được nêu trong 
Danh sách các nước nhận viện trợ của DAC cho năm 1997-
1999. Theo phân loại của DAC, LIC bao gồm cả LDC và 
OLIC. 
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LMIC: Các nước thu nhập trung bình thấp: là những nước có GNP đầu 
người lớn hơn 756 đôla nhưng nhỏ hơn 2995 đôla (1999). Điều 
kiện sống trong những nước LMIC cao hơn ở những nước có 
thu nhập thấp, và người dân có nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn, 
nhưng nhiều người còn chưa đạt được nhu cầu cơ bản. 

Lymphatic filariasis: Còn gọi là bệnh chân voi. Xem filariasis. 

Malaria: Sốt rét: một bệnh ký sinh trùng nhiệt đới giết chết nhiều 
người hơn tất cả những bệnh truyền nhiễm trừ bệnh lao. Sốt rét 
được truyền qua vết cắn của muỗi Anopheles, và nếu được chẩn 
đoán sớm và điều trị đủ, thì sẽ khỏi. Các triệu chứng bao gồm 
sốt cao, rét run, lách to, nôn kéo dài, thiếu máu, và vàng da. 

Tỷ lệ tử vong bà mẹ: là số bà mẹ chết trong 100 000 phụ nữ trong 
tuổi sinh đẻ (từ 15-49). 

MDG: Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ: Mục tiêu được chấp nhận 
trong tuyên bố thiên niên kỷ tại Trụ sở Liên hợp quốc tháng 12 
năm 2000. Mục tiêu tập trung vào 7 lĩnh vực: Thu nhập, an 
toàn thực phẩm và dinh dưỡng, y tế và tử vong, sức khỏe sinh 
sản, giáo dục, bình đẳng về giới và quyền phụ nữ, và môi 
trường. 

MMR: một vaccine phòng sởi, quai bị và rubella. 

MMV: Thuốc đầu tư cho sốt rét: Một kết hợp nhà nước-tư nhân của 
các tổ chức y tế công cộng toàn cầu, các nhà sản xuất dược 
phẩm, các bộ của các chính phủ, các cơ sở nghiên cứu và hiệp 
hội nhằm mục đích phát triển các thuốc chữa sốt rét mới, hiệu 
quả và giá chấp nhận được. 

Tỷ lệ tử vong: Tỷ lệ chết theo đầu người ở một cộng đồng. (xem thêm 
IMR, tỷ lệ tử vong bà mẹ, và tỷ lệ tử vong do sinh đẻ) 

MRC: ủy ban nghiên cứu y học: Tổ chức nghiên cứu có cơ sở tại Anh 
“có mục đích phát triển y tế bằng cách phát triển nghiên cứu 
tới tất cả các lĩnh vực của y học và các khoa học liên quan. Nó 
hỗ trợ nghiên cứu y học qua 3 cách chính: thành lập các nghiên 
cứu, đầu tư cho các nhà khoa học, và hỗ trợ cho các sinh viên 
sau đại học”. Xem http://www.mrc.ac.uk/ 

Cơ quan đa phương: Một cơ quan liên quan tới hơn 2 quốc gia hoặc 
tổ chức. Cơ quan cho vay đa phương bao gồm Ngân hàng thế 
giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, và Ngân hàng phát triển liên Mỹ. 
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NCD: Bệnh không truyền nhiễm: Bệnh không thể truyền từ người này 
sang người khác (ví dụ bệnh hen). 

NCMH: ủy ban quốc gia về kinh tế vĩ mô và sức khỏe: Một nhóm 
làm việc trong một nước đang phát triển chịu trách nhiệm tổ 
chức và lãnh đạo việc mở rộng các can thiệp y tế được khuyến 
nghị bởi ủy ban kinh tế vĩ mô và sức khỏe. NCMH, hoặc tương 
đương, sẽ được sự lãnh đạo phối hợp bởi cả Bộ Y tế và Bộ Tài 
chính và bao gồm cả đại diện  của xã hội dân sự.  Nhóm này sẽ 
đánh giá các ưu tiên cho y tế quốc gia, thiết lập một chiến lược 
nhiều năm để mở rộng sự bao phủ của các dịch vụ y tế thiết 
yếu, có tính đến yếu tố bổ trợ của các ngành liên quan khác, và 
nhất quán với khung hoạch định chính sách vĩ mô chung. Kế 
hoạch cũng chỉ ra sự mở rộng trợ giúp quốc tế. ủy ban quốc gia 
sẽ làm việc với WHO và Ngân hàng thế giới để chuẩn bị các số 
liệu cơ bản về dịch tễ học, cụ thể hóa các mục tiêu hoạt động, 
và một kế hoạch tài chính trung hạn. 

NGO: Tổ chức phi chính phủ: Các tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận theo 
đuổi các hoạt động làm giảm đau khổ, tăng cường sự quan tâm 
đến những người nghèo, bảo vệ môi trường, cung cấp dịch vụ 
xã hội cơ bản, hoặc phát triển cộng đồng. NGO thường được 
phân biệt với các tổ chức khác ở chỗ nó có khuynh hướng hoạt 
động độc lập với chính phủ, dựa trên giá trị và đi theo nguyên 
tắc của lòng vị tha và tình nguyện. 

NIH: Viện sức khỏe quốc gia: Một trong 8 đơn vị của Dịch vụYtế 
công cộng của Bộ Y tế và phục vụ con người Hoa Kỳ. Tiến 
hành hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo các nhà nghiên cứu, và trao đổi 
thông tin Y học. Xem http://nih.gov 

OCP: Chương trình kiểm soát bệnh onchocerciasis: Một chương trình 
của WHO nhằm kiểm soát bệnh onchocerciasis ( bệnh mù ở 
ven sông) ở miền tây châu Phi. Xem http://www.who.int/ocp 

ODA: Viện trợ phát triển chính thức: Viện trợ phát triển mà ít nhất 
25% là không hoàn lại hoặc tương đương không hoàn lại. Sự 
thúc đẩy phát triển kinh tế hoặc phúc lợi phải là mục đích của 
viện trợ. Nơi được viện trợ phải là các nước đang phát triển 
theo định nghĩa của DAC. 

OECD: Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển: Một tổ chức kinh tế, 
chủ yếu của các nước thu nhập cao giúp đỡ chính phủ giải 
quyết những thách thức về kinh tế, xã hội và quản lý của một 
nền kinh tế toàn cầu hóa. 

http://www.who.int/ocp
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OI: Nhiễm trùng cơ hội: Một số bệnh nhất định mà những người bị 
AIDS có thể mắc và có thể đe dọa tính mạng. Người có hệ 
miễn dịch khỏe thường không mắc những bệnh này, ngay cả 
khi vi khuẩn gây bệnh đã có sẵn trong cơ thể họ. Chỉ khi hệ 
miễn dịch bị tổn thương thì vi khuẩn lợi dụng “cơ hội” tình 
trạng suy yếu đó và gây bệnh. 

OLIC: Các nước thu nhập thấp khác: Các nước ngoài danh sách của 
LDC với GNP theo đầu người dưới 765 dollar năm 1995, như 
trong danh sách nhận viện trợ của DAC  dùng cho năm 1997-
1999. 

Onchocerciasis: còn gọi là bệnh mù ven sông và là một dạng của 
filariasis. Xem Filariasis. 

OPV: Vaccine phòng bại liệt uống. 

Oral rehydration therapy: Điều trị bù nước đường uống: Điều trị ỉa 
chảy bằng cách cho bệnh nhân uống một dung dịch đặc biệt 
gồm có muối và đường để thay thế lượng dịch bị mất qua phân 
lỏng nhiều lần. 

Orphan drug law: Luật thuốc hiếm: Thuốc hiếm là những thuốc sản 
xuất dưới Luật thuốc hiếm Hoa Kỳ (1983) để điều trị các bệnh 
của ít hơn 200 000 người ở Hoa Kỳ. Luật thuốc hiếm đưa ra sự 
giảm thuế và 7 năm độc quyền bán thuốc để giúp các công ty 
phát triển và sản xuất những thuốc này, là những thuốc có thể 
không mang lại lợi nhuận do số lượng tiêu thụ ít. 

Tỷ lệ tử vong do sinh đẻ: số chết trong tử cung sau 28 tuần thụ thai 
cộng với chết trong tuần đầu tiên sau sinh chia cho tổng số 
sinh. Tỷ lệ thường là cho 1 năm. 

PIN: Cư dân có nhu cầu: Những người mà một chương trình phòng 
bệnh hoặc một can thiệp chăm sóc được thiết kế đưa được dịch 
vụ tới cho họ. 

Poverty trap: Bẫy đói nghèo. 

PPP: Sự hợp tác công-tư. 

PPP $US: Đồng đôla được điều chỉnh theo sức mua tương đương: Một 
phương pháp đo sức mua tương đối của các đồng tiền của các 
nước khác nhau cho cùng loại hàng hóa và dịch vụ. Vì hàng 
hóa và dịch vụ có thể trị giá nhiều hơn ở nước này so với nước 
khác, PPP cho phép chúng ta so sánh chinh xác hơn điều kiện 
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sống giữa các nước. Ước lượng PPP dựa vào so sánh giá của 
các mặt hàng tương đương nhưng vì không phải tất cả các mặt 
hàng đều có mặt hàng tương đương một cách chính xác nên sự 
ước lượng không phải lúc nào cũng chính xác. 

PRSP: Báo cáo chiến lược giảm đói nghèo: Báo cáo chiến lược giảm 
đói nghèo cung cấp một cơ sở cho sự giúp đỡ từ Ngân hàng thế 
giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cũng như giảm nợ theo sáng kiến 
HIPC. PRSP nên do từng nước chủ trì, phạm vi toàn diện, trên 
cơ sở  hợp tác và tham gia.  Một nước cần viết  PRSP  3 năm 
một lần. Tuy nhiên có thể có thay đổi nội dung của PRSP dựa 
vào một Báo cáo phát triển hàng năm. 

Hàng hóa công cộng: Một hàng hóa công cộng có những đặc điểm là 
không loại trừ và không cạnh tranh. Không loại trừ có nghĩa là 
khi được cung cấp, lợi nhuận trực tiếp hoặc bên ngoài mang 
đến cho cá nhân hoặc nhóm người không bị từ chối vì đòi hỏi 
trả phí hoặc giá.  Ví dụ, toàn bộ cộng đồng thế giới ngày nay 
có lợi từ việc thanh toán xong bệnh đậu mùa, và người dân 
hoặc đất nước không thể bị loại trừ ra khỏi lợi ích đó bằng cách 
bị đòi phải nộp một khoản phí. Không cạnh tranh ngụ ý rằng 
việc tiêu thụ lợi  ích của hàng hóa hoặc dịch vụ bởi cá nhân, 
nhóm người hoặc đất nước sẽ không loại trừ lợi ích của người 
khác sử dụng cùng hàng hóa hoặc dịch vụ đó. 

R&D: Nghiên cứu và phát triển. 

RIS: Phun thuốc diệt côn trùng tại chỗ: Phương pháp chính để tấn 
công muỗi trưởng thành ở trong nhà bằng cách phun mặt trong 
tường và mái nhà hoặc trần bằng chất diệt côn trùng tại chỗ. 
Mục đích là muỗi sẽ bám vào bề mặt có phun thuốc và ở đó đủ 
lâu để ngấm tới liều chết. 

Schistosomiasis: Còn gọi là bilharziasis hoặc sốt sên là một bệnh ký 
sinh trùng chủ yếu ở vùng nhiệt đới gây ra bởi ấu trùng của 
một hoặc nhiều trong số 5 loại sán hoặc giun hút máu gọi là 
schistosomes. Có 5 loại schistosomes thường gặp ở những vùng 
khác nhau trên thế giới và gây ra các triệu chứng hơi khác 
nhau. Schistosomiasis ruột , gây ra bởi Schistosoma japonicum, 
S. mekongi, S. mansoni, và S. intercalatum, có thể dẫn tới các 
biến chứng nặng của gan và lách. Schistosomiasis đường tiết 
niệu gây ra bởi S. haematobium. Tổ chức Y tế thế giới −ơc tính 
có 200 nhiễm và 120 triệu người có triệu chứng. 600 triệu 
người khác có nguy cơ nhiễm. 
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SWAp:  Phương pháp tiếp cận toàn ngành: một chiến lược để trợ giúp 
phát triển trong đó một nhóm các nước cho và các nước  nhận 
cùng nhau lên kế hoạch và cam kết một sự đầu tư trọn gói cho 
một ngành nào đó (ví dụ ngành y tế). Trong vài trường hợp một 
quỹ trọn gói (quỹ hỗ trợ toàn bộ) được thành lập trong đó các 
nước cho đóng góp vào và các nước nhận thì chi tiêu. Phương 
pháp này kích thích sự kết hợp của các dự án viện trợ vào các 
kế hoạch phát triển của các nước nhận viện trợ, đẩy mạnh sự 
phối hợp của bên cho, nâng cao năng lực, và có thể tăng mức 
độ tài trợ tới những vùng cho đến nay bị lãng quên trong một 
ngành nào đó. 

STIs: Các bệnh nhiễm trùng truyền qua đường tình dục: Nhiễm trùng 
truyền từ người này sang người khác qua tiếp xúc tình dục. Sự 
tiếp xúc này có thể có hoặc không có giao hợp. Trong một số 
trường hợp, những tiếp xúc thầm kín da với da là đủ để sự 
truyền nhiễm xảy ra. Ví dụ của STI gồm HIV, chlamydia, 
gonorrhea, trichomoniasis, vius papilloma ở người (HP), và 
herpes virus (HSV). 

TB: Bệnh lao: Một nhiễm vi khuẩn cấp tính hoặc mạn tính thường tấn 
công phổi, nhưng cũng có thể xảy ra ở thận, xương, hạch và 
não. Bệnh gây ra bởi Mycobacterium tuberculosis, một vi 
khuẩn hình que. Một nửa của những ca lao không điều trị sẽ tử 
vong. Bệnh lao gây ra 2 triệu cái chết mỗi năm. WHO dự đoán 
rằng giữa 2000 và 2020 gần 1 tỷ người sẽ nhiễm lao và 35 triệu 
người sẽ chết vì bệnh này. 

TDR: Chương trình đặc biệt về nghiên cứu và đào tạo về bệnh nhiệt 
đới: Một chương trình độc lập phối hợp khoa học toàn cầu. 
Thành lập năm 1975 và được đồng tài trợ bởi UNDP, Ngân 
hàng thế giới, WHO, nó nhằm giúp đỡ, phối hợp và gây ảnh 
hưởng tới các nỗ lực toàn cầu để chống lại nhóm 10 bệnh chính 
của người nghèo và những người thiệt thòi. 

TRIPS: Các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ: Là một 
phần của vòng cuối cùng (vòng Uruguay) của thỏa ước chung 
về thuế quan và mậu dịch (GATT) vào tháng 4 năm 1994, 123 
nước ký một thỏa ước về các khía cạnh thương mại của quyền 
sở hữu trí tuệ (TRIPS). Đó là một cố gắng để thu hẹp các 
khoảng cách theo cách “quyền sở hữu trí tuệ” (quyền của các 
nhà sáng chế ngăn cản người khác dùng các phát minh, sáng 
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chế của mình) được bảo vệ khắp nơi trên thế giới. . Thỏa ước 
TRIPs cũng đưa họ lại dưới luật quốc tế chung. Thỏa ước 
TRIPs bắt buộc những người ký cung cấp sự bảo vệ mẫu sáng 
chế trong 20 năm cho những phát minh mới, trong tất cả các 
lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm cả dược phẩm. Đảm bảo việc thực 
hiện thỏa ước này là trách nhiệm của Tổ chức thương mại thế 
giới (WTO). 

Trypanosomiasis: Một bệnh gây ra bởi trypanosomes, là một ký sinh 
trùng loại protozoan. Nhiễm trypanosomes gây ra biến đổi thần 
kinh, dẫn tới các triệu chứng của mệt mỏi mạn tính ( do đó 
bệnh cũng được gọi là bệnh ngủ châu Phi). Không điều trị, 
bệnh có thể gây tử vong. Bệnh truyền sang người qua vết cắn 
của loại ruồi tsetse thuộc giống Glossina. Bệnh ngủ là một đe 
dọa hàng ngày đối với hơn 60 triệu đàn ông, đàn bà và trẻ em 
của 36 nước châu Phi vùng dưới sa mạc Sahara, 22 nước trong 
đó là những nước kém phát triển nhất. Bệnh ngủ có một ảnh 
hưởng lớn tới sự phát triển của toàn vùng bởi sự giảm lực lượng 
lao động và cản trở sản xuất và khả năng lao động. 

UMIC: Các nước thu nhập trung bình khá: Các nước có thu nhập GDP 
đầu người giữa 2996 và 9265 dollar. 

UN: Liên hợp quốc: Một tổ chức quốc tế thành lập năm 1945 để đảm 
bảo hòa bình, giải quyết các vấn đề quốc tế, và phát triển quyền 
con người qua sự hợp tác quốc tế và an ninh chung. Xem 
http://un.org 

UNDP: Chương trình phát triển liên hợp quốc: Cơ quan cung cấp 
chính của Liên hợp quốc về phát triển, luật pháp, và thiết lập 
viện trợ. Xem http://www.undp.org 

UNICEF: Quỹ nhi đồng liên hợp quốc: Một tổ chức Liên hợp quốc 
với nhiệm vụ đảm bảo quyền trẻ em và giúp đảm bảo nhu cầu 
của chúng. Xem http://www.unicef.org 

UNIDO: Tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc: Một tổ chức liên 
hợp quốc tập trung cố gắng làm giảm nghèo bằng cách đẩy mạnh 
phát triển sản xuất tại các nước đang phát triển và các nước có nền 
kinh tế đang chuyển đổi. Xem http://www.unido.org 

USAIDS: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ: Cơ quan chính phủ liên 
bang độc lập hoạt động để giúp đỡ phát triển kinh tế lâu dài và 
công bằng và đẩy mạnh chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ 

http://un.org/
http://www.unicef.org/
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bằng hỗ trợ phát triển kinh tế và phát triển nông nghiệp, y tế 
toàn cầu, ngăn ngừa xung đột và giảm phát triển xung đột. 
Xem http://www.usaid.gov 

Chi phí cho người sử dụng: Khoản tiền trả, lấy trực tiếp từ trong túi 
ra, tại thời điểm sử dụng dịch vụ y tế. 

VCT: tham vấn và xét nghiệm tự nguyện 

Kiểm soát đường truyền bệnh: Sự loại trừ hoặc hạn chế các sinh vật 
(như côn trùng) truyền tác nhân gây bệnh ( như  vi khuẩn hoặc 
virus) từ một sinh vật này tới một sinh vật khác. 

Phương pháp ngành dọc: Phương pháp phân loại theo loại bệnh. 

VDP: bệnh phòng được bằng vaccine. 

WB: Ngân hàng thế giới: Một tổ chức tài chính phát triển sở hữu bởi 183 
nước . Nhóm ngân hàng thế giới là một trong những nguồn lớn nhất 
của thế giới về hỗ trợ phát triển, cung cấp 17,3 tỷ dollar cho vay 
trong năm tài chính 2001. Xem http://www.worldbank.org 

WHO: Tổ chức Y tế thế giới: Một cơ quan chuyên môn hóa của Liên 
hợp quốc, tập trung vào lĩnh vực y tế trong 191 nước thành 
viên. WHO cung cấp sự hợp tác kỹ thuật về y tế cho các nước, 
tiến hành các chương trình để kiểm soát và loại trừ bệnh tật và 
đấu tranh để cải thiện chất lượng cuộc sống cho con người. 

WTO: Tổ chức thương mại thế giới: “Cơ quan quốc tế duy nhất liên 
quan tới luật toàn cầu về thương mại giữa các quốc gia. Chức 
năng chính của nó là đảm bảo cho thương mại diễn biến trôi 
chảy, dự đoán được và tự do càng nhiều càng tốt”. Xem 
http://www.wto.org 

 

http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
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